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Tạp chí Y Tế Công Cộng nhận đăng tải các thông tin và các
công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng và các thông tin
liên quan đến chuyên ngành y tế công cộng như: dịch tễ học hiện
đại, sức khoẻ môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực
phẩm, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các bệnh ung thư,
HIV/AIDS, chấn thương, dược cộng đồng, chính sách y tế, quản
lý ý tế, kinh tế y tế, sức khoẻ lao động, phục hồi chức năng, sức
khoẻ sinh sản, dân số /KHHGĐ, sức khoẻ vị thành niên, giáo
dục và nâng cao SK, khoa học xã hội, nhân học, khoa học hành
vi, công nghệ thông tin y học v.v...

Xin gửi bài về địa chỉ sau: 

Nguyễn Thị Quý
Hội Y tế Công Cộng Việt Nam
138 Giảng võ, Hà nội
Điện thoại: 04-3736 6265 - 6266 2348
Fax: 04 - 3736 6265 - Di động: 0983103997
E-mail: ntq1@hsph.edu.vn hoặc ntq@vpha.org.vn

Tất cả các tin, bài đều sẽ được gửi đến các chuyên gia thuộc
lĩnh vực chuyên môn tương ứng và các thành viên của Ban
biên tập xét duyệt trước khi đăng.

Các bài gửi đăng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

A. Yêu cầu chung: 

1. Bài gửi đăng là bài chưa in ở các báo, tạp chí khác.

2. Phần nội dung chính (main text) của bài gửi đăng không
dài quá 4000 từ.

3. Khi dùng chữ viết tắt, cần phải có chú thích lần đầu trước
khi sử dụng.

4. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam

5. Gửi văn bản in giấy và bản điện tử, sử dụng bảng mã
Unicode (kiểu chữ Arial hoặc Times New Roman), hoặc
bảng mã TCVN3-ABC (kiểu chữ VnTime.), khổ A4,
khoảng cách giữa các dòng là gấp đôi, lề mỗi chiều để 3cm
(khoảng 1 inch).

B. Yêu cầu cụ thể cho mỗi dạng bài viết: 

I. Các báo cáo, công trình nghiên cứu khoa học: Các mục trong
bài nên tuân thủ theo trình tự sau:

1. Đầu đề /tiêu đề: đề nghị tác giả cung cấp đầu đề bằng tiếng
Việt và tiếng Anh.

2. Họ và tên (các) tác giả: ghi rõ tên và học vị của các tác giả.
Số lượng tác giả không nên vượt quá 6 tác giả cho một bài
báo trừ trường hợp nghiên cứu do nhiều cơ quan /đơn vị
cùng tham gia thực hiện.  

3. Tóm tắt tiếng Việt: khoảng 200 từ. Chọn và ghi 5-8 từ
chính (key words) để giúp cho việc tham khảo sau này.

4. Tóm tắt tiếng Anh: khoảng 200 từ và liệt kê 5-8 từ chính
như phần tiếng Việt.

5. Nội dung chính bao gồm những nội dung sau: 
- Đặt vấn đề và Mục tiêu
- Phương pháp nghiên cứu 
- Kết quả
- Bàn luận
- Khuyến nghị 

6. Tài liệu tham khảo:

- Liệt kê tối đa 20 tài liệu tham khảo.

- Trong phần nội dung bài viết, chỉ rõ tài liệu tham khảo
bằng cách đánh số, các chữ số được viết dưới dạng số
trong ngoặc vuông  (ví dụ: Hà nội 1, 21), số thứ tự tài liệu
tham khảo trong bài viết tương ứng với số thứ tự trong
mục Tài liệu tham khảo sau khi đã sắp xếp theo vần
ABC theo hướng dẫn.

- Nếu có cả tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì sắp
xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức,
Nga, Trung, Nhật).

- Với các tài liệu tham khảo tiếng Việt sắp xếp tài liệu
theo vần ABC theo tên riêng của các tác giả 

- Với các tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài sắp xếp tài
liệu theo vần ABC theo Họ của tác giả

- Tham khảo thêm Hướng dẫn chi tiết về cách viết tài liệu
tham khảo 

7. Lời cảm ơn: Không bắt buộc.

8. Giới thiệu về tác giả.

Cung cấp thông tin ngắn gọn bao gồm: Họ tên, học hàm,
học vị, chức vụ, cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ (bao
gồm: địa chỉ thư, điện thoại, email, fax). 

9. Bảng biểu:

- Tổng số hình ảnh /bảng/biểu đồ (nếu có) không vượt quá 5.

- Đánh số bảng /biểu theo thứ tự đề cập trong phần nội
dung của bài viết.

- Tiêu đề của bảng được trình bày trước /trên bảng, tiêu
đề của đồ thị, biểu đồ, hình vẽ được trình bày ở sau /dưới
đồ thị, biểu đồ, hình vẽ. 

10. Hình ảnh minh họa.

- Tranh ảnh minh họa nên để ở dạng ảnh đen trắng hoặc
gửi ảnh gốc. Chú ý rằng phần minh họa bằng hình ảnh
không trả lại.

- Cỡ ảnh và tranh không vượt quá 203 x 254mm.

- Nếu muốn in ảnh màu, tác giả phải trả chi phí.

II. Các bài tổng quan:

Các bài tổng quan thường dựa trên việc tổng hợp và phân tích
các tài liệu và số liệu thứ cấp. Trình tự các phần trong bài viết
có thể theo trình tự như các bài nghiên cứu khoa học, tuy
nhiên điều này phụ thuộc vào cách tiếp cận vấn đề của từng
tác giả. Các bài tổng quan cần nêu đủ các nguồn số liệu và
tài liệu tham khảo trích dẫn trong bài. 

III. Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm: 

Báo cáo chia xẻ kinh nghiệm có thể đề cập đến các hoạt
động, chương trình đào tạo, hay các can thiệp cộng đồng liên
quan tới y tế công cộng, ví dụ như  phân tích sâu về các chính
sách y tế;  giới thiệu về chương trình đào tạo YTCC kết hợp
giữa lí thuyết và thực hành, tóm tắt nội dung một hội nghị về
sức khỏe vị thành niên; đánh giá hiệu quả các can thiệp về vệ
sinh môi trường v.v... 

IV. Thông tin và bài dịch liên quan đến y tế công cộng: Các
thông tin cần ghi rõ xuất xứ, ngày tháng của nguồn thông tin
hoặc bài dịch.

Hướng dẫn viết và gửi bài đăng trên Tạp chí Y tế công cộng





4 Tạp chí Y tế Công cộng, 1.2011, Số 17 (17)

| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |

Tóm tắt 

Đặt vấn đề

Một trăm năm trước đã có một loạt các nghiên
cứu về đào tạo cán bộ chuyên môn y tế, mở đầu với
báo cáo của Flexner năm 1910, đã đặt nền móng
cho công tác cải cách. Nhờ lồng ghép khoa học hiện
đại vào chương trình giảng dạy ở các trường đại
học, công tác cải cách đã trang bị kiến thức cho cán
bộ chuyên môn y tế để đóng góp vào việc tăng tuổi
thọ con người lên gấp đôi trong thế kỷ 20.

Tuy nhiên vào đầu thế kỷ 21 thì tình hình không
được tốt. Những thiếu hụt và bất công bằng trong y
tế tồn tại trong và giữa các quốc gia dẫn đến những
thất bại chung của chúng ta nhằm chia sẻ những tiến
bộ đầy ấn tượng trong y tế một cách công bằng.
Đồng thời, các thách thức mới trong y tế cũng đã

xuất hiện. Các nguy cơ mới về bệnh truyền nhiễm,
về môi trường và hành vi, có lúc chuyển đổi nhanh
chóng về nhân khẩu học và dịch tễ học, đã đe dọa
an ninh sức khỏe của tất cả mọi người. Những hệ
thống y tế trên thế giới đang cố gắng để duy trì vì
chúng ngày càng phức tạp và tốn kém và vấn đề này
đặt ra thêm những yêu cầu đối với cán bộ y tế.

Đào tạo chuyên môn đã không bắt kịp với
những thách thức này, phần lớn là do các chương
trình giảng dạy manh mún, lỗi thời và cứng nhắc đã
cho ra trường những sinh viên tốt nghiệp được trang
bị kém. Đó là những vấn đề mang tính hệ thống:
năng lực không đáp ứng các nhu cầu của người
bệnh và quần thể; làm việc nhóm kém; luôn phân
biệt giới tính về địa vị chuyên môn; chỉ chú trọng
vào chuyên môn hẹp mà không có kiến thức rộng
hơn về bối cảnh; chăm sóc theo các giai đoạn hơn
là theo chuỗi liên tục; chủ yếu chữa bệnh dựa vào
bệnh viện hơn là chăm sóc tuyến ban đầu; mất cân
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bằng cả về lượng và chất trong thị trường lao động
chuyên môn; và lãnh đạo yếu kém trong tăng
cường thực hiện công tác của hệ thống y tế. Những
nỗ lực đáng kể để giải quyết các yếu kém trên hầu
như vẫn chưa thỏa đáng, một phần vì vấn đề gọi là
cát cứ trong chuyên môn - tức là xu hướng các
chuyên môn khác nhau hoạt động đơn lẻ thậm chí
cạnh tranh với nhau.

Quy hoạch lại đào tạo chuyên môn y tế là điều
cần thiết và kịp thời, xét về các cơ hội học tập lẫn
nhau và các giải pháp chung có được nhờ sự tương
hỗ toàn cầu do có sự gia tăng của các luồng giao
lưu kiến thức, công nghệ và tài chính vượt qua các
biên giới và sự di cư của cả thày thuốc và bệnh
nhân. Điều rõ ràng cần có là đánh giá lại tỉ mỉ và
chính thức việc đào tạo cán bộ chuyên môn y tế để
so sánh với công việc đầy hoài bão của một thế kỷ
trước đây.

Đây chính là lý do mà một Ủy ban gồm 20 nhà
lãnh đạo chuyên môn và hàn lâm đến từ các nước
khác nhau cùng xây dựng một tầm nhìn và chiến
lược chung về giáo dục đại học trong y khoa, điều
dưỡng, và y tế công cộng (YTCC) với phạm vi vượt
qua cả biên giới các quốc gia và lô-cốt của từng
chuyên môn đơn lẻ. Ủy ban đã chấp nhận một nhãn
quan toàn cầu, một quan điểm đa ngành, và một
cách tiếp cận hệ thống. Khuôn khổ toàn diện này đề
cập các mối liên hệ giữa hệ thống giáo dục đào tạo
và y tế. Nó chú trọng đến con người vừa là người tạo
ra vừa là người điều khiển những sự cần thiết và nhu
cầu của cả 2 hệ thống giáo dục và y tế. Bằng tương
tác thông qua thị trường lao động, công tác giáo dục
đào tạo đã cung ứng một lực lượng lao động đã qua
đào tạo để thỏa mãn nhu cầu là có những cán bộ
chuyên môn làm việc trong hệ thống y tế. Để có
được các kết quả với hiệu quả tích cực về sức khỏe,
các hệ thống đào tạo chuyên môn thành viên phải
xây dựng được các chiến lược mới về giảng dạy và
cơ sở đào tạo.   

Các kết quả chính
Trên thế giới, có 2420 trường đại học y khoa,

467 trường đại học hoặc khoa y tế công cộng và một
số lượng không xác định các cơ sở đào tạo điều
dưỡng đại học để đào tạo mới khoảng 1 triệu bác sĩ,
y tá điều dưỡng, nữ hộ sinh, và cán bộ chuyên môn
YTCC hàng năm. Sự thiếu hụt nghiêm trọng các cơ
sở đào tạo càng trở nên trầm trọng vì sự phân bố
không đồng đều của các cơ sở này cả ở trong và giữa

các nước.
Mỗi nước trong số bốn nước (Trung Quốc, Ấn

Độ, Brazil, và Hoa Kỳ) có trên 150 trường y khoa,
trong khi đó có 36 nước lại không có một trường y
khoa nào. Ở khu vực Cận Sa-ha-ra châu Phi, 26
nước chỉ có một hoặc không có trường y khoa nào.
Xét về khía cạnh bất cân bằng này thì khi ta thấy số
lượng các trường y khoa không hoàn toàn tương ứng
với cả quy mô dân số cũng như gánh nặng bệnh tật
của mỗi quốc gia cũng là điều không ngạc nhiên. 

Tổng chi tiêu toàn cầu cho việc đào tạo chuyên
môn y tế là khoảng 100 tỷ đô la Mỹ một năm, tất
nhiên là có những khác biệt to lớn giữa các nước.
Con số này là ít hơn 2% của chi phí cho y tế toàn
cầu - một con số quá khiêm tốn cho một ngành nghề
cần có nhiều sức lao động và tài năng. Chi phí trung
bình cho một người tốt nghiệp ra trường là 113.000
đô la đối với sinh viên y khoa và 46.000 đô la cho
điều dưỡng viên, với chi phí đơn vị là cao nhất ở Bắc
Mỹ và thấp nhất ở Trung Quốc. Các hệ thống quản
lý, kiểm định chất lượng và học tập đều yếu và được
thực hiện không đồng đều trên thế giới. Các phân
tích của chúng tôi đã cho thấy việc khan hiếm thông
tin và nghiên cứu về đào tạo chuyên môn y tế. Mặc
dù nhiều cơ sở đào tạo ở tất cả các khu vực đã khởi
động các sáng kiến đổi mới nhưng chỉ có ít những
bằng chứng mạnh mẽ về hiệu quả của những cải
cách này.

Cải cách cho thế kỷ thứ hai
Ba thế hệ cải cách giáo dục đã đem lại tiến bộ

trong thế kỷ qua. Thế hệ thứ nhất được khởi động
vào đầu thế kỷ 20 với chương trình giảng dạy dựa
trên khoa học. Khoảng giữa thế kỷ, thế hệ thứ hai
được thực hiện với những đổi mới giảng dạy dựa
trên vấn đề. Thế hệ thứ ba hiện nay đang cần phải
dựa trên những hệ thống để tăng cường hoạt động
của các hệ thống y tế bằng việc áp dụng phù hợp
các năng lực chuyên môn chủ chốt trong những
hoàn cảnh cụ thể trong khi vẫn vận dụng tri thức của
thế giới.

Để thúc đẩy những cải cách ở thế thệ thứ ba, Ủy
ban đề xuất một tầm nhìn là tất cả cán bộ chuyên
môn y tế ở tất cả các nước cần được đào tạo để vận
dụng tri thức, đưa ra những lý lẽ lập luận và ứng xử
đạo đức để họ có thể đủ năng lực tham gia vào một
hệ thống y tế, trong đó người bệnh và quần thể là
trung tâm, với tư cách là những thành viên của tập
thể đội ngũ đáp ứng với yêu cầu của đất nước và
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hợp tác toàn cầu. Mục đích cuối cùng là bảo đảm
bao phủ phổ cập các dịch vụ toàn diện có chất lượng
cao và đó là điều thiết yếu để đạt được cơ hội cho
công bằng sức khỏe ở trong và giữa các nước.  

Để thực hiện tầm nhìn này cần có một loạt
những cải cách về giảng dạy và cơ sở đào tạo theo
định hướng của hai kết quả dự kiến: học tập mang
tính chuyển đổi và tương hỗ lẫn nhau trong đào tạo.
Chúng tôi coi học tập để chuyển đổi là cấp độ cao
nhất trong 3 cấp độ kế tiếp nhau từ học tập để tiếp
nhận kiến thức và kỹ năng, học tập để hình thành
rồi đến học để chuyển đổi. Học để tiếp nhận là việc
học để có kiến thức và kỹ năng; mục đích là đào tạo
được các chuyên gia. Học để hình thành là việc xã
hội hóa sinh viên về những giá trị; mục đích là tạo
ra các cán bộ chuyên môn. Học để chuyển đổi là
phát triển những thuộc tính lãnh đạo; mục đích là
đào tạo ra những tác nhân thay đổi có tri thức. Mỗi
cấp độ trong đào tạo có hiệu quả làm được xây dựng
dựa trên cấp độ đã có trước. Là một kết quả được
coi trọng, học để thay đổi bao gồm 3 bước chuyển
cơ bản: từ việc ghi nhớ những gì đã có đến nghiên
cứu tìm tòi, phân tích, và tổng hợp thông tin cho việc
ra quyết định; từ chỉ tìm kiếm những phẩm chất
chuyên môn đến đạt được các năng lực chủ chốt cho
tập thể làm việc hiệu quả trong hệ thống y tế; và từ
việc chấp nhận các mô hình đào tạo mà không có
phản biện đến việc áp dụng sáng tạo các nguồn lực
quốc tế để giải quyết các vấn đề trong nước. Sự
tương hỗ lẫn nhau là một thành phần chính trong
phương cách tiếp cận hệ thống vì nó nhấn mạnh các
cách thức mà các cấu phần khác nhau tương tác với
nhau. Là một kết quả mong đợi, tương thuộc trong
đào tạo cũng bao gồm 3 bước chuyển cơ bản: từ các
hệ thống đào tạo và y tế biệt lập đến các hệ thống
đào tạo và y tế hài hoà; từ các cơ sở đào tạo độc lập
đến các mạng lưới, liên minh và hiệp hội của các cơ
sở đào tạo, và từ những quan tâm hướng nội trong
cơ sở đào tạo đến tận dụng những luồng giao lưu
quốc tế về nội dung đào tạo, nguồn lực giảng dạy,
và những đổi mới.

Học để chuyển đổi là một kết quả được đề ra
của những cải cách giảng dạy; tương thuộc trong
đào tạo cần là kết quả của các cải cách cơ sở đào
tạo. Dựa trên cơ sở các khái niệm chính này, Ủy ban
đã đưa ra một loạt các khuyến nghị cụ thể nhằm cải
thiện hoạt động của hệ thống. Các cải cách về giảng
dạy cần: chấp nhận các phương pháp tiếp cận dựa
trên năng lực đối với việc thiết kế giảng dạy, áp

dụng phù hợp các năng lực này để thay đổi nhanh
chóng các điều kiện trong nước dựa trên các nguồn
lực toàn cầu; tăng cường đào tạo liên ngành và
xuyên ngành để có thể phá vỡ các lô-cốt của từng
chuyên ngành đồng thời tăng cường các quan hệ
hợp tác và không phân biệt giai tầng trong một tập
thể làm việc có hiệu quả; khai thác hiệu quả của
công nghệ thông tin cho việc học tập; tăng cường
các nguồn lực đào tạo với việc chú trọng vào phát
triển đội ngũ giảng dạy; và nâng cao một phẩm chất
chuyên môn mới sử dụng các năng lực là những tiêu
chí khách quan để phân loại cán bộ chuyên môn y
tế và xây dựng những giá trị chung về trách nhiệm
xã hội. Cải cách cơ sở đào tạo cần: thiết lập ở mỗi
nước các cơ chế lập kế hoạch về đào tạo và y tế
chung có chú ý đến các khía cạnh cơ bản như nguồn
gốc xã hội, phân bố tuổi, và thành phần giới của
nhân lực y tế; mở rộng các trung tâm học thuật
thành hệ thống học thuật bao gồm cả các mạng lưới
bệnh viện và các đơn vị chăm sóc tuyến ban đầu;
cùng kết nối thông qua các mạng lưới toàn cầu, các
liên minh, và các hiệp hội; và hỗ trợ một văn hóa
phản biện tích cực.  

Thực hiện các cải cách này sẽ gặp phải nhiều
rào cản. Vì vậy các khuyến nghị của chúng tôi cần
có một loạt các hành động hỗ trợ. Trước hết là sự
tham gia rộng rãi của lãnh đạo ở tất cả các cấp - địa
phương, quốc gia và toàn cầu - sẽ rất quan trọng
trong việc đạt được các cải cách và kết quả đã đề
xuất. Phải có sự lãnh đạo từ trong các cộng đồng học
thuật và chuyên môn, nhưng sự lãnh đạo đó phải
được các nhà lãnh đạo chính trị trong chính quyền
và xã hội ủng hộ. Thứ hai là phải vượt qua được
những thiếu hụt tài chính hiện nay với việc mở rộng
đầu tư đáng kể trong đào tạo chuyên môn y tế từ tất
cả các nguồn: công lập, tư nhân, viện trợ phát triển,
và các quỹ. Thứ ba là các cơ chế quản lý bao gồm
cả việc công nhận trách nhiệm xã hội, cần phải
được tăng cường để đảm bảo có thể có các kết quả
tốt nhất với bất kỳ mức độ kinh phí nào. Cuối cùng,
chia sẻ học tập bằng việc hỗ trợ đo lường, đánh giá,
và nghiên cứu cần được tăng cường để xây dựng cơ
sở kiến thức về những đổi mới nào là có hiệu quả
trong những hoàn cảnh nào.

Cán bộ chuyên môn y tế đã đóng góp rất nhiều
cho y tế và phát triển trong thế kỷ trước nhưng sự
tự mãn chỉ sẽ duy trì áp dụng không hiệu quả các
chiến lược giáo dục của thế kỷ 20 đã không còn phù
hợp để đương đầu với các thách thức của thế kỷ 21.
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Bởi vậy, chúng tôi kêu gọi một phong trào xã hội
mang tính toàn cầu của tất cả các bên có liên quan
- những nhà giáo dục, sinh viên và cán bộ y tế trẻ
tuổi, các cơ quan chuyên môn, các trường đại học,
các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan quốc tế, các
nhà tài trợ và các quỹ - có thể thúc đẩy hành động
cho tầm nhìn và các khuyến nghị này nhằm đẩy
mạnh một thế kỷ mới của giáo dục đào tạo chuyên
môn đổi mới. Kết quả sẽ là những hệ thống y tế có
tính công bằng hơn và hoạt động tốt hơn so với
hiện nay, với những ích lợi tất yếu cho người bệnh
và các quần thể ở mọi nơi trong thế giới tương hỗ
lẫn nhau của chúng ta.

Phần 1 
Đặt vấn đề

Thông tin cơ bản và cơ sở hợp lý 
Những thách thức phức hợp

Sức khoẻ là tất cả những gì con người cần có.
Ngoài sự hào nhoáng bề mặt của công nghệ hiện
đại, khoảng không cốt lõi của mọi hệ thống y tế
được lấp đầy bằng sự giao dịch duy nhất giữa một
nhóm người cần dịch vụ và một nhóm được giao phó
để cung cấp dịch vụ. Sự giao phó này có được thông
qua một kết hợp đặc biệt của năng lực kỹ thuật và
định hướng dịch vụ với cam kết đạo đức và trách
nhiệm xã hội, và điều này hình thành nên bản chất
của công tác chuyên môn. Xây dựng nên sự kết hợp
kể trên cần có đào tạo lâu dài và đầu tư thích đáng
của cả sinh viên và xã hội. Thông qua một chuỗi các
công việc từ học tập hiệu
quả đến các dịch vụ chất
lượng cao cho sức khoẻ
được cải thiện, đào tạo
chuyên môn với chất lượng
tốt nhất sẽ góp phần thiết
yếu cho phồn vinh của các
cá nhân, gia đình và của
cộng đồng. 

Tuy nhiên, hoàn cảnh,
nội dung và điều kiện của
những nỗ lực xã hội để đào
tạo những cán bộ chuyên

môn y tế có năng lực, chu đáo và cam kết đang thay
đổi nhanh chóng cả về không gian và thời gian.
Tuổi thọ con người tăng gấp đôi một cách ngoạn
mục trong thế kỷ 20 đã đóng góp vào cải thiện mức
sống và tiến bộ về tri thức. Bằng chứng phong phú
cho thấy rằng có sức khoẻ tốt ít nhất cũng phải là
một phần dựa vào tri thức và động lực xã hội. Kiến
thức khoa học không chỉ tạo ra công nghệ mới mà
còn trao quyền cho người dân chấp nhận lối sống
lành mạnh, cải thiện hành vi tìm kiếm chăm sóc, và
trở thành những công dân chủ động và có ý thức về
quyền của mình. Ngoài ra, tri thức được chuyển
thành minh chứng có thể dẫn đường cho thực hành
và chính sách. Hệ thống y tế là các cơ sở khác nhau
có định hướng xã hội với mục đích đầu tiên là cải
thiện sức khoẻ, làm tăng tầm quan trọng của các
yếu tố xã hội mang tính quyết định và các trào lưu
xã hội trong y tế. Trong các nỗ lực này, những cán
bộ chuyên môn đóng vai trò trung gian cơ bản để áp
dụng tri thức nhằm cải thiện sức khoẻ. Nhiều bằng
chứng cho thấy rằng độ bao phủ và số lượng cán bộ
chuyên môn y tế có tác động trực tiếp đến kết quả
sức khoẻ. Cán bộ chuyên môn y tế là những người
cung cấp dịch vụ kết nối mọi người với công nghệ,
thông tin và tri thức. Họ cũng là người chăm sóc,
tuyên truyền viên và nhà giáo dục, thành viên làm
việc trong nhóm, nhà quản lý, nhà lãnh đạo, và nhà
hoạch định chính sách. Là người trung gian về kiến
thức, các cán bộ chuyên môn y tế là những khuôn
mặt đại diện của hệ thống y tế. Có thể cho rằng,
những cải cách đầy ấn tượng trong đào tạo những
cán bộ chuyên môn y tế đã là chất xúc tác trong gặt
hái thành tựu y tế trong thế kỷ qua. Sau khi có phát
kiến lý thuyết mầm bệnh ở châu Âu, những năm đầu
thế kỷ 20 đã chứng kiến cải cách sâu rộng trong đào

Hình 1. Các báo cáo của Flexner, Welch-Rose, và Goldmark.
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tạo chuyên môn trên thế giới. Đầu thế kỷ 20 ở Hoa
Kỳ những báo cáo của Flexner,   Welch-Rose, và
Goldmark đã thay đổi việc đào tạo đại học các bác
sĩ, cán bộ chuyên môn YTCC và điều dưỡng viên
(Hình 1). Những nỗ lực này nhằm đưa nền tảng khoa
học vào trong đào tạo cán bộ chuyên môn y tế và
mở rộng ra các lĩnh vực y tế khác. 

Tuy nhiên, những thiếu hụt rõ ràng và bất công
bằng trầm trọng vẫn tồn tại ở ngành y tế cả trong và
giữa các nước trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21. Một
tỷ lệ lớn trong số 7 tỷ người sống trên hành tinh này
phải chịu đựng những tình trạng sức khỏe của một
thế kỷ trước đây. Nhiều người phải đối mặt với xung
đột và bạo lực. Những thành quả y tế đã bị đảo
ngược với sự sụt giảm tuổi thọ trung bình ở một số
nước, cụ thể như ở Cận Sa-ha-ra châu Phi, là do bị
ảnh hưởng của đại dịch HIV/AIDS. Người nghèo ở
các nước đang phát triển tiếp tục bị các nhiễm
khuẩn phổ biến, suy dinh dưỡng, và các nguy cơ sức
khỏe liên quan đến thai sản - những vấn đề đã được
kiểm soát từ lâu ở các quần thể sung túc hơn. Đối
với những người bị bỏ lại phía sau thì những tiến bộ
ngoạn mục về y tế trên thế giới lại là một lý do để
lên án sự thất bại chung của chúng ta trong việc đảm
bảo sự chia sẻ công bằng tiến bộ về y tế.

Đồng thời, an toàn sức khỏe đang bị thách thức
với các nhiễm khuẩn mới, những đe dọa về môi
trường và hành vi cộng với những di biến động về
nhân khẩu học và dịch tễ học. Hệ thống y tế đang
phải xoay sở để giữ vững và đang trở nên phức tạp
và tốn kém hơn, đòi hỏi thêm nhiều yêu cầu đối với
cán bộ y tế.

Ở nhiều nước, các bộ chuyên môn phải tiếp xúc
với người bệnh đa dạng nhiều hơn về mặt xã hội với
tình trạng mãn tính và là những người chủ động hơn
trong hành vi tìm kiếm sức khỏe. Cần phải có sự
chăm sóc điều trị được điều phối cả về không gian
và thời gian, và làm việc tập thể nhóm trước đây
chưa có trong việc quản lý người bệnh. Cán bộ
chuyên môn phải kết hợp sự phát triển bùng nổ của
tri thức và công nghệ trong lúc phải đảm đương mở
rộng các chức năng - siêu chuyên môn hóa, dự
phòng và quản lý điều trị phức hợp ở nhiều nơi, kể
cả các loại hình cơ sở khác nhau ngoài việc chăm
sóc điều trị tại nhà và tại cộng đồng (Hình 2).

Kết quả là có một khủng hoảng dần dần phát
triển trong sự không tương xứng của năng lực chuyên
môn với các ưu tiên của người bệnh và quần thể do
chương trình giảng dạy manh mún, lỗi thời, và không

linh hoạt đã đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp ra
trường không được trang bị đầy đủ từ những cơ sở
đào tạo với tài chính nghèo nàn. Ở hầu hết các nước,
công tác đào tạo cán bộ chuyên môn y tế đã không
đưa ra được những khắc phục cho hệ thống y tế hoạt
động kém và không mang tính công bằng vì chương
trình giảng dạy cứng nhắc, có các lô-cốt chuyên
ngành, phương pháp dạy học trì trệ (tức là khoa học
giảng dạy), không phù hợp hóa đầy đủ với bối cảnh
trong nước, và tính thương mại hóa trong chuyên
môn. Đặc biệt đáng chú ý là sự thất bại trong chăm
sóc ở tuyến ban đầu tại cả các nước giàu và nghèo.
Các thất bại này mang tính hệ thống-cán bộ chuyên
môn không theo kịp nhịp độ và trở thành các nhà
quản lý công nghệ thuần túy, và làm trầm trọng thêm
những bất cập lâu dài như việc ngại ngùng đi phục
vụ các cộng đồng bị thiệt thòi ở vùng nông thôn. Cán
bộ chuyên môn thiếu những năng lực cần thiết cho
làm việc tập thể nhóm và họ không thực hiện lãnh
đạo hiệu quả để thay đổi hệ thống y tế.

Cả các nước giàu và nghèo đều bị thiếu nhân
lực, mất cân bằng trong cơ cấu nhân lực cán bộ và
phân bố cán bộ không đồng đều. Đào tạo cán bộ
chuyên môn không tạo ra giá trị tiền bạc cao ở cả
các nước giàu và nghèo. Khó khăn trong việc thiết
kế và chậm chạp thực hiện, cải cách giáo dục ở
nước giàu nhằm phát triển các năng lực chuyên
môn để đáp ứng các nhu cầu sức khỏe đang thay
đổi, khắc phục các lô-cốt chuyên môn thông qua
đào tạo liên ngành, phát huy cách học với trợ giúp
của công nghệ thông tin, tăng cường các kỹ năng
nhận thức cho lập luận phản biện, và củng cố bản
sắc và giá trị chuyên môn đối với sự lãnh đạo trong
y tế. Đặc biệt cải cách là vấn đề thách thức ở các

Hình 2. Các thách thức mới nảy sinh của hệ 
thống Y tế
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nước nghèo vì những khó khăn do các nguồn lực
cực kỳ khan hiếm. Nhiều nước đang cố gắng mở
rộng các dịch vụ thiết yếu thông qua việc triển khai
các nhân viên y tế tuyến cơ sở, ngay khi hàng triệu
người đang phải đến với những nhà cung cấp dịch
vụ không có bằng cấp về y cả truyền thống và hiện
đại. Với nỗ lực để đạt được các mục tiêu y tế, nhiều
nước nghèo đã hướng nguồn tài chính từ nhà tài trợ
bên ngoài để thực hiện các sáng kiến nhắm mục
tiêu vào bệnh tật. Kết quả là ở nhiều nước, đào tạo
chuyên môn cấp đại học đã không được đưa vào
chương trình nghị sự về chính sách và bị lãng quên
đi bởi tình trạng khẩn cấp hoặc các dự án hành
động cấp bách và bị coi là quá tốn kém, không phù
hợp hoặc quá dài.

Sự phục hưng cho tính chuyên nghiệp mới - lấy
người bệnh làm trọng tâm và dựa vào làm việc tập
thể nhóm - đã được bàn luận nhiều, nhưng thiếu sự
lãnh đạo, khuyến khích, và thẩm quyền để thực
hiện lời hứa. Một vài nỗ lực để xác định lại vai trò
và trách nhiệm tương lai của cán bộ chuyên môn y
tế vẫn quẩn quanh giữa cái gọi là chủ nghĩa cục bộ
cứng nhắc làm những nỗ lực đó không thành hiện
thực. Đã có sự vận động mạnh mẽ cho các nhóm
hành nghề chuyên môn cụ thể, nhưng không có một
chiến lược tổng thể cho một cộng đồng cán bộ
chuyên môn y tế quy mô lớn hơn để làm việc cùng
nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sức khỏe của cá nhân
và quần thể. Đã có một vài nỗ lực đầy ý nghĩa gần
đây để cố gắng giải quyết các yếu điểm này nhưng
chúng vẫn còn chưa đủ.

Các cơ hội mới
Các cơ hội đang mở ra cho một thời kỳ cải cách

mới để hình thành giáo dục chuyên môn cho thế kỷ
21 được thúc đẩy bằng việc học tập lẫn nhau nhờ có
sự tương hỗ lẫn nhau trong y tế, thay đổi trong
phương pháp giáo dục, vấn đề sức khỏe nổi bật của
công chúng, và nhận thức ngày càng tăng về tính
nhất thiết phải thay đổi. Điều nghịch lý là dù có
những khác biệt rõ ràng, sự tương hỗ lẫn nhau trong
y tế vẫn gia tăng và các cơ hội cho việc học tập lẫn
nhau và chia sẻ tiến bộ đã được mở rộng nhiều. Sự
di chuyển mang tính toàn cầu của con người, tác
nhân gây bệnh, công nghệ, tài chính, thông tin, và
tri thức làm thành nền tảng cho thuyên chuyển quốc
tế các nguy cơ và cơ hội sức khỏe, và những giao
lưu xuyên biên giới quốc gia cũng đang gia tăng.
Chúng ta ngày càng tương thuộc với nhau về các

nguồn lực y tế chủ chốt, đặc biệt là các nhân viên
có kỹ năng.

Bên cạnh thay đổi với nhịp độ nhanh chóng
trong y tế, có một cuộc cách mạng song song trong
giáo dục đào tạo. Sự gia tăng bùng nổ không chỉ
trong toàn bộ khối lượng thông tin mà còn trong
việc dễ dàng tiếp cận thông tin, điều đó có nghĩa
rằng vai trò của các trường đại học và các cơ sở đào
tạo khác cần phải được xem xét lại. Tất nhiên học
tập vẫn luôn thu lượm nhiều kinh nghiệm, ngoài
việc giảng dạy chính thống, thông qua tất cả các
loại tương tác nhưng nội dung thông tin và tiềm
năng học tập là hiện tại hôm nay chứ không có tiền
lệ. Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng này, các
trường đại học và cơ sở đào tạo đang mở rộng vai
trò truyền thống của mình là nơi để mọi người đến
thu nhận thông tin (v.d. tham khảo sách trong thư
viện hoặc lên lớp nghe các giảng viên chuyên môn)
để tổng hợp các hình thức học tập mới tốt hơn những
bó buộc của lớp học. Thế hệ học viên mới cần năng
lực để xử lý khối lượng thông tin lớn để rút ra và
tổng hợp kiến thức cần thiết cho việc ra quyết định
để điều trị và cho quần thể. Những diễn biến này
tạo ra cơ hội mới cho những phương pháp, công cụ
và ý nghĩa của công tác đào tạo.

Chưa từng bao giờ vấn đề sức khỏe nổi bật của
công chúng nói chung và sức khỏe toàn cầu nói
riêng lại tạo ra một môi trường thuận lợi để thay đổi
đến thế. Sức khỏe ảnh hưởng những vấn đề toàn cầu
thúc bách nhất của thời đại chúng ta: phát triển kinh
tế xã hội, an ninh quốc gia và an toàn con người, và
phong trào toàn cầu vì quyền con người. Giờ đây
chúng ta hiểu rằng sức khỏe tốt không chỉ là kết quả
mà còn là một điều kiện cho phát triển, an ninh và
các quyền. Đồng thời, việc tiếp cận được chăm sóc
y tế chất lượng cao với bảo đảm tài chính cho mọi
người đã trở thành một trong những ưu tiên chính trị
đối nội chủ yếu trên toàn thế giới.

Đánh giá và quy hoạch lại đầy đủ và chính thức
việc đào tạo cán bộ chuyên môn y tế phải được đảm
bảo để đáp ứng mong muốn của những nhà cải cách
ở thế kỷ trước. Một đánh giá như thế nhất thiết phải
mang tính toàn cầu và đa ngành, xuyên suốt các
quốc gia và khu vực. Cải cách cho thế kỷ 21 là đúng
lúc vì sự nhất thiết phải liên kết các năng lực
chuyên môn với bối cảnh đang thay đổi, sự tham gia
ngày càng tăng của công chúng trong y tế, và sự
tương thuộc toàn cầu, kể cả mong muốn chia sẻ về
bình đẳng trong sức khỏe.
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Công tác của Ủy ban 
Ủy ban về đào tạo cán bộ chuyên môn y tế cho

thế kỷ 21 được thành lập tháng 1 năm 2010. Sáng
kiến độc lập này được lãnh đạo bởi một nhóm đa
dạng gồm 20 ủy viên trên khắp thế giới đã thông
qua một quan điểm mang tính toàn cầu nhằm tăng
cường công tác y tế bằng việc khuyến nghị những
đổi mới trong giảng dạy và các cơ sở đào tạo để hỗ
trợ một thế hệ mới các cán bộ chuyên môn y tế -
những người sẽ được trang bị tốt nhất để giải quyết
các thách thức hiện tại và tương lai trong y tế.
Webappendix/Phụ lục trang 1-5 liệt kê tên các
thành viên của Ủy ban và các cơ quan tư vấn của
Ủy ban. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu, thảo luận
và tham vấn trong 1 năm. Thời gian có hạn đã ảnh
hưởng tới quy mô và chiều sâu của các cuộc tham
vấn, thu thập và phân tích dữ liệu. Mục tiêu của
chúng tôi là xây dựng một tầm nhìn mới với các
khuyến nghị thực tiễn về các hành động cụ thể có
thể tạo ra các bước cho việc chuyển đổi đào tạo cán
bộ chuyên môn y tế ở tất cả các nước cả giàu lẫn
nghèo. Công việc của Ủy ban là nhằm đánh dấu 100
năm kỷ niệm của báo cáo Flexner năm 1910 - một
báo cáo đã phát triển mạnh mẽ công tác đào tạo y
khoa trên khắp thế giới.

Khung khái niệm thống nhất
Ủy ban bắt đầu công việc bằng xác định mục

tiêu về nghiên cứu của mình - đào tạo cán bộ
chuyên môn y tế. Sự phân chia lao động hiện tại
giữa các chuyên ngành y tế khác nhau là một sự xây
dựng mang tính xã hội có kết quả từ các tiến trình
lịch sử phức tạp xung quanh các tiến bộ khoa học,
phát triển công nghệ, quan hệ kinh tế, quan tâm
chính trị, và các hình thái giá trị văn hóa và niềm
tin. Bản tính năng động của các ranh giới nghề
nghiệp được nhấn mạnh bởi những đấu tranh liên
tục giữa các nhóm chuyên môn khác để phân định
các lĩnh vực hoạt động tương ứng. Việc phân chia
lao động ở bất cứ thời điểm cụ thể nào và trong bất
kỳ xã hội cụ thể nào thường là kết quả của các tác
động xã hội này nhiều hơn bất cứ thuộc tính cố hữu
nào của công việc liên quan đến y tế.

Phần lớn trong báo cáo này chúng tôi tiếp tục đề
cập các chuyên ngành y tế theo cách quy ước.
Chúng tôi chú trọng vào cán bộ y tế đã hoàn thành
giáo dục đại học - chủ yếu từ các trường đại học
hoặc các cơ sở đào tạo bậc cao khác được pháp luật
cho phép chứng nhận thành quả học tập bằng việc

cấp phát bằng cấp chính thức. Mặc dù định nghĩa
này không bao gồm hầu hết các nhân viên y tế cộng
đồng và tuyến dưới và đã có sự gia tăng đáng kể các
loại hình nghề nghiệp hoặc chuyên môn mới, chúng
tôi chú trọng chủ yếu vào chuyên môn truyền thống
với sự nhấn mạnh đặc biệt đối với y khoa, điều
dưỡng - hộ sinh, và y tế công cộng (YTCC). Những
phân tích và khuyến nghị của chúng tôi là dành cho
tất cả các chuyên ngành y tế. Tuy nhiên phân định
giữa các chuyên ngành y tế không được phác họa rõ
ràng, tất cả đều phụ thuộc vào quá trình đào tạo
nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng và các giá trị để
cải thiện sức khỏe cho người bệnh và quần thể. Vì
vậy, có sự liên kết cơ bản giữa một mặt là đào tạo
chuyên môn và mặt khác là tình trạng sức khỏe. Ví
lý do này nên Ủy ban đã xây dựng một khung nhằm
mục đích để hiểu rõ hơn các tương tác phức hợp giữa
hai hệ thống: giáo dục đào tạo và y te á (hình 3).

Ngược lại với các khung khác, trong đó quần thể
là ngoại sinh đối với hệ thống y tế hoặc giáo dục,
quan điểm của chúng tôi coi quần thể là nền tảng
và là động lực của các hệ thống này. Con người tạo
ra các nhu cầu cả trong giáo dục và y tế, và ngược
lại có thể được chuyển thành yêu cầu đòi hỏi về các
dịch vụ giáo dục và y tế. Việc cung cấp các dịch vụ
giáo dục tạo nguồn cung cấp lực lượng lao động
được đào tạo đáp ứng yêu cầu về cán bộ chuyên
môn làm việc trong hệ thống y tế. Tất nhiên con
người ta không chỉ là người hưởng dịch vụ mà còn
là người đồng đào tạo thực sự của của chính giáo
dục và y tế.

Trong phương pháp tiếp cận hệ thống này, tính
tương thuộc của ngành y tế và giáo dục là rất lớn.
Sự cân bằng giữa hai hệ thống mang tính thiết yếu

Hình 3. Khung khái niệm hệ thống.



| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |

Tạp chí Y tế Công cộng, 1.2011, Số 17 (17)   11

cho hiệu suất, hiệu quả và công bằng. Mỗi quốc gia
có một lịch sử của riêng mình, và những gia tài của
quá khứ định hình cả hiện tại và tương lai. Có hai
đầu mối cơ bản trong khung này. Thứ nhất là thị
trường lao động chi phối sự phù hợp hay không phù
hợp giữa cung và cầu về cán bộ chuyên môn y tế,
và thứ hai là năng lực yếu kém của nhiều quần thể,
đặc biệt là nhóm người nghèo, để chuyển các nhu
cầu về giáo dục và y tế thành các đòi hỏi hiệu quả
cho những dịch vụ về y tế và giáo dục tương ứng.
Trong hoàn cảnh tối ưu, có sự cân bằng giữa các nhu
cầu của quần thể, các đòi hỏi của hệ thống y tế về
cán bộ chuyên môn, và sự cung ứng những cán bộ
đó của hệ thống giáo dục đào tạo. Các cơ sở giáo
dục đào tạo sẽ cho biết được đào tạo được bao nhiêu
và loại hình cán bộ nào được đào tạo. Lý tưởng nhất
là họ làm như thế để đáp ứng lại các dấu hiệu thị
trường lao động được các cơ sở y tế đưa ra và các
dấu hiệu này cần đáp ứng đúng đắn nhu cầu của
quần thể.

Tuy nhiên, trong thực tế thị trường lao động cho
cán bộ chuyên môn y tế thường có những đặc điểm
tạo nên bởi nhiều sự mất cân đối, trong đó quan
trọng nhất là sự cung ứng không đầy đủ, thất nghiệp
và thiếu việc làm - những điều này có thể lượng hoá
được (làm việc không toàn thời gian) hoặc định tính
hoá (sử dụng các kỹ năng không ở mức tối ưu). Để
tránh những mất cân đối này, hệ thống giáo dục đào
tạo phải đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống y
tế. Tuy nhiên, nguyên lý này không có hàm ý về vị
trí thứ yếu của hệ thống giáo dục đào tạo. Chúng ta
thấy các cơ sở giáo dục có vai trò thiết yếu để thay
đổi hệ thống y tế. Thông qua vai trò nghiên cứu và
lãnh đạo, các trường đại học và các cơ sở giáo dục

bậc cao khác tạo ra các bằng chứng về những thiếu
sót của hệ thống y tế và về những giải pháp tiềm
năng. Thông qua chức năng giáo dục đào tạo của
mình, các cơ sở đào tạo ra các cán bộ chuyên môn
có thể thực hiện đổi thay trong các tổ chức là nơi họ
làm việc.

Ngoài các mối liên kết của thị trường lao động,
hệ thống giáo dục và y tế cùng có chung một điểm
được người ta nghĩ đến như là một tiểu hệ thống
chung - gọi là tiểu hệ thống đào tạo cán bộ chuyên
môn y tế. Trong khi tại một vài nước các trường đào
tạo cán bộ chuyên môn y tế ở dưới quyền quản lý
của Bộ y tế thì ở các nước khác chúng lại thuộc
quyền của Bộ giáo dục. Không kể đến vấn đề hành
chính này thì tiểu hệ thống giáo dục đào tạo cán bộ
chuyên môn y tế có tính năng động của riêng mình
nhờ có vị trí ở giữa hai hệ thống xã hội chủ yếu. Suy
cho cùng thì khoảng không gian chăm sóc y tế cũng
là khoảng không gian giáo dục đào tạo, trong đó có
đào tạo tại chức các cán bộ chuyên môn tương lai.

Liên kết giữa các hệ thống giáo dục và y tế
cũng phải đề cập đến các mô hình cung cấp dịch vụ
và các mô hình đó sẽ xác định cơ cấu nhân sự của
nhân viên y tế và phạm vi thay đổi công việc. Ngoài
các khía cạnh về quản lý, cũng có phạm trù chính
trị vì cán bộ chuyên môn y tế không thể hoạt động
cô lập mà thường được tổ chức thành các nhóm có
chung quyền lợi. Hơn nữa, các chính phủ thường
luôn có ảnh hưởng đối với việc cung cấp cán bộ
chuyên môn y tế để đáp ứng với tình huống chính
trị hơn so với tính phù hợp của thị trường hoặc thực
tế về dịch tễ học. Cuối cùng, các thị trường lao động
dành cho cán bộ chuyên môn y tế không chỉ có trong
nước và cả trên phạm vi toàn cầu. Những cán bộ với
những phẩm chất được quốc tế công nhận thì cũng
xảy ra việc di cư ngày càng tăng. 

Sau khi định rõ các mối liên kết giữa các lĩnh
vực y tế và giáo dục đào tạo, khung của chúng tôi
xác định được 3 khía cạnh chủ yếu của giáo dục:
Quy hoạch cơ sở đào tạo (cụ thể hoá cơ cấu và chức
năng của hệ thống giáo dục đào tạo), quy hoạch
giảng dạy (chú trọng vào các tiến trình), và kết quả
đầu ra của giáo dục đào tạo (liên quan đến các kết
quả mong muốn; (Hình 4). Các khía cạnh về cả quy
hoạch cơ sở đào tạo và giảng dạy đã được trình bày
trong những báo cáo gốc của thế kỷ 20, trong đó tìm
câu trả lời không chỉ cho câu hỏi về việc dạy gì và
dạy như thế nào mà còn cho việc dạy ở đâu - có
nghĩa là loại hình tổ chức cần thực hiện chương trình

Hình 4. Các cấu phần chủ chốt của hệ thống 
giáo dục đào tạo.



12 Tạp chí Y tế Công cộng, 1.2011, Số 17 (17)

| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |

giảng dạy. Tuy nhiên, ngược lại với các báo cáo
khoảng một thế kỷ trước đây, chúng tôi coi các cơ
sở đào tạo không chỉ là các tổ chức riêng lẻ mà còn
là cấu phần của một mạng lưới các tổ chức liên quan
với nhau thực hiện các chức năng đa dạng của một
hệ thống giáo dục đào tạo.

Bằng việc áp dụng phù hợp khung khái niệm
được xây dựng lúc đầu nhằm để hiểu hoạt động của
hệ thống y tế, chúng ta có thể nghĩ về 4 chức năng
thiết yếu cũng có thể áp dụng cho hệ thống giáo
dục đào tạo: (1) quản lý và quản trị bao gồm các
công cụ như quy chuẩn và chính sách, bằng chứng
cho việc ra quyết định, và đánh giá thực hiện công
việc nhằm đưa ra hướng dẫn chiến lược cho các cấu
phần khác nhau của hệ thống giáo dục đào tạo; (2)
tài chính, bao gồm phân bổ toàn thể các nguồn lực
cho các cơ sở giáo dục từ các nguồn kể cả công và
tư, và các phương thức cụ thể cho việc định rõ các
dòng nguồn lực cho mỗi tổ chức giáo dục với các
khuyến khích  tiếp theo; (3) tạo nguồn, quan trọng
nhất là phát triển đội ngũ giảng dạy; và (4) cung
cấp dịch vụ, liên quan đến việc thực tế cung cấp
dịch vụ giáo dục đào tạo như  phản ánh được quy
hoạch giảng dạy.

Cách thức cơ cấu 4 chức năng trên đã làm rõ cấp
độ hệ thống được biểu thị trong Hình 4. Trong một
hệ thống, các tổ chức riêng lẻ sẽ khác biệt nhau tùy
theo chủ quyền (v.d. công lập, tư nhân không lợi
nhuận và tư nhân có lợi nhuận), tình trạng phụ thuộc
(v.d. độc lập, thành phần của một tổ hợp khoa học
sức khoẻ, hoặc thành phần của một trường đại học
tổng hợp) và cơ cấu nội tại (v.d. là khoa hay không
là khoa). Các khía cạnh này đều quan trọng trong
quy hoạch cơ sở đào tạo. Cấp độ toàn cầu cũng quan
trọng không kém. Chức năng quản lý cần được thực
hiện ở cấp quốc gia cần có đối tác toàn cầu, đặc biệt
về các định nghĩa có tính chất quy chuẩn về các
năng lực chủ chốt phổ biến mà tất cả các cán bộ
chuyên môn y tế ở mỗi nước cần có. Một sự phát
triển đang nổi lên trên bình diện toàn cầu liên quan
đến các hình thức tổ chức mới như mạng lưới và
quan hệ đối tác đã tận dụng ưu thế của công nghệ
thông tin và truyền thông.

Để có một hiệu quả tích cực đối với hoạt động
của hệ thống y tế và cuối cùng là các kết quả đầu
ra về sức khoẻ đối với người bệnh và các quần thể,
các cơ sở giáo dục đào tạo phải được quy hoạch để
tạo ra một tiến trình giảng dạy tối ưu. Quy hoạch
giảng dạy bao gồm những vấn đề có thể được trình

bày với 4 chữ C (trong tiếng Anh): (1) tiêu chuẩn để
tuyển chọn sinh viên vào học, bao gồm cả các biến
số thành công như thành tích học tập trước kia và
các biến số quy thuộc như nguồn gốc xã hội, nguồn
gốc chủng tộc hoặc dân tộc, giới tính, và quốc tịch;
(2) năng lực, như được xác định trong quá trình thiết
kế chương trình giảng dạy; (3) các kênh/phương
thức giảng dạy - chúng tôi định nghĩa là một loạt các
phương pháp lên lớp, công nghệ giảng dạy, và
phương thức truyền thông; và (4) con đường nghề
nghiệp - là các lựa chọn mà những người đã tốt
nghiệp ra trường có thể có khi đã hoàn thành việc
học tập chuyên môn vì đó là những kết quả mà họ
đã đạt được về mặt kiến thức và kỹ năng, quá trình
xã hội hoá chuyên môn mà họ đã được tiếp cận khi
còn là sinh viên, và những nhận thức của họ về các
cơ hội tại những thị trường lao động trong và ngoài
nước (hình 4).

Những cơ cấu khác nhau về quy hoạch cơ sở đào
tạo và giảng dạy sẽ dẫn đến các kết quả đầu ra của
giáo dục đào tạo khác nhau. Trong đánh giá hoạt
động của bất kỳ hệ thống nào thì việc làm cho các
kết quả mong đợi được rõ ràng trở thành một thành
phần thiết yếu. Đối với Ủy ban của chúng tôi, hai
kết quả đầu ra đã được đề xuất cho hệ thống đào tạo
cán bộ chuyên môn y tế - học tập để chuyển đổi và
tính tương hỗ lẫn nhau trong giáo dục đào tạo. Học
tập đổi mới là kết quả đầu ra được đề xuất cho việc
cải tiến trong quy hoạch giảng dạy; tính tương thuộc
trong giáo dục cần bắt nguồn từ những cải cách của
cơ sở đào tạo (hình 4). Vì những vấn đề này là
những khái niệm chỉ đạo cho những khuyến nghị
của chúng tôi cho nên chúng sẽ được bàn luận trong
phần cuối của báo cáo này.

Thành phần cuối cùng trong khung của chúng
tôi, như thể hiện trong hình 4, đề cập tới vấn đề là
tất cả các khía cạnh của hệ thống giáo dục đào tạo
có ảnh hưởng sâu sắc từ tình hình ở trong nước cũng
như trên toàn cầu. Mặc dù nhiều sự tương đồng có
thể được chia sẻ trên bình diện toàn cầu, vẫn có
những sự đặc trưng và phong phú ở trong nước. Sự
đa dạng như vậy đã tạo ra những cơ hội để chia sẻ
việc giáo dục đào tạo giữa các nước ở mọi mức độ
phát triển kinh tế.

Số liệu và phương pháp
Khung khái niệm được sử dụng để  hướng dẫn

nghiên cứu, tham vấn và viết báo cáo của Ủy ban.
Trang 6 -10 của Webappendix đưa ra số liệu và
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phương pháp chi tiết cho công việc này. Dữ liệu
bao gồm bản tổng kết các xuất bản phẩm, ước tính
định lượng, các nghiên cứu trường hợp định tính, và
các bài viết nghiên cứu và được bổ sung bằng các
tham vấn với các chuyên gia và cán bộ chuyên môn
trẻ. Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả các bài viết được
công bố có liệt kê trên PubMed và Medline phù hợp
với giáo dục đại học trong y khoa, điều dưỡng và y
tế công cộng. Các cơ sở giáo dục Y khoa đại học
được tập hợp bằng việc kết hợp hai cơ sở dữ liệu chủ
yếu: Quỹ vì sự tiến bộ của Giáo dục và Nghiên cứu
Y khoa quốc tế (FAIMER) và Avicenna, được cập
nhật với số liệu gần đây nhất của khu vực và quốc
gia. Chúng tôi ước tính số cơ sở giáo dục y tế công
cộng từ các website liên quan đến các khu vực,
nhưng số cơ sở điều dưỡng - hộ sinh không có số liệu
để so sánh quốc tế. Do định nghĩa chưa rõ ràng, ước
tính về các cơ sở y tế công cộng và điều dưỡng chưa
được hoàn thiện.

Số lượng sinh viên tốt nghiệp y khoa và điều
dưỡng - hộ sinh được trích dẫn từ cả hai báo cáo trực
tiếp (v.d. từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
- OECD) và các ước tính luân chuyển hàng năm từ
mô hình nguồn điều dưỡng do TCYTTG báo cáo.
Chúng tôi không ước tính số lượng sinh viên tốt
nghiệp YTCC vì những hạn chế số liệu và khái
niệm. Ước tính tài chính được tính toán thông qua
các phương pháp tiếp cận vi mô và vĩ mô. Phương
pháp tiếp cận vi mô để ước tính cung cấp tài chính
cho giáo dục đào tạo y khoa và điều dưỡng dựa trên
chi phí đơn vị của giáo dục đại học nhân với số sinh
viên tốt nghiệp. Chúng tôi đã so sánh các kết quả
này với phương pháp vĩ mô được sử dụng để tính
toán phần đóng góp của tài chính giáo dục đại học
dành cho giáo dục y khoa và điều dưỡng. Mặc dù
không được chính xác, độ hội tụ của hai phương
pháp tiếp cận vi mô và vĩ mô cho ta một số đảm bảo
rằng phạm vi rộng trong ước tính của chúng tôi là
thiết thực.

Phần 2 
Các kết quả chính

Các kết quả chính của Ủy ban được trình bày
trong 4 tiểu phần. Tiểu phần thứ nhất mô tả những
cải cách giáo dục của một thế kỷ được nhóm lại
thành 3 thế hệ. Hai tiểu phần tiếp theo trình bày

những phỏng đoán của chúng tôi dựa trên các phân
loại chính của khung khái niệm. Việc phân tích quy
hoạch cơ sở đào tạo chủ yếu dựa vào số liệu định
lượng nhằm trình bày một phân tích toàn cầu về các
cơ sở đào tạo, sinh viên tốt nghiệp ra trường và
cung cấp tài chính, sau đó là các chức năng quản
lý chủ chốt như kiểm định chất lượng, hệ thống
giảng dạy chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng
dạy, và cộng tác trong chia sẻ học tập. Sau đó
chúng tôi xem xét quy hoạch giảng dạy, chú trọng
vào mục đích, nội dung, phương pháp, và kết quả
đầu ra của quá trình học tập. Các thách thức được
phân loại dựa vào 4 chữ C (tiếng Anh) đã được giải
thích trong khung khái niệm: tiêu chuẩn tuyển chọn
sinh viên nhập học, năng lực, kênh/phương thức
giảng dạy, và con đường thăng tiến nghề nghiệp.
Trong tiểu phần cuối cùng chúng tôi  đi xuyên suốt
khía cạnh cơ sở đào tạo và giảng dạy bằng việc
xem xét những thách thức về khả năng thích ứng ở
trong nước với một thế giới toàn cầu hoá mang tính
tương hỗ lẫn nhau. Với sự đa dạng lớn của các hệ
thống y tế và giáo dục đào tạo, chúng tôi đề cập tới
vấn đề là làm thế nào mà quy hoạch giảng dạy và
cơ sở đào tạo có thể đạt hiệu quả trong những bối
cảnh đa dạng trong khi đồng thời tận dụng sức
mạnh của kho tàng và giao lưu kiến thức cũng như
các nguồn lực khác trên toàn cầu?

Một thế kỷ của cải cách

Để nắm bắt được những phát triển mang tính
lịch sử trong thế kỷ vừa qua, chúng tôi xác định có
3 thế hệ của cải cách (hình 5). Chúng tôi nhận thấy
rằng, cũng như tất cả các cách phân loại khác, cách
này làm đơn giản hoá thực tế đa chiều, và vì thế
việc phân loại của chúng tôi là rộng mở và phần nào
mang tính bắt buộc. Tuy nhiên có các thông tin từ
việc phân tích lịch sử và chúng tôi tin rằng các phân
loại này có giá trị tìm tòi. Cụm từ thế hệ mang ý
nghĩa là sự phát triển này không phải là sự kế tiếp
tuyến tính của những cải cách rõ ràng. Thay vào đó,
các thành phần của từng thế hệ tồn tại theo thứ tự
trước sau, có một hình thái thay đổi phức hợp và
năng động. Thế hệ đầu tiên bắt đầu từ đầu thế kỷ
20 thấm nhuần với chương trình giảng dạy dựa trên
cơ sở khoa học. Khoảng giữa thế kỷ, thế hệ thứ hai
áp dụng những đổi mới giảng dạy dựa trên vấn đề.
Thế hệ thứ ba đang cần thiết hiện nay phải nên dựa
trên hệ thống.
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Pa-nen 1:

Báo cáo của Flexner, Rose-Welch, và Goldmark 

Ba báo cáo chuyên sâu của Hoa Kỳ (Flexner,
Welch-Rose, và Goldmark) có tác động mạnh mẽ
trong giáo dục chuyên môn y tế ở Bắc Mỹ, và được
bàn luận rộng rãi trên khắp thế giới. Tất cả các báo
cáo đều khuyến nghị những cải cách giảng dạy chính
để lồng ghép các khoa học y học hiện đại vào chương
trình giảng dạy chủ chốt, và những cải cách cơ sở đào
tạo để kết nối đào tạo với nghiên cứu và đưa đào tạo
chuyên ngành vào trong các trường đại học tổng hợp.

Báo cáo của Flexner - 1910

Báo cáo giới thiệu các khoa học hiện đại làm cơ
sở cho chương trình giảng dạy y khoa với 2 giai đoạn
nối tiếp nhau: 2 năm cho các khoa học y sinh cơ bản,
chủ yếu học ở trường đại học, tiếp theo là 2 năm đào
tạo lâm sàng, chủ yếu học ở các bệnh viện và trung
tâm y khoa hàn lâm của trường. Nghiên cứu không
được coi là phần kết thúc mà là một kết nối với cải
thiện điều trị bệnh nhân và đào tạo lâm sàng. Flexner
cũng thay đổi việc đào tạo bác sĩ từ mô hình thực
hành thử việc sang mô hình hàn lâm và báo cáo của
ông đã tạo điều kiện để thiết lập các trung tâm y khoa
hàn lâm, đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên phát
kiến chưa được biết đến cho đến nay. 

Năm 1912, Flexner mở rộng nghiên cứu của mình
về đào tạo y khoa sang một nhóm các nước chủ chốt
ở châu Âu. Mặc dù mô hình đào tạo chuyên môn của
Flexner được chấp nhận rộng rãi bên ngoài Hoa Kỳ
và Ca-na-đa, nó thường không được áp dụng một
cách đầy đủ để đề cập vấn đề sức khoẻ trong những
bối cảnh xã hội khác biệt nhau rộng lớn.

Báo cáo của Welch-Rose - 1915

Báo cáo này đưa ra 2 cách nhìn cạnh tranh nhau
về đào tạo cán bộ chuyên môn y tế. Kế hoạch của

Rose là cho hệ thống quốc gia đào tạo YTCC với các
trường tuyến trung ương đóng vai trò chủ chốt của
một mạng lưới các trường của nhà nước, cả hai loại
đều chú trọng vào thực hành YTCC. Ngược lại, kế
hoạch của Welch yêu cầu các viện vệ sinh, theo mô
hình của Đức, có chú trọng nhiều hơn về nghiên cứu
khoa học và liên kết với các trường y khoa trong các
đại học tổng hợp. Kế hoạch của Welch được Quỹ
Rockefeller hỗ trợ tài chính để thành lập trường
YTCC và Vệ sinh Johns Hopkins năm 1916 và trường
YTCC Harvard năm 1922. Hầu hết các trường YTCC
ở Hoa Kỳ đều theo mô hình Welch là các khoa độc
lập trong trường đại học. Bên ngoài Hoa Kỳ và Ca-
na-đa, cả hai mô hình trường do Rose và Welch mô
tả được áp dụng và cùng tồn tại cho đến ngày nay.

Báo cáo của Goldmark - 1923

Báo cáo này ủng hộ cho các trường đào tạo điều
dưỡng trong các trường Đại học, nêu lên những bất
cập của các cơ sở giáo dục hiện có trong đào tạo
các điều dưỡng viên có kỹ năng. Báo cáo đặt công
tác điều dưỡng lên ngang hàng với quỹ đạo hàn lâm
như y khoa và y tế công cộng ở Hoa Kỳ, dù cho có
hơi muộn một chút. Mặc dù các gánh nặng sức khoẻ
chủ yếu đang tồn tại vào thời điểm đó - như tử vong
sơ sinh và bệnh lao - đã giảm một cách mạnh mẽ,
tầm quan trọng của một lực lượng điều dưỡng viên
được đào tạo tốt vẫn được chú trọng, bao gồm cả
các tiêu chuẩn cao về thành tích đào tạo điều đưỡng
đã đạt được.

Hầu hết các nước và các cơ sở đào tạo chuyên
môn có các hình thức hỗn hợp của những cải cách
này. Tại một số nước, hầu hết các trường hoàn toàn
giới hạn trong thế hệ thứ nhất, với chương trình và
phương pháp giảng dạy truyền thống và trì trệ và sự
bất lực hoặc thậm chí đối kháng với thay đổi. Nhiều
nước đang kết hợp với cải cách thế hệ thứ hai, và một
vài nước đang tiến tới thế hệ thứ 3. Dường như không
có nước nào là có tất cả các trường ở thế hệ thứ 3.

Mặc dù 3 thế hệ đều giới hạn trong thế kỷ 20,
chúng tôi nhận thấy rằng đổi mới trong đào tạo y
khoa có một gốc rễ lịch sử lâu dài và sâu sắc trên
khắp thế giới. Các hệ thống đào tạo y khoa ban đầu
được thấy ở Ấn Độ khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công
nguyên trong một văn bản tài liệu cổ điển gọi là

Hình 5. Ba thế hệ của cải cách.
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Susruta Samhita, và ở Trung Quốc với bài giảng về
Y học Trung quốc tại Học viện Hoàng đế vào năm
624 sau Công nguyên. Các nền văn minh Ả rập và
Bắc Phi cũng như các nền văn minh Hy Lạp và
Mesoamerican đã làm hưng thịnh các hệ thống đào
tạo y khoa. Ở Anh quốc, trường Cao đẳng Thày
thuốc Hoàng gia đã bắt đầu từ thế kỷ 17.

Cải cách giáo dục trong thế kỷ 20 đã có chung
gốc rễ xa xưa từ các trào lưu xã hội và phát triển của
các khoa học y học trong thế kỷ 19. Giữa những năm
1800, Florence Nightingale đã vận động là chăm
sóc điều dưỡng tốt có thể cứu cuộc sống, và chăm
sóc điều dưỡng tốt phụ thuộc vào các điều dưỡng
viên (ĐDV) đã qua đào tạo. Chương trình đào tạo
ĐDV đầu tiên bắt đầu ở London năm 1859, là một
chương trình 2 năm đào tạo dựa vào bệnh viện sau
đó nhanh chóng lan ra khắp Anh quốc, Hoa Kỳ,
Đức, và các nước bán đảo Scandinavia. Gốc rễ của
y học hiện đại và YTCC cũng quay ngược lại tương
tự vào giữa những năm 1800, được thúc đẩy với các
khám phá được lý thuyết mầm bệnh "germ" chứng
minh. Đến đầu thế kỷ 20, các lĩnh vực y học và
YTCC đã bị các tiến bộ khoa học bỏ qua mà không
có các chuẩn mực nghiêm khắc về giáo dục đào tạo
và thực hành dựa trên các nền tảng hiện đại. 

Sau những phát triển ở Tây Âu, thế hệ đầu tiên
của cải cách trong thế kỷ 20 tại Bắc Mỹ đã được
khuấy động với những báo cáo của Flexner (1910),
Welch-Rose (1915), Goldmark (1923), và Gies
(1926), những báo cáo này đã đưa các khoa học sức
khoẻ hiện đại vào trong các giảng đường và phòng
thí nghiệm y khoa, YTCC, điều dưỡng và nha khoa
(Pa-nen 1). Các cải cách này thường là đào tạo có
thứ tự trong các khoa học y sinh, theo sau đó là việc
đào tạo trong thực hành lâm sàng và YTCC và có
những nỗ lực tương tự ở các vùng khác cùng tham
gia. Cải cách về chương trình giảng dạy được kết
nối với thay đổi cơ sở đào tạo - các cơ sở trường đại
học, các bệnh viện thực hành gắn với các trường đại
học, đóng cửa các trường có chất lượng thấp, và
cùng chú trọng nghiên cứu và đào tạo. Mục đích là
để thúc đẩy tính chuyên nghiệp dựa vào khoa học
với các tiêu chuẩn cao về kỹ thuật và đạo đức.

Tổ chức từ thiện Hoa Kỳ, đứng đầu là Quỹ
Rockefeller, Quỹ Carnegie vì Tiến bộ trong giảng
dạy, và các tổ chức tương tự khác, đã khuyến khích
những cải cách giáo dục bằng việc cung cấp tài
chính cho việc thiết lập hàng chục trường y khoa và
YTCC mới ở Hoa Kỳ và những nơi khác. Hai năm

sau khi công bố báo cáo ban đầu chú trọng vào Hoa
Kỳ và Ca-na-đa, Flexner đã mở rộng nghiên cứu về
giáo dục y khoa của mình sang Đế chế Đức, Áo,
Pháp, Anh, và Scốt-len. Nhưng ảnh hưởng của báo
cáo lại vượt qua các quốc gia ở Tây Âu. Mô hình
được gọi là mô hình Flexner được chuyển thành
hành động qua việc thành lập các trường y khoa
mới, trường sớm nhất và nổi bật nhất là Trường Đại
học Y khoa Liên đoàn Bắc Kinh được thành lập ở
Trung Quốc của Quỹ Rockefeller và được Ban Y tế
Trung Quốc (CMB) điều hành vào năm 1917.

Trong YTCC, những trải nghiệm đầu tiên tại
Trường Y học Nhiệt đới London, Đại học Tulane,
và Trường Cán bộ Y tế Harvard-MIT chịu ảnh
hưởng báo cáo của Welch-Rose, đã kiến tạo con
đường phát triển chính của các trường mới bắt đầu
với trường YTCC và Vệ sinh Johns Hopkin (1916)
và trường YTCC Harvard (1922) và trường YTCC
Mexico (1922), Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới
London được đổi mới (1924) và Trường YTCC -
Đại học Toronto (1927). Mô hình Welch-Rose cũng
đã được giới thiệu thông qua việc cung cấp tài chính
của Quỹ Rockefeller cho 35 trường YTCC mới ở
ngoại quốc, có thể nêu ví dụ của trường YTCC
Mexico được thành lập năm 1922 - là một phần của
Bộ Y tế liên bang.

Việc mở rộng và chấp nhận với quy mô lớn này
đã có những kết quả đầu ra hỗn hợp, với các kết quả
hữu ích tại một số nước nhưng cũng có những bất
cập nghiêm trọng ở những nước khác. Năm 1987,
trường tiên phong ở Mexico đã trải qua cải cách cơ
bản khi nó sát nhập với Trung tâm Nghiên cứu
YTCC và Trung tâm nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm
để tạo thành Viện YTCC Quốc gia - một trong
những cơ sở hàng đầu về loại hình này ở thế giới
đang phát triển. Nhiều tấm gương cải cách khác, kể
cả một vài quốc gia Ả rập và Nam Á, cũng cho thấy
năng lực của các cơ sở học thuật YTCC để đáp ứng
với những yêu cầu thay đổi nhanh chóng và đa dạng
ở trong nước.

Song song với sự tham gia ngày càng tăng của
các chính phủ các nước trong vấn đề y tế, thế hệ cải
cách thứ 2 bắt đầu sau Thế chiến thứ 2 tại các nước
công nghiệp hoá và cả các nước đang phát triển,
trong đó có nhiều nước vừa mới giành độc lập từ chủ
nghĩa thuộc địa. Sự phát triển của các trường và đại
học được đồng hành cùng với sự mở rộng của các
bệnh viện tuyến trung ương và các trung tâm y tế
thực hành có đào tạo cán bộ chuyên môn y tế, tiến
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hành nghiên cứu, cung cấp điều trị chăm sóc và nhờ
đó đã lồng ghép 3 lĩnh vực hoạt động này với nhau.
Đi tiên phong trong những năm 1950 là ý tưởng đào
tạo y khoa sau đại học - tương tự như thời gian thử
việc, thông qua các chương trình nội trú tại các
trung tâm học thuật có bệnh viện thực hành. 

Những đột phá chính về giảng dạy từ thế hệ cải
cách thứ hai là việc học dựa trên vấn đề và chương
trình giảng dạy lồng ghép với các chuyên ngành.
Trong những năm 1960, Đại học McMaster ở Ca-
na-đa đã đi tiên phong với việc học lấy sinh viên
làm trung tâm dựa trên các nhóm nhỏ thay thế cho
phong cách dạy học chỉ bằng những bài giảng. Đồng
thời, một chương trình giảng dạy lồng ghép thay
cho chương trình chuyên ngành đơn lẻ được thí điểm
xây dựng ở Newcastle, Anh quốc và Case Western
Reserve, Hoa Kỳ.

Pa-nen 2:

Áp dụng phù hợp đào tạo và nghiên cứu
YTCC cho những ưu tiên trong nước 

Một số cơ sở đào tạo YTCC đã phát triển trong
những thập kỷ gần đây để đáp ứng với những tình hình
đa dạng ở các nước. Chúng tôi trình bày những đổi
mới ở 3 khu vực: các nước Ả rập, Mexico và Nam Á.

Viện Cộng đồng và YTCC, thuộc trường đại học
Birzeit ở lãnh thổ Palestin bị chiếm đóng, là một
trong 3 trường YTCC độc lập được liên kết với các
trường đại học hàng đầu ở khu vực Ả rập; Viện
YTCC High (HIPH) thuộc trường đại học
Alexandria ở Ai-cập là một cơ sở lớn được thành lập
năm 1956; và Khoa các Khoa học sức khoẻ, thuộc
Đại học Hoa Kỳ ở Bei-rút (AUB), Li-băng được
thành lập riêng rẽ từ trường y khoa của AUB năm
1954 và đã đạt tiêu chuẩn kiểm định cho chương
trình YTCC bậc đại học do Hội đồng Giáo dục về
YTCC của Hoa Kỳ cấp năm 2006. Tất cả các cơ sở
này được thiết lập phù hợp với bối cảnh của quốc
gia, như có nhà nước mạnh ở Ai-cập, xung đột nội bộ
ở Li-băng, hay sự vắng mặt của cơ cấu nhà nước
trong vùng lãnh thổ Palestin bị chiếm đóng. Tất cả
đã chấp thuận các phương pháp tiếp cận khác nhau
với YTCC; áp dụng các can thiệp dựa trên bằng
chứng để cải thiện cung cấp chăm sóc sức khoẻ và
sức khoẻ môi trường ở Ai-cập, mở rộng thực hành
YTCC phát triển đa ngành ở Li-băng, và chú trọng

vào các yếu tố xã hội quyết định sức khoẻ cần thiết
phải hành động cả trong và ngoài lĩnh vực y tế ở lãnh
thổ Palestin bị chiếm đóng.

Viện YTCC Quốc gia Mexico (NIPH) được thành
lập năm 1987 để đáp ứng cho thay đổi nhanh chóng
của quốc gia về kinh tế, xã hội, cố gắng để cân bằng
tính ưu việt trong sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu với
tính phù hợp cho việc ra quyết định thông qua việc
chủ động chuyển đổi kiến thức thành bằng chứng
cho chính sách và thực hành. Viện đã phổ biến rộng
rãi cơ sở khái niệm về những thuộc tính thiết yếu của
YTCC; xây dựng các chương trình giáo dục với chú
trọng vào các lĩnh vực đa dạng; triển khai rộng rãi
hàng loạt các phương thức giáo dục đổi mới, từ các
khoá ngắn hạn đến chương trình đào tạo Tiến sĩ và
đưa ra các bằng chứng thuyết phục hỗ trợ cho việc
thiết kế, triển khai và đánh giá sáng kiến cải tổ y tế
đang diễn ra để đạt được được độ bao phủ phổ cập.
Thành công của NIPH nhấn mạnh tầm quan trọng
thiết yếu của làm việc trong mạng lưới cả trong nước
lẫn quốc tế để đương đầu với những khó khăn bằng
việc chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng 1 hệ thống
nghiên cứu y tế mạnh có thể giải quyết nhiều khía
cạnh thách thức y tế trong nước và trên toàn cầu.

Quỹ YTCC Ấn Độ là một tổ chức đối tác công-tư
độc đáo hoạt động cho YTCC bằng cách tập hợp lại
các nguồn lực từ chính phủ Ấn độ và các quỹ từ thiện
tư nhân để giải quyết các thách thức y tế ưu tiên của
Ấn Độ. Quỹ đang xây dựng quan hệ đối tác với chính
quyền 4 bang để thành lập 8 cơ sở đào tạo YTCC
trong nước. Trường YTCC của Đại học BRAC được
đặt theo tên của nhà lãnh đạo UNICEF nhìn xa trông
rộng - James Grant, đã được một tổ chức phi chính
phủ lớn nhất thế giới thành lập và có một chương
trình giảng dạy đổi mới 12 tháng cho trình độ thạc sĩ
YTCC, trong đó bắt đầu với 6 tháng học ở cơ sở vùng
nông thôn Savar để nắm bắt các kỹ năng YTCC cơ
bản trong bối cảnh hoạt động y tế vùng nông thôn,
sau đó là 6 tháng còn lại đào tạo theo chủ đề và
nghiên cứu. Hai sáng kiến về YTCC này ở vùng Nam
Á đã dựa trên kế thừa của chủ nghĩa thuộc địa Anh,
chú trọng hoàn toàn vào trường y lâm sàng chứ không
phải là trường YTCC. Điều quan trọng là cả hai
trường này đã phát triển chương trình giảng dạy mới
phù hợp với những ưu tiên của quốc gia và thế giới,
và cả hai đều không áp dụng hoàn toàn mô hình của
Welch-Rose về giáo dục YTCC.
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Các đổi mới về chương trình giảng dạy khác
bao gồm người bệnh được chuẩn hoá - tức là những
cá nhân được đào tạo để đóng vai là người bệnh
thực sự nhằm mô phỏng những triệu chứng hoặc
vấn đề trở ngại - nhằm để đánh giá thực hành của
sinh viên, đã tăng cường mối quan hệ giữa bác sĩ và
người bệnh thông qua các thảo luận nhóm có hướng
dẫn, và mở rộng tính liên tục từ lớp học đến đào tạo
lâm sàng thông qua việc sinh viên được tiếp cận
sớm với người bệnh và mở rộng các địa điểm đào
tạo từ bệnh viện xuống tận cộng đồng. Trong
YTCC, các chuyên ngành được mở rộng theo hướng
công tác đa ngành, và trong điều dưỡng, có việc đẩy
mạnh lồng ghép các trường vào các đại học với các
chương trình sau đại học tiên tiến ở trình độ thạc sĩ
và tiến sĩ.

Trước kỷ niệm 100 năm ngày công bố báo cáo
của Flexner, một loạt các sáng kiến đã một lần nữa
làm gia tăng sự chú ý từ trong các nước và toàn cầu
về tương lai của giáo dục đào tạo cán bộ chuyên
môn y tế. Chúng tôi tóm tắt 4 loại báo cáo chính chú
trọng vào đào tạo nhân lực y tế, đào tạo điều dưỡng,
đào tạo YTCC, và đào tạo y khoa trên toàn cầu. Các
khuyến nghị trong những báo cáo này đang được tập
hợp thành thế hệ cải cách thứ 3, nhấn mạnh vào
trung tâm là người bệnh và quần thể, chương trình
giảng dạy dựa trên năng lực, đào tạo liên ngành và
dựa trên làm việc nhóm, học tập có trợ giúp của
CNTT, và các kỹ năng lãnh đạo quản lý và chính
sách. Chúng tôi tin rằng những lĩnh vực này sẽ tạo
nên một cơ sở vững chắc cho việc thiết lập những
sáng kiến cải cách cho thế kỷ 21.

Những quan tâm chính sách đã được dành trở lại
cho công tác đào tạo nhân lực y tế toàn cầu, một
phần là do đòi hỏi cấp thiết để đạt được những mục
tiêu y tế quốc gia và toàn cầu có trong các Mục tiêu
Thiên niên kỷ (MDG). Ba báo cáo chính đều rất
đáng kể cho vấn đề giáo dục và đào tạo lực lượng
lao động: Task Force on Scaling-Up and Saving
Lives, World Health Report, và Joint Learning
Initiative. Tất cả những báo cáo này nhấn mạnh vai
trò trung tâm của lực lượng lao động đối với vận
hành tốt hệ thống y tế để đạt được các mục tiêu y tế
quốc gia và toàn cầu. Tất cả các báo cáo đều hướng
sự chú ý vào khủng hoảng toàn cầu về thiếu hụt
nhân lực ước tính ở mức 2-4 triệu bác sĩ và điều
dưỡng viên tại 57 quốc gia có khủng hoảng. Khủng
hoảng nghiêm trọng nhất xảy ra ở khu vực có các
quốc gia nghèo nhất đang xoay xở để đạt được các

MDG, đặc biệt là vùng Cận Sa-ha-ra châu Phi.
Những thiếu hụt này cũng nhấn mạnh vào những
vấn đề có liên quan, bao gồm sự mất cân bằng về
cơ cấu nhân lực, môi trường làm việc không tốt, và
phân bổ không đồng đều các nhân viên y tế. Những
báo cáo cũng nêu lên những năng động của thị
trường lao động mất cân đối không đảm bảo được
độ bao phủ cho vùng nông thôn trong khi đó lại tạo
ra những cán bộ chuyên môn không có việc làm ở
những thành phố lớn, và việc di cư quốc tế của cán
bộ chuyên môn từ nước nghèo tới nước giàu.

Những báo cáo này khuyến nghị cần có những
gia tăng đầu tư rộng lớn trong giáo dục và đào tạo.
Những báo cáo tập trung vào những nhân viên
tuyến cơ sở vì tầm quan trọng của chăm sóc sức
khoẻ ban đầu và thời gian dài cũng như chi phí cao
của giáo dục đại học. Cũng bởi vậy, các cán bộ
chuyên môn y tế, mặc dù họ được thừa nhận cũng
không được chú ý đến nhiều trong các báo cáo này.
Tuy nhiên những báo cáo này đang làm nảy sinh
những quan tâm ngày càng tăng về chuyển đổi và
chia sẻ nhiệm vụ - đó là 1 quá trình giao nhiệm vụ
thực tế từ những người cán bộ chuyên môn khan
hiếm cho những nhân viên y tế cơ sở. Tất cả những
báo cáo đều đề xuất tăng đầu tư, chia sẻ nguồn lực,
và quan hệ đối tác trong và giữa các nước. Đào tạo
điều dưỡng là trọng tâm của 3 báo cáo chính trong
năm 2010: Chuyển đổi triệt để của Quỹ Camegie;
Chăm sóc tuyến trước của một Ủy ban của Thủ
tướng Anh quốc, và Sáng kiến Quỹ Robert Wood
Johnson về điều dưỡng trong tương lai của Viện Y
học Hoa Kỳ. Báo cáo Camegie kết luận rằng mặc
dù điều dưỡng đã có hiệu quả trong việc tăng cường
tính chuyên môn và ứng xử đạo đức, thì vẫn còn
thách thức trong việc dự đoán những yêu cầu thay
đổi  của thực hành thông qua việc tăng cường đào
tạo khoa học và lồng ghép giảng dạy trên lớp và
trên lâm sàng. Ủy ban của Anh quốc xác định những
năng lực, kỹ năng và hệ thống hỗ trợ cơ bản cần
thiết. Đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia, Uỷ ban đã
khuyến nghị đưa chuyên ngành điều dưỡng vào việc
lập kế hoạch, xây dựng và thực hiện dịch vụ quốc
gia. Việc đi tiên phong trong đào tạo điều dưỡng
cũng đang được thực hiện ở các vùng khác, ví dụ
như ở Trung Quốc và các nước Hồi giáo (Pa-nen 3)  

Đào tạo YTCC là chủ đề của 2 báo cáo chính
của Viện Y học Hoa Kỳ năm 2002 và 2003. Cả hai
báo cáo chú trọng vào tương lai của YTCC trong thế
kỷ 21. Các báo cáo khuyến nghị rằng chương trình
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giảng dạy chính yếu chấp thuận phương pháp tiếp
cận xuyên ngành và liên trường, và thấm nhuần một
văn hoá học tập suốt đời. Báo cáo cũng đề xuất
rằng các kỹ năng và khái niệm YTCC cần được lồng
ghép tốt hơn vào với y khoa, điều dưỡng và các lĩnh
vực sức khoẻ đồng minh khác, trở nên gắn bó hơn
với cộng đồng địa phương và những người hoạch
định chính sách, và được phổ biến tới những bác sĩ
hành nghề, nghiên cứu viên, nhà giáo dục, và những
người lãnh đạo khác. Điều quan trọng là các báo
cáo lập luận thiên về việc mở rộng cung cấp tài
chính của liên bang đối với phát triển YTCC.

Pa-nen 3: 

Phụ nữ và điều dưỡng ở xã hội Hồi giáo

Vấn đề phụ nữ và điều dưỡng ở xã hội Hồi giáo
có một lịch sử lâu dài và phong phú. Ở Trung Đông
và Bắc Phi, giáo dục đại học trong điều dưỡng bắt
đầu năm 1955 khi Viện đào tạo Điều dưỡng đầu tiên
trong khu vực được thành lập tại Khoa Y ở trường
Đại học Alexandria của Ai-cập. Được TCYTTG phê
chuẩn, Viện đã thực hiện chương trình đào tạo cử
nhân điều dưỡng. Viện trở thành một khoa tự chủ
gắn với trường Đại học năm 1994, triển khai các
khoá đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ về khoa học
điều dưỡng. Trong 50 năm phát triển vừa qua, khoa
điều dưỡng đã đào tạo trên 6000 sinh viên tốt
nghiệp, nhiều người đã tham gia vai trò lãnh đạo
trong khu vực.

Trường Điều dưỡng, Đại học Aga Khan là một cơ
sở tiên phong khác được thành lập ở Pa-ki-stan năm
1980 và đã bắt đầu thực hiện khoá cử nhân về khoa
học điều dưỡng năm 1997 và thạc sĩ khoa học năm
2001. Trường đã biên soạn một chương trình giảng
dạy độc đáo phù hợp với tình hình trong nước có dựa
vào chương trình giảng dạy được khuyến nghị bởi
Hiệp hội các Trường Đại học Điều dưỡng Hoa kỳ với
tài liệu Đào tạo bậc Thạc sĩ cho Điều dưỡng Nâng
cao (1996). Đại học Aga Khan cũng đã mở rộng các
chương trình cử nhân và thạc sĩ điều dưỡng đào tạo
tại cơ sở của họ ở Đông Phi. Ngoài việc đào tạo điều
dưỡng viên, các khoá nâng cao này cũng thu hút
những học viên có chất lượng cao của xã hội Hồi
giáo, cho thấy tiếng tăm và giá trị xã hội của phụ nữ
tham gia vào chuyên môn điều dưỡng. 

Đào tạo y khoa đã thu hút được nhiều chú ý,
như được chứng tỏ bằng một loạt 4 báo cáo được
lựa chọn gần đây: Tương lai của đào tạo Y khoa do
Hiệp hội các Khoa Y của Ca-na-đa; Bác sĩ của
ngày mai của Hội đồng Y khoa tổng quát Anh
quốc; Cải cách trong đào tạo thày thuốc của Quỹ
Camegie và Đánh giá lại giáo dục Y khoa vào thời
điểm mở rộng của Quỹ Macy. Một báo cáo bổ sung
được Hiệp hội các trường Đại học Y Hoa Kỳ xuất
bản: Một thoáng nhìn về giáo dục sinh viên Y ở
Hoa Kỳ và Ca-na-đa. Tất cả các báo cáo bày tỏ
đồng tình là cán bộ chuyên môn y tế ở Hoa Kỳ, Anh
quốc, và Ca-na-đa chưa được chuẩn bị đầy đủ khi
được đào tạo ở cấp đại học, sau đại học hoặc đào
tạo liên tục/thường xuyên để giải quyết các thách
thức như vấn đề tuổi già, quần thể người bệnh thay
đổi, đa dạng văn hoá, bệnh mãn tính, hành vi tìm
kiếm chăm sóc, và kỳ vọng của công chúng ngày
càng cao.

Trọng tâm của các báo cáo này là về các năng
lực chủ chốt ngoài những yêu cầu về tri thức và
thông tin thực tế. Hơn thế nữa, những năng lực cần
được xây dựng gồm điều trị chăm sóc lấy người
bệnh làm trung tâm, nhóm làm việc liên ngành, thực
hành dựa trên bằng chứng, cải thiện chất lượng liên
tục, sử dụng tin học mới, và lồng ghép YTCC. Các
kỹ năng nghiên cứu có giá trị như những năng lực
thể hiện trong chính sách, luật pháp, quản lý, và
lãnh đạo. Giáo dục đại học cần chuẩn bị cho sinh
viên tốt nghiệp ra trường về việc học trong suốt
cuộc đời. Các cải cách trong chương trình giảng dạy
bao gồm các chương trình dựa trên kết quả được
giám sát bằng sự đánh giá, năng lực để lồng ghép
tri thức và kinh nghiệm, cá thể hoá một cách linh
hoạt tiến trình học tập để có cả các cấu phần do học
viên lựa chọn, và xây dựng một văn hoá phản biện
phê bình - tất cả nhằm để trang bị cho người thày
thuốc một ý nghĩa đổi mới về tính chuyên nghiệp có
trách nhiệm đối với xã hội.

Các quan điểm của các sáng kiến chủ yếu này
giữa các nước giàu và nghèo, và giữa các ngành
nghề chuyên môn rất khác nhau. Những khác biệt
này phản ánh sự đa dạng lớn về điều kiện của các
nước ở những giai đoạn khác nhau về phát triển
giáo dục đào tạo và y tế và các năng lực cốt yếu của
các ngành nghề chuyên môn khác nhau. Đồng thời,
chúng cũng nhấn mạnh những cơ hội cho việc học
tập lẫn nhau giữa các nước có sự đa dạng này. Tất
cả các vấn đề trên đã tạo nên một cơ sở hội tụ quanh
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thế hệ cải cách thứ 3, hứa hẹn giải quyết những
thiếu hụt và tạo nên các cơ hội trong một thế giới
toàn cầu hóa.

Quy hoạch cơ sở đào tạo
Trong tiểu phần này, chúng tôi tập trung vào

những cơ sở giáo dục đại học có các khóa đào tạo
bằng cấp chuyên môn về y khoa, YTCC và điều
dưỡng. Những cơ sở giáo dục này có thể đa dạng với
nhau rất nhiều. Chúng có thể đứng độc lập hoặc liên
kết với chính phủ, là một bộ phận của đại học hay
đứng một mình, được kiểm định chất lượng đầy đủ,
hoặc thậm chí được thành lập không chính thức. Cơ
sở vật chất có thể ở mức là những địa điểm đào tạo
thực địa đơn sơ và có thể là những khuôn viên có độ
phức hợp cao. Tất nhiên ở mỗi nước đều có của
riêng mình những kế thừa độc đáo vì việc xây dựng
trường sở là một quá trình  phát triển lâu dài, phụ
thuộc vào đường lối.

Một khác biệt rõ ràng chính xảy ra giữa chủ
quyền công lập và tư nhân với nhiều hình thái tồn
tại giữa hai loại chủ quyền này. Mặc dù một số
mang tính tự chủ, nhưng nhiều cơ sở công lập cũng
hoạt động theo cơ chế công - thường là dưới sự quản
lý của Bộ giáo dục hoặc Bộ y tế. Ở các nước được
phân cấp, chính quyền cấp bang hoặc tỉnh có thể
tham gia một cách đặc thù. Sự quản lý giữa các bộ
ngành này thường thuộc chủ yếu về một bộ này hay
bộ kia, và sự điều phối có thể không được mạnh mẽ
vì có những ưu tiên cần phải giải quyết trước.

Các cơ sở tư nhân có thể có lợi nhuận hoặc phi
lợi nhuận. Về mặt lịch sử, các trào lưu tôn giáo và
truyền giáo đã thiết lập nhiều bệnh viện phi lợi
nhuận và một số trường y và điều dưỡng. Các cơ sở
phi lợi nhuận cũng được các tổ chức từ thiện, công
ty thành lập vì những nỗ lực đóng góp cho xã hội
của họ. Các trường vì sở hữu lợi nhuận/thu học phí
đang gia tăng ở nhiều nước, đặc biệt là đào tạo ra
bác sĩ và điều dưỡng để khai thác cơ hội trong thị
trường lao động toàn cầu. Hầu hết các cơ sở đều có
các hình thái hỗn hợp về quản trị công-tư. Các
trường tư thường phụ thuộc nhiều vào trợ cấp công
lập cho nghiên cứu, học bổng và các dịch vụ trong
khi đó các trường công lập thường có những cá
nhân tư thục nổi bật nắm quyền lãnh đạo và vai trò
quản lý.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tất cả những cơ
sở như vậy đều có thẩm quyền cấp bằng. Có nhiều

loại bằng cấp khác nhau, và có thể nhận được cùng
1 loại bằng cấp nhưng học rất khác nhau về nội
dung chương trình giảng dạy, thời gian học, chất
lượng giáo dục, và năng lực đạt được. Ở mức độ toàn
cầu, thậm chí ở mức độ quốc gia có ít sự thống nhất
về trình độ và năng lực của những người có bằng
cấp. Ví dụ như bác sĩ y khoa ở Trung Quốc có thể
có các bằng thực hành chuyên môn với 3, 5, 7 hoặc
8 năm học đại học. Những người tốt nghiệp ra
trường này là những bác sĩ thực hành có trình độ so
với gần 1 triệu bác sĩ thôn bản được bổ sung phần
lớn chỉ được đào tạo nghề mà thôi. Trong YTCC,
những người có bằng cử nhân chiếm một tỷ lệ lớn
số cán bộ chuyên môn trên toàn thế giới. Nhiều
người tốt nghiệp có bằng sau đại học đã tham dự các
trường YTCC độc lập, nhưng cũng có nhiều người
đã học ở các khoa hoặc bộ môn của trường y. Những
người tốt nghiệp có bằng YTCC sau đại học xuất
thân từ nhiều ngành nghề khác nhau - y lâm sàng,
điều dưỡng, nha khoa, dược - hoặc các lĩnh vực khác
như khoa học xã hội, luật, nhân văn, sinh học, và
chính sách xã hội. Ngành điều dưỡng có những
người tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân khoa học
về điều dưỡng. Một số lượng ngày càng tăng điều
dưỡng viên đang tiếp tục học trình độ thạc sĩ hoặc
tiến sĩ. Tuy nhiên, một số đáng kể, có thể thậm chí
là một số lớn điều dưỡng viên thì chỉ có đào tạo
nghề hoặc tại chức.

Nghiên cứu của chúng tôi tiến hành một đánh
giá định lượng các cơ sở đào tạo y khoa, điều dưỡng
và YTCC. Theo chúng tôi hiểu thì đây là một đánh
giá đầu tiên chưa từng có về giáo dục đào tạo cán
bộ chuyên môn y tế ở trên thế giới. Sau khi cho thấy
hình thái các trường, sinh viên tốt nghiệp, và việc
cung cấp tài chính, chúng tôi bàn luận về các thách
thức hàng đầu là những động lực chủ yếu cho việc
cải tiến các cơ sở đào tạo - kiểm định chất lượng,
các trung tâm học thuật, hợp tác, phát triển đội ngũ,
và học tập giảng dạy.

Quan điểm toàn cầu
Vì chỉ có những số liệu hạn chế nên quan điểm

toàn cầu của chúng tôi chú trọng vào việc đào tạo
y khoa, nhưng khi có số liệu chúng tôi trích dẫn
thông tin so sánh về điều dưỡng, YTCC, nha khoa,
dược khoa, và nhân viên y tế cộng đồng. Không
đáng ngạc nhiên khi chúng tôi ghi lại được sự đa
dạng lớn trên toàn cầu về các cơ sở đào tạo y khoa,
có những nước nhiều trường nhưng có những nước
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có ít trường. Số lượng trường khan hiếm thường gắn
liền với mức thu nhập quốc dân thấp, đặc biệt ảnh
hưởng đến khu vực Cận-Sahara châu Phi; tuy nhiên
việc số lượng dồi dào các trường không chỉ tập trung
ở các nước giàu có. Thực tế, một vài nước thu nhập
trung bình đã tăng số lượng các cơ sở giáo dục để
có mục đích xuất khẩu các cán bộ chuyên môn vì
nhiều nước giàu luôn trường diễn thiếu hụt loại cán
bộ này vì họ đào tạo không đủ cho yêu cầu quốc gia.
Không đáng ngạc nhiên khi ta thấy số lượng và hình
thức các trường y không đáp ứng tốt được với quy
mô dân số, tổng sản phẩm quốc nội, hoặc gánh nặng
bệnh tật. 

Chúng tôi ước tính có khoảng 2420 trường y đào
tạo khoảng 389 000 sinh viên y tốt nghiệp ra trường
hàng năm cho một thế giới có 7 tỷ người (Bảng 1).
Điều đáng chú ý là số lượng lớn các trường y tập
trung ở Ấn độ, Trung Quốc, Tây Âu, châu Mỹ
Latinh và vùng Ca-ri-bê. Ngược lại sự khan hiếm
các trường đó có thể thấy ở Trung Á, Trung và Đông
Âu, và cận Sa-ha-ra châu Phi. Chúng tôi cũng ước
tính có 467 trường hoặc khoa YTCC, chỉ chiếm 20%
số lượng các trường y. Số lượng chúng tôi đếm được
các trường YTCC lại bị tính đa biến về định nghĩa
gây cản trở. Chúng tôi tổng hợp các cơ sở YTCC đào
tạo có cấp bằng với các khoa hoặc đơn vị nhỏ của
các trường y cấp bằng có tên khác nhau như y học
cộng đồng, y học dự phòng, hoặc YTCC. Chúng tôi
ước tính rằng  có khoảng 541 000 điều dưỡng viên
tốt nghiệp hàng năm, gần gấp đôi số sinh viên y

khoa tốt nghiệp. Con số đếm của các
trường điều dưỡng cũng không rõ ràng
vì chỉ có ít số liệu và các định nghĩa lại
không rõ ràng. Mặc dù điều dưỡng có
nhiều chương trình sau đại học, vẫn
còn nhiều chương trình cấp chứng chỉ
trong các trường dạy nghề. Nhiều
người hành nghề truyền thống và
không chính thức có đào tạo tại chức
mà không được cấp bằng chính quy.
Điểm ranh giới giữa học phổ thông và
đại học thì khó để đánh dấu.

Hình 6 cho thấy mật độ của các
trường y theo các vùng chủ yếu. Các
khu vực nhiều nhất là ở Tây Âu, Bắc
Phi và Trung Đông, Mỹ La-tinh và Ca-
ri-bê, trong khi đó Cận Sa-ha-ra châu
Phi và nhiều phần của Đông Nam Á có
ít trường hơn. Phân bố của các cơ sở
đào tạo y khoa còn bị chênh lệch nhiều

hơn giữa các nước. Ấn độ, Trung Quốc, Bra-xin, và
Hoa Kỳ - mỗi nước có hơn 150 trường - chiếm tới
35% tổng số các trường trên toàn thế giới. Có 31
nước không có bất kỳ một trường y nào, trong số đó
có 9 nước là ở khu vực Cận Sa-ha-ra châu Phi. Có
44 nước chỉ có một trường y, 17 nước trong số đó là
ở khu vực Cận Sa-ha-ra châu Phi. Gần một nửa số
nước trên thế giới hoặc chỉ có một hoặc không có
trường y nào.

Phân bố toàn cầu của các trường y và phân bố
dân số trên thế giới cũng như gánh nặng bệnh tật
không thật tương xứng nhau (hình 7). Trong khi dân
số thế giới ngày càng gia tăng ở châu Á thì gánh
nặng bệnh tật toàn cầu, được đánh giá bằng những
năm sống được điều chỉnh theo mức độ tàn tật
(DALYS) đang tập trung nhiều ở châu Phi. Phân bố

Bảng 1. Các cơ sở đào tạo, sinh viên tốt nghiệp và nhân lực 
theo vùng (2008)

Hình 6. Mật độ các trường Y theo khu vực.
Nguồn số liệu được trình bày trong webappendix - trang 6-11
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của các trường y không tương xứng nhiều cả với quy
mô dân số và cả gánh nặng bệnh tật quốc gia. 

Hơn nữa, số lượng các trường y không phù hợp
với số lượng các sinh viên tốt nghiệp y. Một cách

giải thích có thể đưa ra
là quy mô các lớp khác
nhau, được phản ánh
bằng so sánh giữa Ấn
Độ và Trung Quốc
(bảng 2). Ba trăm
trường y của Ấn Độ
được ước tính cho thi tốt
nghiệp ra trường
khoảng 30.000 bác sĩ
hàng năm với ước tính
trung bình cho mỗi
khóa khoảng 100 sinh
viên. Ngược lại, 188
trường y của Trung
quốc được ước tính cho
thi tốt nghiệp ra trường
175.000 bác sĩ hàng
năm với ước tính quy
mô mỗi khóa trung bình
là 1.000 sinh viên. 

Điều đáng ngạc
nhiên là không có mối
liên quan tích cực mạnh
mẽ nào giữa số lượng
sinh viên y tốt nghiệp
và đội ngũ các bác sĩ
cũng như không có mối
quan hệ như vậy giữa số
sinh viên điều dưỡng tốt
nghiệp và đội ngũ
những điều dưỡng viên.
Một lý giải có thể đưa
ra ở đây là vấn đề
không có việc làm của
những người tốt nghiệp
ra trường khi các thị
trường lao động bị mất
cân đối. Một lý giải
khác là những người
không có bằng cấp cũng
có thể làm một số công
việc y và điều dưỡng.
Các mức độ tiêu hao
khác nhau cũng có thể
lý giải bổ sung thêm,
trong đó nổi bật nhất là

Hình 7. Bản đồ thế giới theo dân số (A), gánh nặng bệnh tật (B), 
mật độ các trường Y (C), và mật độ nhân lực (D)

Nguồn số liệu được trình bày trong webappendix - trang 6-11. 
DALY= những năm sống được điều chỉnh theo mức độ tàn tật.

Bác sỹ  Điều dưỡng / Hộ sinh   

 Ước tính ra trường  Ước tính        Tổng chi phí  

 hàng năm chi phí/ sv        (tỷ đô la Mỹ)  

 (nghìn)  tốt nghiệp  
      (nghìn) 

Ước tính ra trường  Ước tính        Tổng chi phí  

 hàng năm chi phí/ sv        (tỷ đô la Mỹ)  

(nghìn)  tốt nghiệp  
  (nghìn) 

Châu Á 
Trung Quốc  175 14  2·5 
Ấn Độ 30  35 1·0 
Khác 18  85  1·6 
Trung Á 6 74 0·4 
Các nước châu Á -TBD 10 381  3·8 
thu nhập cao 

 
29  3 0·1 
36  7 0·2 
55  20  1·1 
15 13 0·2 
56  75 4·2 

Châu Âu 
Trung Âu 8 181  1·4 
Đông Âu 22 151 3·4 
Tây Âu 42  400 17·0 

 
28  39  1·1 
48 29  1·4 

119 82  9·8 

Châu Phi 
Bắc Mỹ 19  497  9·7 
Mỹ Latinh/Caribê  35 132 4·6 

 
74  101  7·5 
33 26  0·9 

Châu Phi 
Bắc Phi/ Trung Đông 17 113 1·9 
Cận Sahara 6 52  0·3 

 
22 24  0·5 
26  11 0·3 

Toàn thế giới  389 122 47·6 
541  50  27·2 

Webappendix  trang 6-11 có nguồn số liệu và phân bổ theo vùng  

Bảng 2. Tài chính cho các sinh viên Y và điều dưỡng đã ra trường theo vùng (2008)
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sự di cư quốc tế. Các nước xuất khẩu có mục đích
có thể được kỳ vọng là có lực lượng bác sĩ thấp hơn
các nước khác. Bác sĩ Ấn Độ là đông đảo nhất trong
tất cả các bác sĩ có quốc tịch ngoại quốc nhập cư vào
Hoa Kỳ. Nhiều điều dưỡng viên từ Phi-líp-pin và
Ca-ri-bê được đào tạo ở các trường tư thục đặc biệt
để chuyển giao tới các nước giàu có hơn. Cu-ba có
một chính sách rõ ràng về đào tạo y khoa để chia sẻ
với các nước khác. Ngược lại, các nước thiếu hụt
trường diễn như Hoa Kỳ và các nước ở Tây Âu và
Trung Đông, có thể được kỳ vọng là có đội ngũ lực
lượng lao động cao hơn so với số lượng các nhóm
sinh viên tốt nghiệp vì có số lượng các cán bộ
chuyên môn y tế di chuyển sang các nước này.

Cung cấp tài chính
Đối lập với tầm quan trọng to lớn của vấn đề tài

chính, chúng tôi lại chỉ có ít số liệu về vấn đề này
trong đào tạo cán bộ chuyên môn y tế. Để có những
hiểu biết sâu sắc ban đầu, chúng tôi đã thực hiện
một nghiên cứu đặc biệt để ước tính vấn đề tài chính
cho đào tạo y khoa và điều dưỡng trên thế giới. Chi
tiết của phương pháp đã sử dụng được miêu tả trong
webappendix trang 6 - 11. Công việc này đã lần đầu
tiên có thể cho được ước tính toàn cầu về quy mô
tài chính của kỹ nghệ giáo dục đào tạo cán bộ
chuyên môn y tế (bảng 2). Mặc dù những con số này
chưa được chau chuốt, chúng vẫn cho ta khái quát
ban đầu với hy vọng khuyến khích những nghiên
cứu thật sự cần thiết. Chúng tôi chấp nhận 2 phương
pháp tiếp cận cho việc ước tính tài chính. Phương
pháp vi mô tính toán tài chính bằng cách nhân số
sinh viên tốt nghiệp y và điều dưỡng với chi phí đơn
vị của đào tạo. Phương pháp vĩ mô xem xét tổng
doanh thu của giáo dục đại học và ấn định một tỷ lệ
cho đào tạo cán bộ chuyên môn y tế. Thực tế là các
phương pháp vi mô và vĩ mô cùng cho ra các mức
về quy mô tương tự nhau đã bảo đảm cho tính hiệu
quả của số liệu.

Tổng chi phí hàng năm trong đào tạo cán bộ
chuyên môn y tế được ước tính là khoảng 100 tỷ đô
la Mỹ cho y khoa, điều dưỡng, YTCC và các ngành
nghề y tế liên quan khác. Đào tạo sinh viên tốt
nghiệp y ước tính tốn khoảng  47.6 tỷ đô la và điều
dưỡng khoảng 27.2 tỷ. Các con số cho từng ngành
nghề đơn lẻ này là hơi đại khái vì không có thông
tin chi tiết lên đến 100 tỷ đô la tính cả cho YTCC
và các chuyên ngành có liên quan khác. Chúng tôi
ước tính tổng số một chi phí đơn vị là 122 000 đô la

cho một sinh viên y tốt nghiệp, và chi phí đơn vị là
50 000 đô la cho một sinh viên tốt nghiệp điều
dưỡng. Các chi phí này chỉ cho việc đào tạo thôi,
chưa tính tổng doanh thu của các cơ sở y tế. Một
nghiên cứu của Ca-na-đa báo cáo rằng trong khi chi
phí trung bình để đào tạo một sinh viên y tốt nghiệp
vào khoảng 286 000 đô la Ca-na-đa, chi phí có thể
lên tới 787 000 đô la Ca-na-đa nếu doanh thu cho
nghiên cứu và dịch vụ lâm sàng được đưa vào trong
ước tính. Hiệp hội các trường Đại học Y Hoa kỳ báo
cáo rằng doanh thu tài chính trung bình của các
trường y ở Hoa Kỳ là 440 triệu đô la Mỹ trong năm
tài chính 2008. Với 126 trường đại học y (và với giả
thuyết là trung vị thì gần như giá trị trung bình) thì
chi phí này tổng số lên đến khoảng 55 tỷ đô la cho
đào tạo, nghiên cứu, và dịch vụ lâm sàng cho tất cả
các trường y. Ngược lại, ước tính thấp hơn của chúng
tôi cho giáo dục y khoa ở Hoa Kỳ chỉ vào khoảng
8.7 tỷ đô la. Phép ngoại suy cho các tỷ số này là
không phù hợp vì nhiều trường y ở Hoa Kỳ nhận
được kinh phí chính cho nghiên cứu, và những cán
bộ giảng dạy trong trường y thường được liên kết
với các dịch vụ lâm sàng ở những bệnh viện lớn
tuyến trung ương.

Phân bố toàn cầu của những sinh viên y và điều
dưỡng đã tốt nghiệp cũng khác nhau. Đào tạo bác
sĩ gia tăng mạnh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Âu,
châu Mỹ Latinh và vùng Ca-ri-bê, trong khi đó việc
đào tạo lại khá khiêm tốn ở Trung Á, Trung Âu, và
Cận Sa-ha-ra châu Phi. Những hình thái tương tự
cũng thấy ở những sinh viên điều dưỡng tốt nghiệp.
Chi phí đơn vị khác biệt nhau lớn giữa các nước và
khu vực. Chi phí ở Tây Âu tương tự như chi phí ở các
nước Bắc Mỹ nhưng chi phí thấp hơn nhiều ở Trung
quốc, Ấn độ, các vùng khác ở châu Á và Trung Âu.
Ví dụ, chi phí trung bình của một sinh viên y tốt
nghiệp ở Trung Quốc ước tính là 14 000 đô la. Điều
ngạc nhiên là chi phí đơn vị ở Cận Sa-ha-ra châu Phi
ở mức trung bình là 52 000 đô la cho một sinh viên
tốt nghiệp, có thể là do các nhóm sinh viên tốt
nghiệp với quy mô nhỏ. Khác biệt tương tự nhưng
với chi phí đơn vị thấp hơn cũng được ghi nhận với
các sinh viên điều dưỡng tốt nghiệp.

Đầu tư cho đào tạo chuyên môn dường như quá
khiêm tốn so với tầm quan trọng của nó đối với hoạt
động của hệ thống y tế. Ví dụ như ở Hoa Kỳ, thậm
chí ước tính cao nhất với 55 tỷ đô la cho tất cả các
hoạt động của các trường y thì chỉ vừa bằng 2% của
2 - 5 ngàn tỷ đô la được chi tiêu năm 2009. Ước tính
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chặt chẽ hơn của chúng tôi chỉ cho các hoạt động
giáo dục thể hiện con số 0.3% tổng số chi tiêu cho
y tế. Đầu tư của Hoa Kỳ trong đào tạo chuyên môn
chỉ rất sơ sài khi được so sánh với chi tiêu 34 tỷ đô
la cho y-ô-ga, mát-xa, thiền, và các sản phẩm thiên
nhiên, và chi tiêu 23 tỷ đô la cho thực phẩm chức
năng và vitamin bổ sung. Bức tranh đáng báo động
này thậm chí còn rõ rệt hơn ở cấp độ toàn cầu với
đầu tư cho đào tạo chuyên môn y tế chỉ chiếm 2%
của ngành chăm sóc y tế với doanh thu ước tính đạt
5.5 ngàn tỷ đô la hàng năm.

Ngân sách của chính phủ các nước và các nhà
tài trợ phát triển không thường xuyên phân định
kinh phí dành cho giáo dục đào tạo chuyên môn y
tế. Trong một đánh giá kinh phí dành cho y tế toàn
cầu, có ít thông tin về hỗ trợ của nhà tài trợ cho đào
tạo chuyên môn. Một số thông tin tản mạn có thể
thu thập được từ các cơ quan hay quỹ đơn lẻ. Một
phần là do việc vận động chính sách để tăng cường
nguồn nhân lực cho y tế để đạt được các MDG, một
số kinh phí của nhà tài trợ đã bắt đầu được sử dụng
cho đào tạo các nhân viên y tế tuyến cơ sở ở một số
nước đang phát triển. Thế nhưng sự công nhận chính
sách lại không tương ứng với dòng nguồn lực thực
tế. Những nhà tài trợ hiếm khi cung cấp tài
chính cho việc đào tạo y khoa như là một
phần cho trợ giúp phát triển y tế của họ.

Chi phí gia tăng của đào tạo y khoa
đang là một thách thức ngày càng tăng ở tất
cả các nước. Chi phí gia tăng không chỉ tạo
ra khó khăn cho gia đình sinh viên mà còn
có thể không cho người nghèo tiếp cận
được đào tạo. Cung cấp tài chính cho đào
tạo y khoa theo cách cho vay tiền gây ra
thêm những trở ngại. Tại Hoa Kỳ, nợ trung
bình của các sinh viên tốt nghiệp hiện giờ
là khoảng 200.000 đô la, và nghĩa vụ này
là một gánh nặng nghiêm trọng với họ có
thể cản trở việc theo đuổi sự nghiệp có tính
xã hội quan trọng nhưng lại sinh lợi ít.

Đầu tư tư nhân về đào tạo chuyên môn
có thể gia tăng. Mặc dù kinh phí này được
chào đón nhưng nó tạo ra những mối quan
tâm về chất lượng và mục đích xã hội. Các
phân tích về các trường y mới có ở Ấn Độ
và Bra-xin cho thấy sự bùng phát các cơ sở
tư nhân mới (hình 8). Ở Ấn Độ, sự gia tăng
của các trường y tư nhân làm tăng quan tâm
về chất lượng và tính minh bạch của một

trong những hệ thống giáo dục y khoa lớn nhất trên
thế giới. Giới truyền thông Ấn độ đã vạch ra sự chi
trả bất hợp pháp của các trường tư thục mới khi cần
có sự công nhận chất lượng kiểm định của Hội đồng
Y khoa Ấn Độ, một cơ quan độc lập có nguồn gốc
từ thời thuộc địa. Báo cáo này đã khơi nguồn cho
việc Chính phủ Ấn Độ tiếp quản để cải cách hệ
thống kiểm định chất lượng. Trong số 191 trường
mới của Ấn Độ trong 3 thập kỷ vừa qua, 147 trường
là trường tư thục. Hơn nữa những trường này đều tập
trung chủ yếu ở các thành phố trung tâm và các
bang giàu có, việc này càng làm tăng tính mất cân
bằng về mặt địa lý.  

Trường hợp của Ấn Độ cũng chỉ ra rằng lợi
nhuận có thể ít quan trọng hơn mục đích xã hội vì
phần lớn các trường y tư thục mới của Ấn Độ được
liệt kê là phi lợi nhuận nhưng thực tế lại tạo ra các
dòng thu nhập lớn. Không phải tất cả những gia
tăng đều là do kinh phí tư nhân vì sự tăng trưởng
đáng kể gần đây số lượng các trường y của Trung
Quốc là do sự phát triển của tài chính công. Do thiếu
hụt về lực lượng lao động toàn cầu và yêu cầu thị
trường gia tăng về dịch vụ y tế, sự gia tăng lớn số
các trường y không theo kế hoạch và không kiểm

Hình 8. Các trường Y mới (công lập và tư thục) ở Ấn Độ (A)
và Bra-xin (B)
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soát được có thể dẫn đến loại hình các trường chất
lượng thấp rất giống như loại hình mà Flexner đã đề
cập, phê bình, và đã được đóng cửa thành công. Một
quá trình được gọi là quá trình chống Flexner hóa
đang được thực hiện, theo đó các trường chuyên
môn chất lượng thấp có thể lại tăng lên nhanh chóng
về số lượng một lần nữa trong dịp kỷ niệm 100 năm
báo cáo của Flexner.

Trường hợp của Ấn độ cũng chỉ ra rằng lợi
nhuận có thể ít quan trọng hơn mục đích xã hội vì
phần lớn các trường y tư thục mới của Ấn độ được
liệt kên là phi lợi nhuận nhưng thực tế lại tạo ra các
dòng thu nhập lớn. Không phải tất cả những gia
tăng đều là do kinh phí tư nhân vì sự tăng trưởng
đáng kể gần đây số lượng các trường y của Trung
quốc là do sự phát triển của tài chính công. Do thiếu
hụt về lực lượng lao động toàn cầu và yêu cầu thị
trường gia tăng về dịch vụ y tế, sự gia tăng lớn các
trường y không theo kế hoạch và không kiểm soát
được có thể dẫn đến loại hình các trường chất lượng
thấp rất giống như loại hình mà Flexner đã đề cập,
phê bình, và đã được đóng cửa thành công. Một quá
trình được gọi là chống Flexner hóa đang được thực
hiện, theo đó các trường chuyên môn chất lượng
thấp có thể lại tăng lên nhanh chóng về số lượng
một lần nữa trong dịp kỷ niệm 100 năm báo cáo của
Flexner.

Kiểm định chất lượng
Kiểm định chất lượng là sự hợp pháp hóa chính

thức một cơ sở đào tạo để cấp bằng, tạo điều kiện
cho sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt được giấy
phép và chứng chỉ để hành nghề chuyên môn. Tiến
trình kiểm định chất lượng thường dựa vào việc
đánh giá bên ngoài, đánh giá đồng đẳng hoặc tự
đánh giá, trong đó một cơ sở được đánh giá về việc
tuân thủ những tiêu chuẩn đã định trước về cơ cấu,
quá trình và thành công đạt được. Mục đích là nhằm
đảm bảo có được các sinh viên tốt nghiệp có chất
lượng phù hợp đáp ứng những nhu cầu sức khỏe của
người bệnh và của quần thể. Vì vậy kiểm định chất
lượng là vấn đề trung tâm của các cơ sở giáo dục
đào tạo chuyên môn kết nối các hoạt động giảng
dạy với mục tiêu xã hội của mình. Mặc dù không có
đánh giá mang tính hệ thống về việc thực hiện kiểm
định chất lượng trên thế giới, nhưng chúng tôi có thể
cho rằng có tồn tại sự khác biệt rất lớn trên toàn cầu
về vấn đề này. Ở hầu hết các nước, chính phủ thực
hiện chức năng kiểm định và có thẩm quyền cao

nhất mặc dù ở nhiều nước việc kiểm định chất lượng
được các hội đồng hay hiệp hội chuyên môn thực
hiện. TCYTTG đã báo cáo rằng các cơ chế kiểm
định chất lượng "có ở ¾ các nước Đông Trung đông,
gần một nửa các nước Đông Nam Á, và chỉ khoảng
1/3 ở các nước châu Phi. Hơn nữa, các trường y tư
thục ít có điều kiện hơn so với các trường công lập
để thực hiện các quy trình kiểm định chất lượng".
Các tổ chức khu vực như Conférence Africaine des
Doyens des Faculteùs  de  Meùdecine  d'Expression
Française (Hội nghị các Hiệu trưởng của các
Trường Y khoa nói tiếng Pháp ở châu Phi -
CADMEF), có thẩm quyền nhưng lại không thường
xuyên thực hiện công tác kiểm định chất lượng.
Công tác điều tra đã xác định được nhiều trường y
khác ở châu Phi và hầu hết trong số đó nằm ngoài
hệ thống kiểm định chất lượng. Thậm chí ở vùng
giàu có như châu Âu, cũng có những quan tâm về
khác biệt địa lý đối với kiểm định chất lượng. "Mặc
dù các trường y ở 25 nước của Cộng đồng châu Âu
(EU) phải tuân thủ tiêu chuẩn của EU nhưng không
có những tiêu chuẩn này được áp dụng ở Đông Âu".

Thực thi việc kiểm định chất lượng cũng khác
nhau ở các nước. Trung quốc có khoảng 1 triệu bác
sĩ thôn bản và Ấn độ có khoảng 1 triệu người hành
nghề y ở nông thôn mà không tốt nghiệp từ các
trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Mặc dù
không có quy mô như trên, nhưng những khoảng
trống tương tự trong việc kiểm định chất lượng
(KĐCL) và trình độ vẫn còn tồn tại ở hầu hết các
nước. Khó khăn vì thông tin không đầy đủ lại càng
tăng thêm vì một loạt các câu hỏi không được trả
lời. Mục đích của kiểm định chất lượng là gì? Ai là
người có thẩm quyền để điều hành hệ thống? Quá
trình này có tính minh bạch và trách nhiệm giải
trình thế nào? Và vai trò của chính phủ, các hiệp hội
chuyên môn, và những bên có liên quan khác là gì?
Ở đây nảy sinh hai thách thức chính. Thứ nhất là
những mục đích cuối cùng và động cơ thúc đẩy quá
trình KĐCL; thứ hai là sự hài hòa hóa các nguyên
lý toàn cầu với các đặc thù của từng nước.

KĐCL cần thể hiện là hiện thân của cơ sở đào
tạo của phẩm chất chuyên môn được xã hội giao
phó và phản ánh nguyện vọng của các cán bộ
chuyên môn. Cụm từ trách nhiệm xã hội đã được
nâng cao để nhấn mạnh các mục tiêu sức khỏe của
việc KĐCL các cơ sở giáo dục đào tạo. TCYTTG
đã định nghĩa trách nhiệm xã hội của KĐCL là
"hướng các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và dịch
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vụ vào việc giải quyết các quan tâm ưu tiên sức
khỏe của cộng đồng, khu vực, và/hoặc quốc gia nơi
mà họ có nhiệm vụ phải phục vụ". Yêu cầu của
trách nhiệm xã hội lớn hơn trong KĐCL sẽ là công
cụ trong đào tạo lực lượng chuyên môn gắn kết tốt
với các mục tiêu sức khỏe của xã hội, bao gồm tính
công bằng, chất lượng, và hiệu suất (Pa-nen 4).
KĐCL có thể mở rộng phạm vi xã hội của hệ thống
để bao gồm cả các tiêu chí ban đầu như công bằng
trong việc tuyển chọn sinh viên nhập học, học bổng
cho những sinh viên gặp khó khăn, và chương trình
giảng dạy có sự tiếp cận làm việc với các cộng đồng
khó khăn, và các tiêu chí sau này như các chính
sách khuyến khích sinh viên tốt nghiệp ra trường
phục vụ tại các vùng sâu vùng xa khó khăn. Mở
rộng sự tham gia của tất cả các bên có liên quan
cũng sẽ giúp cho việc tạo ra các tiêu chí cho việc
KĐCL có tính trách nhiệm xã hội. 

Pa-nen 4: 

Tạo mạng lưới làm việc vì sự công bằng

"Công lý xã hội có thể không bao giờ đạt được
cho tới khi mà đại đa số con người sẽ thấm nhuần
đầy đủ tinh thần trách nhiệm đối với bảo vệ sức khỏe
của nhau". Chính vì thế mà làm việc trong mạng lưới
giữa những cá nhân và nhóm có cam kết xã hội và
suy nghĩ giống nhau đã trở thành những yếu tố chính
yếu cho công bằng xã hội thông qua cải cách đào tạo
chuyên môn. Có ba sáng kiến bắt nguồn từ xã hội
được mô tả ở đây.

Trách nhiệm xã hội và KĐCL
Các cơ quan KĐCL ở cấp quốc gia, khu vực và

toàn cầu liên kết, đánh giá và khuyến khích các cơ
sở đào tạo chuyên môn đáp ứng các nhu cầu của xã
hội thế nào? Đây là một chương trình nghị sự tham
vọng nhưng cần thiết do Boelen và Woollard đề xuất,
họ là những người đã phát động những quá trình
tương tác để đạt tới đồng thuận toàn cầu về vai trò
của KĐCL trong việc bảo đảm trách nhiệm xã hội
của các trường y. Đồng thuận này dựa trên cơ sở của
một kế hoạch hành động lôi cuốn các cơ quan trong
nước và quốc tế chính yếu để thực hiện KĐCL trong
thực tế. Họ đã đề xuất một mô hình tương thuộc giữa
đào tạo y tế và hệ thống y tế theo cách việc khái niệm
hóa, đào tạo và sử dụng sinh viên tốt nghiệp trường

y phản ánh nhu cầu sức khỏe ưu tiên của xã hội. Họ
tranh luận rằng hệ thống KĐCL cho các trường y
cần phải đánh giá năng lực của những sinh viên tốt
nghiệp và các nghiên cứu trong việc đáp ứng các nhu
cầu này. 

Các sáng kiến của các tổ chức như Hiệp hội quốc
tế các nước nói Tiếng Pháp về Giáo dục Y khoa và
Tổ chức Quốc tế Hiệu trưởng các trường Y nói tiếng
Pháp cùng với một số ví dụ khác đã được công nhận
là những nỗ lực đáng khuyến khích để cải tổ hệ thống
KĐCL nhằm mang lại một kỷ nguyên của các cán bộ
y tế có những nhạy cảm xã hội và gắn kết toàn cầu
để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của thế
giới hiện thực. Họ đề xuất một tiến trình đồng thuận
toàn cầu nhằm nâng cao sự lồng ghép tinh thần trách
nhiệm xã hội vào tất cả các hệ thống để tạo ra một
tương lai cho đào tạo y khoa dựa trên một cam kết
thích ứng để khám phá và giải quyết các nhu cầu sức
khỏe đang thay đổi được những đổi mới trong giáo
dục, nghiên cứu và dịch vụ trên toàn thế giới đem lại.

THEnet
Được thiết lập năm 2008, THEnet là một mạng

lưới hợp tác của các trường y đang thử nghiệm những
đổi mới về giảng dạy và cơ sở đào tạo để thu hút, lưu
giữ, và tăng cường hiệu suất của các cán bộ y tế phục
vụ các quần thể khó khăn thường ở các vùng sâu
vùng xa. Bối cảnh đào tạo của các trường khác nhau
- từ các cộng đồng thổ dân xa xôi ở Ca-na-đa
(Trường Y Bắc Ontario) đến các vùng nông thôn ở
châu Phi (Đại học Walter Sisulu); và  từ khu ổ chuột
thành thị với mật độ dân số cao của Vê-nê-zuy-ê-la
(Chương trình đào tạo thầy  thuốc cộng đồng toàn
diện) đến các khu vực chính trị dễ thay đổi của
Mindanao ở Phi-lip-pin (Đại học Anteneo de

Zamboanga). Kinh nghiệm được chia sẻ đang tạo
ra một phương pháp tiếp cận hệ thống  cho việc hoàn
thiện thành công công tác nhân sự cho những khu
vực trước kia khó khăn, và ngược lại với nhận thức
phổ biến về các tiêu chuẩn học thuật kém cỏi của các
cơ sở đào tạo ở nông thôn hoặc dựa vào cộng đồng,
sinh viên của các trường trong mạng lưới THEnet đã
liên tục giành điểm cao hơn trung bình trong các kỳ
thi quốc gia.

Mạng lưới: Hướng tới Thống nhất về Sức
khỏe (TUFH)

Mạng lưới này  là một hiệp hội các cán bộ
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chuyên môn y tế và các tổ chức học thuật cống hiến
cho việc tạo ra một nền tảng toàn cầu về chăm sóc
y tế công bằng thông qua đào tạo dựa vào cộng đồng,
nghiên cứu năng động và dịch vụ tận tâm cho nông
thôn. TUFH đã thực hiện các dự án chính sách và
các nghiên cứu điển hình về các vấn đề rất quan
trọng như chương trình nột trú ở nông thôn (Bra-sil),
tăng cường những hành vi lành mạnh (Cộng hòa
Czech), nghiên cứu lồng ghép cùng tham gia
(Kenya), nghiên cứu thực hành gia đình tại các nước
nghèo nguồn lực (Hy-lạp), và chương trình sau đại
học quốc tế về dược (Ca-na-đa). Năm 2007, TUFH
khởi động Giáo dục trực tuyến (eEducation) cho y tế
- một tạp chí điện tử có tiếp cận mở nhằm mục đích
tăng cường trao đổi tri thức và thông tin quốc tế. 

Nhưng không phải tất cả các cơ sở được thành
lập vì trách nhiệm xã hội. Mặc dù các trường phi lợi
nhuận có thể tìm kiếm để đào tạo ra những sinh viên
tốt nghiệp có chất lượng vì họ có thể tăng cường tính
hấp dẫn thị trường của mình, họ vẫn cần thiết phải
tìm kiếm việc hoàn vốn tài chính. Tất nhiên, các
trường vì lợi nhuận có thể cũng đào tạo ra các cán
bộ chuyên môn có chất lượng cao và động cơ thúc
đẩy xã hội, nhưng thuận lợi này có thể không phải
là một động cơ có mục đích vì những nỗ lực để đạt
được các tiêu chuẩn KĐCL. Các mục đích xã hội
khác nhau không nhất thiết được phiên giải nhằm
tự chuyển thành những giá trị xã hội của các hình
thức trường đào tạo khác nhau. Điểm mấu chốt quan
trọng nhất để giải quyết vấn đề trách nhiệm xã hội
là sự hài hòa hay bất hòa giữa những mục đích xã
hội, các động cơ thúc đẩy, nội dung của đào tạo,
năng lực được tạo ra, và các nhu cầu thực sự của
cộng đồng.

Một thách thức khác là sự hài hòa hóa của các
tiêu chuẩn toàn cầu với sự áp dụng thích hợp ở các
nước đối với các bối cảnh đa dạng. Hiện nay không
có các tiêu chuẩn toàn cầu nào cho KĐCL. Tuy
nhiên tầm quan trọng của các nguyên tắc toàn cầu
với đặc thù của hoàn cảnh bao giờ cũng phù hợp hơn
cho đào tạo chuyên môn trong một thế giới di động
và tương thuộc. Các nguyên tắc toàn cầu có thể đem
lại tính nhất quán, minh bạch, và trách nhiệm giải
trình mở cho tiến trình KĐCL, trong khi làm dịu đi
sự nổi bật của các cộng đồng về tri thức và thực

hành. Tuy nhiên, tính không thống nhất giữa các
nước có thể có các hệ quả không định trước khi nó
giúp cho việc di cư của cán bộ chuyên môn tới các
quốc gia khác. Sự thích nghi hóa ở trong nước sẽ cần
thiết để điều chỉnh và thực hiện các xu hướng toàn
cầu trong những bối cảnh cụ thể cho thực hành lâm
sàng, dạy học, đạt được các trình độ, và đánh giá
trong khi vẫn duy trì đủ tính linh hoạt cho đổi mới
và cải cách.

Đạt được một số cân bằng giữa toàn cầu-trong
nước là một ưu tiên, thực sự là một điều cần thiết
khi sự tương thuộc giữa các cơ sở đào tạo gia tăng.
Nhiều cơ quan quốc tế (WHO, UNESCO, WTO và
các tổ chức khu vực) đang đặt ra các tiêu chuẩn  đối
với đào tạo chuyên môn hoặc là để đối phó với
những đe dọa xuyên quốc gia như những đại dịch
hoặc để hài hòa hóa những thị trường lao động quốc
tế. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã
kiên định phát triển tiến trình công nhận lẫn nhau
của mình để hài hòa hóa việc chuẩn hóa bằng cấp
chuyên môn trong điều dưỡng và y khoa. Viện quốc
tế về Giáo dục Y khoa (IIME) đưa ra một sáng kiến
về Yêu cầu thiết yếu tối thiểu Toàn cầu (GMER)
cho việc thích ứng với một số trường y của Trung
quốc để đánh giá hoạt động của các trường trên cơ
sở của những thành tích sinh viên đạt được trong
những lĩnh vực chủ chốt của năng lực y khoa. Liên
đoàn thế giới về Giáo dục Y khoa (WFME) đã cộng
tác với TCYTTG (WHO) nhằm đề xuất một tiến
trình xây dựng đồng thuận toàn cầu giữa các bên có
liên quan cấp quốc gia. Ở trong nước, Viện Y khoa
Hoa Kỳ đã khuyến nghị đệ trình cứ 2 năm một lần
để các vị lãnh đạo xem xét lại đội ngũ, ghi nhận xu
hướng, xác định thiếu hụt, và xây dựng kế hoạch
tương lai nhằm hài hòa hóa các cơ quan giám sát
khác nhau và thể hiện tính minh bạch và trách
nhiệm lớn hơn. Khuyến nghị kêu gọi việc lôi cuốn
các Chủ tịch, hiệu trưởng, trưởng khoa, và giám đốc
thường trú trong một tiến trình liên kết các năng lực
và chương trình giảng dạy để có các tiêu chí KĐCL
mang tính trách nhiệm xã hội nhiều hơn.

Hệ thống học thuật
Trong phần hệ thống học thuật, chúng tôi bàn

luận ngắn gọn về một loạt những thách thức, bao
gồm các trung tâm bệnh viện và chăm sóc ban đầu;
hợp tác giữa các trường thông qua làm việc trong
mạng lưới; xây dựng đội ngũ giảng dạy, và chia sẻ
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học tập. Việc mở rộng dần dần đào tạo lâm sàng để
bao gồm việc học nội trú chính thức và thường trú
trong bệnh viện đã đánh dấu thế hệ đầu tiên của cải
cách cơ sở đào tạo. Trong vòng 50 năm qua, thế hệ
thứ hai của cải cách đã chứng kiến sự phát triển
nhanh chóng của các trung tâm học thuật do có thu
nhập từ các dịch vụ lâm sàng và nghiên cứu. Sức
mạnh và ảnh hưởng của các trung tâm này lồng
ghép với chuỗi liên tục của phát hiện-chăm sóc-
đào tạo cũng tăng lên. Một hiệp hội quốc tế các
trung tâm y tế học thuật đã được thành lập để tăng
cường chia sẻ những thực hành tốt nhất, tăng cường
quan hệ quốc tế, và đẩy mạnh các sứ mệnh của giáo
dục, chăm sóc người bệnh và nghiên cứu.

Đã có nhiều nỗ lực để mở rộng các lựa chọn về
giáo dục ngoài các bệnh viện tuyến trên thông qua
đào tạo thực hành ở các trung tâm y tế cộng đồng,
nhiều khi ở những cộng đồng chịu thiệt thòi. Địa
điểm đào tạo thực địa không chỉ là một vấn đề duy
nhất mà còn có cả vấn đề cân bằng trong giáo dục
được so sánh với những dòng thu nhập từ lâm sàng
và nghiên cứu đầy sức mạnh có thể ảnh hưởng tơi
các ưu tiên giáo dục hoặc thậm chí làm méo mó vai
trò mô hình của các cán bộ giảng dạy lâm sàng và
nghiên cứu. Một số người đã đề xuất một phương
pháp tiếp cận hệ thống trong đó các trung tâm
không chỉ tạo ra các công nghệ mới mà còn thử
nghiệm các cách mới để triển khai các chiến lược
dự phòng và điều trị với chi phí tiết kiệm và hiệu
quả cho bệnh nhân và quần thể. Một phương pháp
tiếp cận hệ thống có thể bao gồm không chỉ các
trung tâm bệnh viện tuyến trung ương mà còn các
mạng lưới các đơn vị y tế tuyến ban đầu và tuyến
tỉnh/thành phố, kể cả các chương trình dựa vào cộng
đồng. Một phương pháp tiếp cận hệ thống sẽ sử
dụng các công cụ như làm việc trong mạng lưới và
quan hệ đối tác để mở rộng chuỗi liên tục giáo dục-
chăm sóc-nghiên cứu ở cấp độ trong nước và toàn
cầu. Tuy nhiên, ở những nước nghèo nhất, hệ thống
học thuật có thể rất kém phát triển, đôi khi chỉ có
một cơ sở lớn tuyến trung ương thường ở ngay thành
phố là thủ đô.

Có một điều nguy hiểm đó là các trung tâm học
thuật tuyến trung ương có thể chỉ phát triển đơn
giản về thẩm quyền và kinh phí mà không có chú ý
tương ứng với đào tạo được cân bằng ở tuyến ban
đầu và tuyến tỉnh/thành phố. Vì đào tạo chuyên
môn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi môi trường có sẵn cho

đào tạo lâm sàng, hệ thống học thuật có thể hoặc bị
thành kiến là đào tạo hướng tới chăm sóc chuyên
môn chuyên sâu ở các cơ sở tuyến trung ương hoặc
là tạo ra sự tiếp cận rộng hơn với hàng loạt môi
trường thực hành ở cộng đồng, tại gia đình, và các
địa điểm khác, kể cả các quần thể gặp khó khăn.
Thực tế là nhiều chứ không phải là hầu hết các trung
tâm học thuật đều dựa vào các khu vực ở thành thị
đã làm hạn chế việc đưa đào tạo lâm sàng về các
địa bàn xa xôi, trừ khi CNTT có thể được sử dụng
để kết nối với họ.

Đào tạo cho chăm sóc sức khỏe ban đầu cần
được hoàn toàn lồng ghép vào toàn bộ hệ thống y
tế, kể cả hệ thống học thuật. Đào tạo chuyên môn
phải củng cố chức năng ban đầu là bảo đảm tiếp cận
được với tất cả dịch vụ có chất lượng cao đối với một
quần thể đã được xác định thông qua các chiến lược
chủ động, trợ giúp tính liên tục của chăm sóc, đảm
bảo có những tiêu chuẩn hưởng lợi rõ ràng, và bảo
đảm sự bảo vệ mang tính xã hội phổ cập trong y tế.
Những thách thức cho hệ thống học thuật là phải
cung cấp một môi trường cân bằng hơn để đào tạo
các cán bộ chuyên môn thông qua việc tham gia với
các cộng đồng địa phương để chủ động giải quyết
công tác dự phòng dựa vào quần thể, tiên đoán các
đe dọa sức khỏe trong tương lai, và làm đầu tàu
trong thiết kế tổng thể và quản lý hệ thống y tế. Một
công cụ đầy sức mạnh tiềm năng của hệ thống học
thuật là sự hợp tác sẽ mô tả các cơ hội để tăng cường
chất lượng và hiệu suất đào tạo thông qua việc chia
sẻ thông tin, trao đổi học thuật, theo đuổi công việc
chung, và hiệp lực giữa các trường. Hợp tác có thể
phục vụ cho nhiều mục đích, triển khai  nhiều công
cụ, và thực hiện ở các tuyến khác nhau. Hợp tác rút
cục là bao gồm quan hệ giữa các cá nhân, nhưng nó
có thể được cơ cấu và duy trì thông qua những sắp
xếp thể chế được chính thức hóa để tăng cường,
cung cấp tài chính, và duy trì quan hệ theo thời gian.
Những mục đích thể chế trong giáo dục, nghiên cứu
và dịch vụ có thể được nâng cao qua chia sẻ chương
trình giảng dạy, trao đổi giảng viên và sinh viên,
hợp tác nghiên cứu, và các hoạt động khác. Nhiều
sắp xếp về tổ chức đã được sử dụng để tạo điều kiện
cho các đồng vận này: các mạng lưới, hiệp hội, liên
minh và quan hệ đối tác. Đặc biệt đáng quan tâm là
việc xây dựng năng lực thông qua sắp xếp song
hành cùng bình đẳng để tăng cường cả hai cơ sở đào
tạo (Pa-nen 5).
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Pa-nen 5: 
Song hành cho phát triển năng lực ở châu Phi

Các trường y ở tất cả các nước đã được hưởng
lợi từ các chương trình song hành thúc đẩy việc trao
đổi, chia sẻ nguồn lực và thực hiện công tác hợp tác
vì tiến bộ của nhau. Một số cơ sở y khoa đầu tiên ở
vùng cận Sa-ha-ra châu Phi đã hưởng lợi từ việc sắp
xếp song hành này. Được thành lập năm 1948,
trường y Ibadan - có thể là trường y đầu tiên của
Nigeria - đã bắt đầu hợp tác với Đại học London,
Anh quốc. Ở Uganda, các trường về khoa học sức
khoẻ danh tiếng Makarere đã có nhiều chương trình
song hành kể cả với trường Johns Hopkins ở Hoa Kỳ
về YTCC.

Ở Kenya, trường y của đại học Moi đã đi tiên
phong bằng một chương trình song hành với hiệp hội
các trường đại học bắc Mỹ đứng đầu là bang
Indiana. Dựa vào chú trọng mang tính truyền thống
của việc hợp tác trong giáo dục và nghiên cứu,
chương trình song hành tiên phong của Moi đi đầu
với việc lôi cuốn cả hai đối tác trực tiếp tham gia
việc cung cấp dịch vụ. Trọng tâm về áp dụng thực
tiễn cho phép phát triển giáo dục và nghiên cứu phù
hợp. Moi cũng đã mở rộng giáo dục song hành với
mối quan hệ tay ba với 3 đối tác, kể cả đối tác là Bộ
Y tế Kenya. Tương tự, trong 2 thập kỷ, trường đại học
của bang Idiana đã thực hiện giảng một môn tự chọn
về sức khoẻ toàn cầu cho sinh viên của mình ở gần
Eldoret Kenya, những sinh viên này được các giảng
viên trong nước và thỉnh giảng đến giảng dạy. Môn
tự chọn đã giúp sinh viên tham gia với các nhóm
chăm sóc sức khoẻ bao gồm thực hiện công tác lâm
sàng, viết bài cho tạp chí, viết phản ánh cảm nghĩ
của bản thân, hoà nhập văn hoá, và những thách
thức về mặt đạo đức.

Những mô hình như vậy đã giúp khởi đầu cho
một sáng kiến Hợp tác trong giáo dục y khoa giữa
các Viện Sức khoẻ Quốc gia và Kế hoạch khẩn cấp
của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS
(PEPFAR) bắt đầu từ tháng 10 năm 2010. Sáng kiến
này sẽ đầu tư 130 triệu đô la Mỹ trong 5 năm để tăng
cường đào tạo cho 140.000 nhân viên y tế ở châu Phi
và chuyển đổi giáo dục y khoa thông qua việc hỗ trợ
kinh phí cho gần một chục cơ sở đào tạo châu Phi có
sử dụng chương trình song hành cho việc xây dựng
năng lực cùng với các công cụ khác.

Hai loại hợp tác giữa các cơ sở đào tạo đáng

được đề cập là giữa các trường đào tạo chuyên môn
và giữa các cơ sở đào tạo và các loại hình trường
khác. Hợp tác giữa các trường hầu hết là tăng
cường năng lực trong các chức năng chủ yếu của cơ
sở đào tạo như giáo dục, nghiên cứu, và dịch vụ.
Hợp tác giữa các loại hình cơ sở khác liên kết các
cơ sở đào tạo với các tổ chức đối tác như chính phủ,
các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, và giới
truyền thông, tất cả có thể cùng mang lại những tài
sản bổ sung cho lợi ích cùng nhau. Loại hợp tác thứ
ba, mặc dù không thực sự là hợp tác, là các trường
ở nước ngoài tự thiết lập một mình hoặc cùng đối
tác với các trường có thương hiệu ở các nước có thu
nhập cao ở các nền kinh tế đang trỗi dậy, thông
thường với mục đích để tăng thu nhập trong khi
vẫn quảng bá được thương hiệu. Hợp tác giữa các
cơ sở có thể kết nối các trung tâm giáo dục với các
chính sách và thực hành trong khi vẫn tạo cho đối
tác là chính phủ, các tổ chức PCP, doanh nghiệp,
và giới truyền thông các nguồn lực học thuật bổ
sung (Pa-nen 6). Sinh viên có thể được đào tạo, học
nội trú hay có kinh nghiệm làm việc-học tập trong
những cơ sở có hợp tác với nhau, và nhóm đối tác
có thể tận dụng được nguồn lực của giảng viên ở
cơ sở giáo dục. Các chương trình đào tạo điều hành
có thể yêu cầu phải có cán bộ giảng dạy là những
người có trình độ chuyên môn trong theo dõi và
đánh giá chương trình.

Có các chi phí theo thời gian thực, năng lực và
tài chính cho việc hợp tác để cho các sản phẩm của
nó phải có lợi ích hơn so với đầu tư bỏ ra. Tất cả các
hình thức hợp tác đang được thay đổi bởi cách mạng
CNTT với tiềm năng của nó làm ngắn lại khoảng
cách, kết nối những biên giới, giảm chi phí và mở
rộng sự tham gia - tất cả trong thời gian thực. Tình
đoàn kết được xây dựng thông qua việc thực hiện
chung sứ mệnh, chia sẻ nguồn lực, kiến thức, và
kinh nghiệm có thể tăng cường và khuyến khích tất
cả các cơ sở tham gia.

Đội ngũ cán bộ là nguồn lực tối thượng của tất
cả các cơ sở giáo dục đào tạo. Họ là những giảng
viên, người quản lý, các thành viên chuyển tải tri
thức, và điều quan trọng nhất là các mô hình vai trò
của sinh viên - tái tạo lại chuyên môn bằng việc đào
tạo thế hệ tiếp theo các cán bộ chuyên môn. Thách
thức với đội ngũ này ở hầu hết các nước bao gồm
khối lượng giảng dạy lớn, thiếu hụt số lượng giảng
viên, các yêu cầu cạnh tranh về nghiên cứu và dịch
vụ tư vấn, và những rủi ro khi kiệt sức giữa quá
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trình thăng tiến nghề nghiệp. Trong một số hệ
thống, có sự vượt trội của nghiên cứu đối với giảng
dạy, không chỉ trên con đường sự nghiệp về học
thuật và chuyên môn lâm sàng, mà cả về quyền lực,
tiền bạc và đặc quyền đặc lợi. Trong nhiều cơ sở
đào tạo, việc giảng dạy không hoà hợp với vị thế
hay mức độ ưu tiên của nghiên cứu. Tạo nguồn kiến
thức thường được coi là quan trọng hơn so với chia
sẻ kiến thức và truyền đạt kiến thức. Những cán bộ
chuyên môn nổi bật cũng có thể ngại ngần để chấp
nhận vai trò giảng dậy toàn thời gian vì còn có
những có hội có lợi về tài chính và xã hội hơn khi
có vị trí cao trong hành nghề chuyên môn so với làm
công tác giảng dạy.

Ở những nước nghèo, trở ngại chính là sự khan
hiếm các giảng viên có trình độ, những người có vai
trò thiết yếu để đào tạo thế hệ tiếp theo những cán
bộ chuyên môn, kể cả việc đào tạo những nhân viên
y tế tuyến cơ sở. Thực tế để có được việc mở rộng
lực lượng lao động ở những nước nghèo mà lại
không tăng cường nguồn lực đội ngũ giảng dạy là
một điều khó. Trong những lựa chọn đáng để tìm
hiểu có việc đưa ngắn hạn những người đã tốt
nghiệp từ các nước giàu muốn có những có hội đóng
góp ở những nước đang thiếu hụt nghiêm trọng đội
ngũ giảng dạy. Tuy nhiên, những hoạt động như vậy
cần phải là một phần của chiến lược rộng hơn để
xây dựng năng lực ở những nước nghèo. CNTT có
thể đóng phần chính trong vấn đề này thông qua các
loại hình của nguồn lực giáo dục mở.

Chia sẻ việc học tập mô tả việc sử dụng thông
số, đánh giá và nghiên cứu để xây dựng và phổ
biến cơ sở kiến thức của những gì có hiệu quả và
không có hiệu quả trong đào tạo chuyên môn.
Trong khi thực hiện những nhiệm vụ của Ủy ban,
chúng tôi đã nhiều lần gặp những khó khăn vì chất
lượng số liệu kém.

Lĩnh vực đào tạo chuyên môn bị thiếu thông tin
và văn hoá theo dõi và đánh giá kém cỏi. Ví dụ, số
liệu về số lượng các cơ sở đào tạo chuyên môn y tế
có rất ít và hầu hết tập trung ở một vài nước hoặc
chỉ phục vụ các mục đích quốc gia hạn hẹp như cấp
phép hoặc chứng chỉ cho các bác sĩ và điều dưỡng
viên. Các tiêu chí KĐCL và đánh giá cũng có ít.
Ngoại trừ số liệu về các trường y ở Hoa Kỳ và Trung
quốc, chúng tôi không thể tìm thông tin đáng tin cậy
về nguồn thu nhập của các cơ sở giáo dục. Đào tạo
chuyên môn phải thực hiện đo lường và đánh giá vì
những mục đích chuyên biệt. Kiểm tra sinh viên là

phương thức hoàn toàn phổ biến trong khi họ học và
sau khi tốt nghiệp để đảm bảo đã đạt được những
năng lực cần thiết cho thực hành chuyên môn. Các
công cụ kiểm tra bao gồm bài thi viết, đánh giá của
giảng viên, thi lâm sàng chuẩn, mô phỏng, đánh giá
tại nơi làm việc, báo cáo những công trình/dự án, và
thi quốc gia. Thử nghiệm GMER đã mở rộng sử
dụng kiểm tra cá nhân thành một chỉ số cho thực
hiện toàn bộ công việc của cơ sở đào tạo trong việc
xây dựng các phạm vi chuyên môn cốt lõi của năng
lực. Nhưng đáng tiếc là mê tric lại đôi khi được dùng
trong việc KĐCL.

Pa-nen 6: 

Mạng lưới làm việc Lusophone 
và điều phối của Bra-xin

Cộng đồng các nước nói tiếng Bồ-Đào-Nha
(CPLP) đã xây dựng một kế hoạch chiến lược để
tăng cường hệ thống y tế ở tất cả các nước thành
viên cho việc tiếp cận phổ cập với các dịch vụ y tế
có chất lượng cao bao gồm cả đào tạo nhân viên và
một mạng lưới các dự án để tăng cường năng lực cơ
sở đào tạo. Vì vậy CPLP đã tạo ra một mạng lưới
Lusophone (nói tiếng Bồ-Đào-Nha) của các viện
sức khoẻ quốc gia, các trường kỹ thuật y tế, các
trường quản lý y tế và các trung tâm đào tạo y khoa
chuyên ngành. Quỹ Oswaldo Cruz của Bra-xin đang
đóng vai trò chủ yếu trong mạng lưới này - v.d. hỗ
trợ việc phát triển ở Mozambique một đơn vị công
lập cho việc sản xuất các thuốc gốc và thiết yếu.
Nguồn tài chính cho việc đào tạo và dự án của mạng
lưới là từ các nước Lusophone giàu có là Bồ-Đào-
Nha và Bra-xin, và từ các cơ quan quốc tế cũng như
các quỹ tư nhân.

Song song với mạng lưới là những đổi mới ở một
số nước Lusophone, như Pro-Saude và PET-Saude -
Chương trình của Bra-xin về Định hướng lại Đào tạo
cán bộ Y tế. Một vấn đề lâu dài ở Bra-xin là sự không
cân xứng giữa đào tạo chuyên môn và yêu cầu về
nguồn nhân lực của hệ thống Y tế Quốc gia Thống
nhất. Bộ Giáo dục và Bộ Y tế vì vậy đã khởi động một
quan hệ đối tác mới về cải cách. Tất cả nhưng cơ sở
học thuật đang định hướng lại chương trình giảng
dạy để chuyển đổi đào tạo từ bệnh viện sang các
phòng khám và cộng đồng, để chú trọng vào dự
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phòng và các yếu xã hội quyết định sức khoẻ, và tăng
cường việc học tập chủ động, và dựa trên vấn đề.
Hơn 500 khoá học, 9000 học bổng, và đào tạo 14
chuyên ngành y tế dựa trên hơn 80 cơ sở đào tạo đại
học đã nhận được kinh phí trong quan hệ đối tác này
giữa 2 bộ ngành chính yếu. 

Mặc dù có những hạn chế này, có nhiều cơ hội
cho việc học tập lẫn nhau trong phương pháp tiếp
cận toàn cầu và đa ngành. Cũng như các lĩnh vực
khác, đào tạo chuyên môn cần tăng cường cơ sở
kiến thức của mình. Hai trăm hệ thống quốc gia
khác nhau để so sánh tạo ra những lựa chọn mới cho
nghiên cứu so sánh về đào tạo chuyên môn. Một
quan điểm toàn cầu có thể tạo ra một kiến thức đầy
đủ về đào tạo chuyên môn trong một thế giới tương
thuộc với một nguồn tài năng, và làm tăng các giao
lưu xuyên quốc gia về kiến thức, bệnh nhân và dịch
vụ. Để tận dụng những cơ hội này, một cộng đồng
học tập toàn cầu vì những cải tiến thường xuyên và
không ngừng cần được xây dựng.

Quy hoạch giảng dạy
Tổng kết của chúng tôi về các xuất bản liên

quan đến giáo dục đã xác định được 11 054 bài viết
về đào tạo y khoa, điều dưỡng và YTCC. Các báo
cáo về đào tạo y khoa (73%) chiếm tỷ lệ nhiều vượt
trội hơn so với số lượng báo cáo về điều dưỡng
(25%) hay YTCC (2%). Hơn một nửa số bài viết
(53%) chú trọng vào đào tạo chuyên môn ở Bắc
Mỹ, một phần tư (26%) ở châu Âu, và số còn lại
(21%) là ở các vùng khác. Đáng chú ý là chúng tôi
đã ghi nhận có ít bằng chứng được lưu giữ về tác
động hay hiệu quả của các đổi mới trong đào tạo.
Mặc dù có trào lưu hướng tới biện pháp phân tích
nhiều hơn trong nghiên cứu giáo dục, hầu hết các
nghiên cứu đều mang tính mô tả, gây sự chú ý về
tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực nhằm
tạo ra bằng chứng thuyết phục có từ thực địa. Những
thách thức đối với quy hoạch giảng dạy có thể được
đánh giá một cách hệ thống bằng việc xem xét tiến
trình học tập của sinh viên từ khi tuyển chọn nhập
học cho tới khi tốt nghiệp ra trường và hành nghề
chuyên môn. Chúng tôi phân tích các thách thức
này thông qua việc bàn luận 4 chữ C (tiếng Anh):
Tiêu chí tuyển chọn nhập học, các năng lực, các

kênh/phuơng thức chuyển tải, và con đường thăng
tiến nghề nghiệp.

Tiêu chí tuyển chọn nhập học
Tại hầu hết các nước, năng lực xã hội của sinh

viên tốt nghiệp ra trường có thể không liên kết với
tính đa dạng về xã hội, ngôn ngữ và chủng tộc của
người bệnh và các quần thể. Sinh viên chuyên môn
y tế được nhập học một cách bất xứng từ các tầng
lớp xã hội cao hơn và các nhóm chủng tộc nổi trội.
Sự loại trừ này một phần là do sự tuyển lựa các ứng
viên từ một quá trình loại trừ dần trước đó vì tỷ lệ
bỏ cuộc thường cao hơn ở các nhóm nghèo và thiểu
số ở các lớp thấp khi học phổ thông. Tuy nhiên, có
sự gia tăng nhận biết về tầm quan trọng của tính
tương hợp về văn hóa xã hội và ngôn ngữ trong
chăm sóc người bệnh và sức khỏe quần thể, và sự
gia tăng hiểu biết rằng các vấn đề như tỷ lệ bao phủ
đối với vùng sâu vùng xa bị thiên lệch thường là do
các chính sách tuyển chọn nhập học thường thiên vị
cho vùng thành thị .

Thành phần giới tính trong tuyển chọn nhập học
có một tác động chủ yếu đối với hoạt động của hệ
thống y tế. Ấn tượng giới tính thường mạnh mẽ giữa
những cán bộ chuyên môn y tế - ví dụ phụ nữ và
nghề điều dưỡng. Ở nhiều nước thường xuyên có
một vấn đề gọi là phụ nữ hóa lực lượng y khoa. Cân
bằng giới tính không chỉ tăng cường sự nhận biết
của xã hội về tiềm năng con người đầy đủ với giới
tính mà nó còn có thể chứa đựng một khía cạnh
quan trọng của việc lấy người bệnh làm trung tâm
- v.d., trong một số xã hội, bệnh nhân nữ thường
thích cán bộ  chuyên môn y tế nữ. Cũng có những
hệ lụy về việc phụ nữ hóa đối với hệ thống y tế vì
phụ nữ có thể có ít thời gian hơn để làm việc vì có
gánh nặng những bổn phận gia đình. Phân bố lực
lượng lao động theo giới tính cũng có những hệ lụy
quan trọng đối với những năng động của thị trường
lao động vì phụ nữ có khả năng hơn nam giới để
theo đuổi con đường sự nghiệp linh hoạt, với nhiều
điểm để ra và vào lực lượng lao động. Bác sĩ và điều
dưỡng viên nữ có thể thấy khó khăn hơn khi được
phân công về vùng sâu vùng xa vì những cam kết
với gia đình họ và đôi khi vì những quan tâm tới vấn
đề an ninh.

Nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm đạt được
việc tuyển chọn nhập học một cách cân bằng, nhưng
chỉ có một vài cách thành công. Các trường có thể
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đặt ra các tiêu chuẩn để tuyển sinh viên đáp ứng
được với đặc điểm của quốc gia về đa dạng xã hội,
ngôn ngữ và chủng tộc và đánh giá các giá trị chính
yếu cũng như đặc điểm cá nhân như các kỹ năng
giao tiếp, liên nhân và hợp tác, và quan tâm về
chuyên môn. Các chương trình hành động tích cực
có thể được xây dựng để có thể mở rộng hỗ trợ phục
hồi cho giáo dục phổ thông nhằm phát triển số lượng
các sinh viên có đủ tiêu chuẩn nhập học. Một đề
xuất sẽ là để cho các cộng đồng ở nông thôn, với
tiềm năng hỗ trợ của chính phủ, lựa chọn các ứng
viên của riêng họ để giới thiệu nhập học, chi trả học
phí, và tuyển họ làm việc sau khi tốt nghiệp. Tài
chính là quan trọng, vì tiền học phí có thể là rào cản
nhập học đối với người nghèo hoặc chi phí có thể
cao nên sinh viên phải lâm vào cảnh nợ lớn. Một đề
xuất khác là đặt các cơ sở đào tạo gần với các cộng
đồng còn đang thiếu thốn để giúp cho việc tuyển
sinh viên và giữ chân cán bộ chuyên môn ở lại các
vùng đó, mặc dù cần phải chú ý đến thách thức là
phải bảo đảm một một khối lượng nguồn lực đào tạo
quan trọng trong các cơ sở này. Nếu sinh viên nhập
học chỉ có xuất thân từ vùng thành thị, thì khả năng
đưa họ làm công việc cuối khóa học ở nông thôn là
rất thấp. Tuy vậy, sinh viên tốt nghiệp ra trường có
thể được yêu cầu dành một thời gian cho dịch vụ xã
hội trong một cộng đồng nông thôn - một yêu cầu
đã được thử nghiệm tại trường y của Đại học Quốc
gia Mê-hi-cô năm 1936 và đã được nhiều nước chấp
nhận. Các trường đã xây dựng được các tiêu chí xã
hội quan trọng cho việc tuyển chọn sinh viên và quá
trình phân công làm việc bao gồm Escuela Latino-
Americana de Medicina (ELAM) ở Cu-ba, Trường
các khoa học sức khỏe của Đại học Phi-lip-pin ở
Leyte, và Trường Y khoa Bắc Ontario ở Ca-na-da.
Kinh nghiệm cho thấy rằng việc phân công làm việc
cuối cùng cho sinh viên tốt nghiệp là do nhiều yếu
tố, bao gồm việc tiếp xúc, những động cơ khuyến
khích phù hợp, và thiết yếu nhất là giá trị, cam kết,
và mục tiêu xã hội của sinh viên tốt nghiệp.

Cuối cùng thì tiêu chí tuyển chọn nhập học
được kết nối và là biểu thị của mục đích của trường.
Một chính sách cho nhập học hoàn toàn cạnh tranh
dựa trên phẩm chất có thể tuyển chọn được những
ứng viên tốt nhất và sáng sủa nhất cho lãnh đạo
chuyên môn và học thuật. Tuyển chọn chủ động để
có được thành phần cân bằng về nông thôn, chủng
tộc, và văn hóa xã hội có thể bày tỏ và thể hiện
mục đích của trường về tăng cường tính công bằng

trong sức khỏe. Các mục tiêu tuyển chọn này
không hề không tương thích với nhau. Thực sự,
nhiều cơ sở cố gắng hài hòa hóa các mục đích có
liên quan thành một chính sách tuyển chọn chặt
chẽ. Lãnh đạo có thể có ở nhiều hình thức và dành
cho các mục đích khác nhau. Sinh viên xuất thân
với những khó khăn có thể thường nổi trội trong
những đánh giá mang tính cạnh tranh sau khi những
cơ hội đã được tạo ra cho họ.

Các năng lực
Tiểu phần này bàn luận một phương pháp tiếp

cận dựa trên năng lực đối với chương trình giảng
dạy và học tập dựa theo nhóm. Có một trào lưu
mạnh mẽ để liên kết chương trình giảng dạy như
một công cụ của học tập nhằm đạt được những năng
lực cần thiết là mục đích đào tạo. Về mặt lịch sử,
các chuyên ngành đều đã đặt ra những yêu cầu để
xác lập ai sẽ có thể trở thành thành viên dựa trên
việc hoàn thành một khóa học đã định trước mà các
lãnh đạo học thuật hoặc chuyên môn có thể xác
định. Các chương trình giảng dạy thường liên kết
chặt chẽ với di sản lịch sử hệ thống hóa những
truyền thống, ưu tiên, và giá trị của đội ngũ cán bộ
trong chuyên ngành ấy. Theo thời gian, chương
trình giảng dạy ít khi được rà sóat lại mà chỉ được
thay đổi một cách từ từ để có thêm thông tin mới.
Không phải là đặc biệt khi các trường thay đổi mục
tiêu để đáp ứng những gì mà đội ngũ giảng viên
muốn giảng dạy do đó chương trình giảng dạy lại
xác định ra các mục tiêu chứ không phải như người
ta mong muốn là các mục tiêu học tập phải làm cơ
sở để phát triển chương trình giảng dạy (hình 9)

Hình 9. Giáo dục dựa trên năng lực
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Một phương pháp tiếp cận dựa trên năng lực là
một phương pháp tiếp cận chuyên ngành để cụ thể
hóa các vấn đề sức khỏe sẽ được giải quyết, xác
định những năng lực cần thiết phải có của sinh
viên tốt nghiệp cho hoạt động của hệ thống y tế,
xây dựng chương trình giảng dạy để đạt được
những năng lực, và đánh giá thành tích cũng như
tồn tại. Epstein và Hundert đã nói rằng: "Năng lực
là việc sử dụng thường lệ và đúng đắn truyền
thông, kiến thức, các kỹ năng kỹ thuật, lập luận
lâm sàng, tình cảm, giá trị và phản ảnh trong thực
hành hàng ngày vì lợi ích của cá nhân và cộng
đồng đang được phục vụ".

Đào tạo dựa trên năng lực cho phép có một quá
trình học tập cá nhân hóa cao hơn là một chương
trình giảng dạy truyền thống, phù hợp với tất cả.
Một cách lý tưởng là sinh viên sẽ có một cơ hội để
khám phá một loạt những lựa chọn trong các hoạt
động học tập và các phương pháp có thể cho phép
họ đạt được năng lực với các thời kỳ khác nhau.

Với chú trọng vào kết quả đầu ra của đào tạo,
phương pháp tiếp cận này minh bạch hơn và vì vậy
mang tính trách nhiệm đối với người học, các nhà
hoạch định chính sách, và các bên có liên quan.
Thông số và đánh giá với nhiều loại phương pháp
là không thể thiếu đối với phương pháp tiếp cận dựa
trên năng lực, có việc đánh giá tiến bộ hoặc thiếu
sót trong việc đạt được những năng lực.

Một sử dụng có tiềm năng chuyển đổi những
năng lực là nó sẽ là một cơ sở khách quan để phân
loại các ngành nghề chuyên môn y tế khác nhau,
thay vì những phân định mang tính độc đoán hiện
nay, đó là biểu thị của thành công tương đối của các
nhóm nghề khác nhau trong việc huy động quyền
lực của Nhà nước để thưởng cho những phẩm chất
cụ thể là thiết lập những độc quyền trong thực
hành. Đạt được những năng lực cụ thể, chứ không
phải là thời gian hay bảo vệ thành quả học thuật,
phải là đặc điểm định rõ đào tạo và đánh giá các
cán bộ chuyên môn y tế tương lai. Một khi những
nhà giáo dục chú trọng vào năng lực chuyên môn,
các cơ hội mới sẽ đến cho một quy hoạch giàu
tưởng tượng hơn về hệ thống y tế. Vai trò và trả
công có thể có liên kết tốt hơn. Ranh giới truyền
thống giữa các ngành nghề chuyên môn có thể
được giảm thiểu. Xu hướng lan tràn hướng tới mốc
phẩm chất giữa các ngành nghề - nghĩa là xu hướng
nhờ đó phẩm chất cần có cho một vị trí cụ thể đang
tăng lên - có thể bị thách thức.

Đối với đào tạo liên ngành, y tế cần có làm việc
nhóm, và điều cần thiết này đã gia tăng tầm quan
trọng vì sự chuyển đổi của hệ thống y tế. Sự nảy
sinh bệnh không truyền nhiễm, theo đó việc chăm
sóc điều trị người bệnh trở thành một loạt sự chuyển
tiếp từ nhà đến bệnh viện đế các cơ sở phục hồi
chức năng và lại quay trở về nhà, cần thiết có sự
tham gia của hàng loạt cán bộ chuyên môn đa
ngành - Nhân viên xã hội, điều dưỡng viên, nhân
viên trị liệu, bác sĩ, tư vấn viên, v.v.. - là những
người phải cùng làm việc với nhau để cung cấp
hàng loạt những dịch vụ y tế. Nhưng ngoài việc nảy
sinh bệnh không truyền nhiễm, y tế luôn luôn là vấn
đề cùng làm việc theo nhóm. Sử trí với bệnh truyền
nhiễm cũng cần có các nhóm chỉ huy và kiểm soát
bao gồm giám sát, tiêm chủng, khống chế, điều trị,
và can thiệp để thay đổi các yếu tố xã hội quyết
định như không có tiếp cận với nước sạch và vệ
sinh. Tương tự, phòng chống chấn thương tùy thuộc
vào công việc của các cán bộ liên ngành, đa ngành
hợp tác với các kỹ sư, cảnh sát, quan chức chính
quyền và các cán bộ chuyên môn khác.   

Học tập dựa theo nhóm là một phương pháp
giảng dạy nhằm chuẩn bị cho sinh viên có được
cách làm việc cộng tác với nhau, hiệu quả trong một
nhóm gắn kết với nhau. Đào tạo liên ngành bao
gồm sinh viên của hai hay nhiều chuyên ngành
cùng học với nhau, đặc biệt là về vai trò của nhau,
bằng cách tương tác với nhau trong một chương
trình đào tạo chung. Mặc dù học tập dựa trên nhóm
đã được thực hiện thành công trong hơn 20 năm ở
các trường ngoài y khoa, nhưng nó mới chỉ được đề
xuất gần đây làm một công cụ giảng dạy trong giáo
dục chuyên môn y tế. Dù có đơn giản về mặt khái
niệm, đào tạo liên ngành lại khó để thực hiện. Một
số lượng lớn sinh viên, tỷ số giảng viên/sinh viên
thấp, và cơ sở vật chất chật hẹp đã khiến cho nhiều
giảng viên sử dụng phương pháp lên lớp chỉ bằng
bài giảng. Vai trò trong nhóm của cá nhân cán bộ
chuyên y tế bị lẫn lộn giữa các giảng viên được
phân công và chương trình giảng dạy của các
chuyên ngành khác nhau, tính cục bộ cứng nhắc làm
họ phiền toái, chuyên khoa hẹp của một số chuyên
ngành, và các tiêu chuẩn KĐCL quá cứng nhắc làm
cho các cơ hội hợp tác bị giới hạn.

Tuy nhiên trong thực tế, làm việc theo nhóm
luôn cần thiết và đã được thực hiện, và vấn đề là
liệu nó có được công nhận, tăng cường và ưu tiên
hoá hay không. Điều quan trọng là học tập theo
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nhóm và đào tạo liên ngành không thể chỉ thực hiện
trong lớp học. Các báo cáo cho thấy có tác động lớn
hơn với các phương thức phụ trợ bao gồm các xê-
mi-na chung khuyến khích thảo luận giữa các
chuyên ngành, các môn học chung, tình nguyện làm
chung chuyên môn, và người của các chuyên ngành
cùng ở cùng học tập với nhau. Hơn nữa, giáo dục đại
học liên ngành cần phải được lồng ghép với việc xã
hội hoá và học tập trước và sau khi tốt nghiệp như
là một phần của chuỗi học tập liên tục. Và nó phải
được coi trọng và khuyến khích và được gắn với quá
trình phát triển của tất cả cán bộ chuyên môn y tế.

Cuối cùng, cần phải nhận biết rằng làm việc
nhóm với nhiều/xuyên chuyên ngành bao gồm cả
nhân viên y tế không chuyên ngành có thể có tầm
quan trọng lớn hơn đối với hoạt động của hệ thống
y tế, đặc biệt nhóm làm việc của các bộ chuyên môn
với nhân viên tuyến cơ sở và phụ trợ, các nhà quản
lý, nhà hoạch định chính sách, và lãnh đạo cộng
đồng địa phương. Hình 10 làm tương phản mô hình
của những đường lối giáo dục biệt lập hiện nay nổi
trội với các mô hình khác của giáo dục liên ngành
và xuyên ngành. Vấn đề cơ bản là thực hành thực
tế trong các cơ sở y tế ngày càng trở nên phức hợp
phải dựa vào các nhóm. Năng lực cho các loại hình
công việc càng  được chú ý nhiều trong đào tạo, thì
những cán bộ chuyên môn y tế sẽ càng được trang
bị để thích nghi tốt hơn với làm việc theo nhóm, một
điều cần thiết cho thực hiện tốt công việc.

Các kênh/phương thức chuyển tải
Các chương trình đào tạo chuyên môn tốt huy

động tất cả kênh học tập với đầy đủ tiềm năng của
chúng: các bài giảng trên lớp của giảng viên, nhóm
nhỏ sinh viên học tập, đào tạo dựa theo làm việc
nhóm, tiếp cận sớm với người bệnh và quần thể, các
cơ sở đào tạo thực địa khác nhau, quan hệ lâu dài
với người bệnh và cộng đồng, và sử dụng CNTT.
Chúng tôi chú trọng vào tác động của thay đổi việc
học tập nhờ có cách mạng về CNTT. Hiệu quả của
việc học điện tử (học trực tuyến - e-learning) chắc
chắn mang tính cách mạng, mặc dù vẫn còn chưa
biết một cách chính xác nó sẽ cách tân đào tạo
chuyên môn như thế nào. Học trực tuyến bao gồm
việc giảng bài có sự trợ giúp của máy tính làm nhẹ
nhàng hơn cho việc chuyển tải các gói đa phương
tiện độc lập và học từ xa để chuyển tải bài giảng tới
nơi xa xôi. Sự bùng nổ của internet đã đem lại sức
mạnh, tốc độ, và đa dụng cho cả hai phương thức.

Những lựa chọn sẵn có ngày nay bao gồm các khoá
học có internet hỗ trợ với các bài giảng trực tuyến,
sử dụng thư điện tử, và kết nối với các nguồn tài liệu
trực tuyến; các khoá học dựa vào internet yêu cầu
sinh viên sử dụng các nguồn tài liệu có trên mạng;
và các khoá học trực tuyến hoàn toàn chỉ có chút ít
giờ trên lớp học hoặc tuông tác trực tiếp giữa người
với người. Tất nhiên không phải tất cả sinh viên đều
có tiếp cận đầy đủ với các nguồn lực CNTT. Hơn
nữa, khi kỹ thuật số mở rộng tới đào tạo chuyên môn
y tế, rất nhiều trường phải đối mặt với những thách
thức như cơ sở hạ tầng về CNTT yếu, chi phí cao và
việc tiếp cận bị hạn chế.

Một chính sách toàn cầu để khắc phục sự phân
bố các nguồn lực kỹ thuật số mất cân bằng đó phải
tốn thời gian để có thể thực hiện bằng việc trao
quyền cho những cộng đồng nghèo nhất để đẩy
nhanh hay bỏ qua các giai đoạn mà các nước đã phát
triển phải quá độ một cách chậm chạp trong quá
khứ. Những khả năng thay đổi có rất nhiều. Ở nhiều
trường đào tạo chuyên môn, sinh viên với các
phương tiện CNTT cầm tay có thể kiểm tra tỉ mỉ
trong thời gian thực tính chính xác của một bài
giảng. Điện thoại di động hứa hẹn chuyển đổi việc
sử dụng các phương tiện cầm tay thành một công cụ
học tập chính. Với những nền tảng toàn cầu về tri
thức trên internet đã dẫn đến một thay đổi từ ghi
nhớ thông tin sang xác định nơi có thông tin cần
thiết để tổng hợp, phân tích và ra quyết định. Bản
chất sẵn có rộng rãi của thông tin có nghĩa rằng
trường đại học và các cơ sở tương tự giờ đây trong
những nỗ lực đào tạo của mình phải chú ý đến khả
năng phân biệt, phiên giải, và tận dụng thông tin.
CNTT cũng đang mở rộng tiếp cận với đào tạo
chính quy bằng việc giảm các rào cản địa lý. Ví dụ
như Trường YTCC quốc gia của Nam Phi đã xây

 

Mô hình Giáo dục  
phổ thông 

   Giáo dục đại học  Thực hành 

Ưu thế  Phổ biến 

Liên ngành Phổ biến 

Xuyên ngành Phổ biến 

Cán bộ y tế  
cộng đồng 

 

Năng lực chủ chốt 
và đặc trưng

  

 Năng lực chủ chốt  
tvà đặc trưng 

 Bác sĩ 

  Điều dưỡng  

  Y tế công 

  Khác 

Làm việc nhóm  

Làm việc nhóm  

Làm việc nhóm   

Làm việc nhóm 
trong hệ thống  

Làm việc nhóm 
trong hệ thống  

Hình 10. Các mô hình giáo dục liên ngành và
xuyên ngành
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dựng một chương trình CNTT từ xa, trong 5 năm đã
có số sinh viên tốt nghiệp nhiều hơn của tất cả các
trường khác trong nước gộp lại. Tuy nhiên, tính hiệu
quả của các chương trình như vậy vẫn chưa được
đánh giá đầy đủ.

Cũng như với tất cả các công nghệ, động lực
cho thay đổi có tính xây dựng không phải là bản
thân phần cứng hay phần mềm mà là sự thay đổi
của cơ sở đào tạo có sự trợ giúp của công nghệ, kể
cả vấn đề được gọi là "phần người vận hành -
humanware" (tức là con người vận hành phần cứng
và phần mềm). Học tập có trợ giúp của CNTT đã
trở thành một thực tế cho thể hệ trẻ ở hầu hết các
nước, và trong rất nhiều trường hợp, hiểu biết về
các công nghệ số mới đã nhanh chóng hơn và lan
toả sâu rộng hơn ở các nước nghèo so với các nước
giàu. Các cơ sở giáo dục giờ đây phải được cơ cấu
lại để thích ứng với chuyển đổi này, nếu không thì
chúng sẽ có nguy cơ bị tụt hậu. Thực tế, việc sử
dụng CNTT có thể là động lực quan trọng nhất
trong việc học tập chuyển đổi - một trong những
khái niệm chủ đạo của báo cáo này. Một khía cạnh
đầy hứa hẹn cụ thể của cuộc cách mạng trong công
nghệ thông tin và truyền thông là ở trong trào lưu
nguồn lực giáo dục mở (Pa-nen 7), với tiềm năng
của nó nhằm mở rộng tiếp cận toàn cầu với các tài
liệu giảng dạy. Một lĩnh vực phát triển hứng thú
khác là việc áp dụng các công nghệ thông tin và
truyền thông để xây dựng các hiệp hội toàn cầu của
các cơ sở giáo dục nhằm tăng cường nguồn lực của
các cơ sở này, thực hiện đồng vận, và chuyển đổi
cơ hội giáo dục thành lợi ích công cộng toàn cầu.
Mặc dù cần có thử nghiệm và đánh giá nhiều hơn,
những phương pháp tiếp cận có hứa hẹn nhất dường
như là những phương pháp kết hợp việc khai thác
đầy đủ những nguồn lực số và tương tác của con
người, và đó chính là điểm nhấn của việc giáo dục
đào tạo thực sự.

Pa-nen 7: 

Công nghệ thông tin và đào tạo mở

Truyền thông và công nghệ thông tin tiên tiến
đã tạo được một vai trò ngày càng chính yếu trong
giáo dục đại học bằng việc cách mạng hoá sự tiếp

cận, biên soạn, và dòng thông tin và kiến thức. Nhiều
đổi mới đã được thử nghiệm - truy cập thông tin, học
theo mô phỏng, gỉang dạy tương tác, học từ xa, đánh
giá và kiểm tra.

OpenCourseWare (Khoá học liệu mở - OCW)
lần đầu tiên được Viện Công nghệ Massachusets đề
xuất năm 2001 và được định nghĩa là "xuất bản
phẩm dạng số mở và miễn phí của những tài liệu
giáo dục có chất lượng cao, được cơ cấu thành các
khoá học". OCW đã giúp cho nhiều trường đại học
chia sẻ trực tuyến chương trình, bài giảng, bài tập
và kiểm tra miễn phí cho những người khác tải
xuống, thay đổi và sử dụng. Đến năm 2009, OCW đã
có trên 200 trường đại học làm thành viên, với trên
6 200 khoá học miễn phí trực tuyến thu hút hơn 2
triệu lượt truy cập mỗi tháng. Các thành viên bao
gồm những trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ,
Trung quốc, Nhật bản, Tây-ban-Nha, Mỹ La tinh,
Hàn quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, và Việt Nam, và các mạng
lưới khu vực sử dụng phù hợp cho ngôn ngữ của các
nước đã được xây dựng ở Mỹ La tinh, Trung quốc, và
Nhật bản. Trường YTCC Bloomberg của Đại học
Johns Hopkin s đã bắt đầu dự án OCW năm 2005 và
hiện đang triển khai 60 khoá sau đại học trực tuyến
với trung bình 40 000 lượt truy cập mỗi tháng. Đại
học Tufts hiện có trên một nửa các khoá học y khoa
trực tuyến.

OCW là một phần của trào lưu rộng hơn về
nguồn lực giáo dục mở cổ vũ cho các tài liệu được
số hoá miễn phí và mở dành cho giảng viên, sinh viên
và người tự học sử dụng và tái sử dụng trong giảng
dạy, học tập và nghiên cứu. OCW có tiềm năng để
chuyển đổi giáo dục chuyên môn y tế thông qua việc
cung cấp tiếp cận miễn phí và mở cho tất cả những
học viên có quan tâm trên toàn thế giới, bao gồm các
quốc gia đang phát triển có các nguồn lực giáo dục
bị hạn chế nghiêm trọng. OCW cũng tăng cường chất
lượng nội dung qua việc chia sẻ tài liệu để có phản
hồi và cải tiến liên tục. Ngoài những trào lưu được
tổ chức, còn có nhiều nỗ lực ở tuyến cơ sở - v.d.
Connexions, một giáo trình nguồn mở và
SuperCourse, một thư viện nguồn mở có các bài
giảng về YTCC toàn cầu. Không đáng ngạc nhiên
khi những trào lưu phi lợi nhuận này phải đối mặt với
các thách thức tương tự nhau - làm thế nào để lồng
ghép bộ mặt học tập của con người với công nghệ,
sự thích nghi hoá với các bối cảnh đa dạng, quyền
về sở hữu trí tuệ, ngại ngần trong việc chia sẻ, và
tính bền vững về tài chính.
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Cũng giống như CNTT đã làm thay đổi quan hệ
giữa người học và giảng viên, nó cũng làm thay đổi
nhanh chóng quan hệ giữa cán bộ chuyên môn y tế
và đối tượng mà những cán bộ này phục vụ - họ có
thể là những cá nhân người bệnh hoặc toàn thể cộng
đồng. Đóng góp quan trọng nhất của các cán bộ
chuyên môn này thường là sự phán xét chi li và các
kỹ năng ra quyết định hơn là mức độ tri thức. Bởi
vậy, CNTT tiên tiến là quan trọng không chỉ cho
đào tạo cán bộ chuyên môn y tế hiệu quả hơn; mà
sự tồn tại của nó cũng yêu cầu một sự thay đổi trong
những năng lực được kỳ vọng. Nói một cách đơn
giản, giáo dục cán bộ chuyên môn y tế trong thế kỷ
21 phải chú trọng ít hơn vào việc ghi nhớ và chuyển
tải những gì thực tế đã có mà phải chú trọng nhiều
hơn vào tăng cường các kỹ năng lập luận và truyền
thông để giúp cho người cán bộ trở thành một đối
tác, một người hướng dẫn, một người tư vấn và vận
động có hiệu quả. 

Con đường thăng tiến nghề nghiệp
Tốt nghiệp đánh dấu quãng đường từ sinh viên

trở thành một thành viên của một trong những
chuyên ngành y tế. Với việc tham gia này, người
cán bộ chuyên môn mới mẻ cần phải hiểu nhiệm
vụ và nghĩa vụ là thành viên và thực hiện lời cam
kết về quy tắc đạo đức chuyên môn. Tất cả những
ngành nghề chuyên môn, y khoa hay những ngành
khác, đều có những thuộc tính tích cực và tiêu cực.
Và tất cả sinh viên, dù họ theo ngành nghề nào,
đều có tiềm năng được chuyển đổi với quá trình
giáo dục đào tạo đem lại những đổi thay. Là một
nguyên mẫu của công việc chuyên môn, y khoa đã
là một môn phải học căng thẳng với nỗ lực để hiểu
những thuộc tính thiết yếu để phân biệt chuyên
môn được đào tạo với nghề nghiệp khác, và những
tác động chuyển đổi những thuộc tính này. Trong
một công trình kinh điển của mình, Freidson đã
giải thích 2 nghĩa của từ chuyên môn là: "một loại
nghề nghiệp đặc biệt" và là "một sự thừa nhận hay
lời hứa". Để hoàn thành lời hứa như vậy, tính
chuyên nghiệp "thể hiện những giá trị, hành vi và
quan hệ làm cơ sở cho lòng tin" của công chúng. Vì
vậy, đào tạo chuyên môn phải có bao hàm tính
trách nhiệm chuyên nghiệp không chỉ qua kiến
thức và kỹ năng được thể hiện mà còn cả việc tăng
cường hình ảnh và chấp nhận những giá trị, cam kết
và thiên hướng chuyên môn. Sự phát triển của các
thuộc tính cơ bản của hành vi chuyên môn, nhân

dạng, và những giá trị được dễ dàng hơn với những
mô hình vai trò phù hợp, tương tác trong nhóm,
cầm tay chỉ việc, giảng giải, đánh giá, và phản hồi.
Có trong quá trình này là sự liên kết một vấn đề gọi
là chương trình giảng dạy ẩn để môi trường học tập
được tạo ra nhất quán với tiếng tăm nghề nghiệp
và những giá trị được đề cập.

Tính chuyên nghiệp có được từ những thôi thúc
trái ngược nhau. Một mặt, nó thuộc về trào lưu
hướng tới một xã hội dân chủ và một nền kinh tế thị
trường tự do. Tính chuyên nghiệp hứa hẹn mở ra
những sự nghiệp cho những người tài năng … Mặt
khác, chuyên môn nghề nghiệp lại là độc quyền …
Nhân viên y tế cần hiểu các mặt tích cực và tiêu cực
của tính chuyên nghiệp. Chưa phải là một lực lượng
loại trừ tạo ra được những rào cản nhân tạo đối với
việc tham gia, bảo vệ đặc quyền, và khuyến khích
thực hiện độc quyền thông qua việc tăng yêu cầu về
phẩm chất chuyên môn, tính chuyên nghiệp mới
cho thế kỷ 21 cần tăng cường chất lượng, thực hiện
làm việc nhóm, bảo vệ mạnh mẽ đạo đức dịch vụ,
và làm trung tâm cho quyền lợi của người bệnh và
các quần thể.

Vai trò tác nhân liên quan đến khả năng của các
cá nhân thực hiện hành động có mục đích trong một
bối cảnh xã hội cụ thể. Một quy hoạch giảng dạy
toàn diện cần bao gồm những nỗ lực để làm cho các
sinh viên chuyên ngành trở thành những tác nhân
thay đổi có địa vị, quyền lực và khả năng tăng
cường chuyển đổi sáng tạo trong xã hội. Những sinh
viên tốt nghiệp ra trường thực hiện năng lực này thế
nào lại là một đặc quyền của cá nhân. Không phải
tất cả sinh viên chuyên môn tốt nhiệp đều cần phải
là một người cải cách xã hội, nhưng những rào cản
nhân tạo không cần thiết phải tạo ra để ngăn cản vai
trò tác nhân xã hội của những cán bộ chuyên môn.
Một điểm cần đề cập đó là tất cả sinh viên chuẩn bị
tham gia vào các chuyên môn y tế cần được tiếp cận
với nhân văn, đạo đức, khoa học xã hội, và những
khái niệm về công lý xã hội để hoạt động với tư
cách là người có chuyên môn và để tham gia vào
tranh luận với công chúng với tư cách là người công
dân hiểu đầy đủ thông tin. Hai ví dụ được nêu ra ở
đây là công bằng trong y tế và sức khoẻ cùng quyền
con người.  

Một trong những thách thức chính của chuyên
môn y tế là thiên hướng thành thị và bởi vậy có rất
nhiều thành viên đã ngại ngần khi làm việc ở vùng
nông thôn xa xôi với những quần thể bị thiệt thòi.
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Nhiều chương trình đào tạo đổi mới đã được thiết kế
để giải quyết sự mất cân bằng này. Báo cáo của
Bhore năm 1943 ở Ấn độ đã ủy nhiệm rằng mỗi
trường y cần phải có một khoa sức khỏe cộng đồng
hay sức khỏe xã hội, bao gồm việc bắt buộc bao phủ
3 huyện vùng nông thôn bao quanh trường. Phong
trào bác sĩ chân đất của Trung quốc cố gắng đảm
bảo tiếp cận của các quần thể vùng nông thôn xa xôi
với các nhân viên y tế giàu kỹ năng. Nhiều nước đã
có những nỗ lực giáo dục nhiều hơn thời đó. Các
mạng lưới quốc tế cũng đã được thiết lập để tăng
cường công bằng sức khỏe qua việc tái định hướng
giáo dục chuyên môn. Mặc dù phần lớn cán bộ
chuyên môn sống và làm việc ở những vùng khó
khăn có sự miễn cưỡng, vẫn có nhiều cán bộ chuyên
môn tận tâm đã có lựa chọn cho mình và cam kết
phục vụ những quần thể bị thiệt thòi. Công việc này
của tác nhân xã hội thể hiện tốt nhất trách nhiệm
xã hội của tính chuyên nghiệp có trách nhiệm và
biểu thị của một công dân tốt cả ở bình diện trong
nước và quốc tế.

Một trường hợp khác là sức khoẻ và quyền con
người. Báo cáo viên đặc biệt đầu tiên của LHQ về
quyền đối với sức khoẻ đã nhấn mạnh vấn đề hiện
nay với đào tạo y khoa: [K]hông có cơ hội để thực
hiện quyền về sức khoẻ mà không có sự tham gia
tích cực của nhiều cán bộ chuyên môn y tế. Tuy
nhiên, đây là một vấn đề rất cơ bản. Nói thẳng ra là
hầu hết những cán bộ chuyên môn y tế mà Báo cáo
viên đặc biệt đã gặp gỡ thậm chí còn chưa nghe đến
quyền về sức khoẻ. Nếu họ đã nghe đến vấn đề đó
thì họ cũng thường không hiểu đó là cái gì cả về
khái niệm cũng như thực hiện nó thế nào …Nếu có
tiến bộ trong việc thực hiện quyền đối với sức khoẻ,
sẽ có nhiều cán bộ chuyên môn y tế hơn phải bắt
đầu coi trọng bình diện quyền con người trong công
việc của mình. Báo cáo viên này tiếp tục lập luận
rằng một phương pháp tiếp cận dựa trên quyền đối
với sức khoẻ có thể là một tài sản vô giá đối với cán
bộ chuyên môn để đưa ra những chính sách và
chương trình công bằng, xúc tiến các vấn đề sức
khoẻ quan trọng trong chương trình nghị sự của
quốc gia và quốc tế, huy động nhiều kinh phí hơn,
và tăng cường tôn trọng phẩm giá những người mà
họ phục vụ.

Sức khoẻ toàn cầu và trong nước
Mặc dù trong báo cáo của mình năm 1910

Flexner chỉ tập trung vào một vùng, ông vẫn khái

quát cơ sở nền tảng và hệ luỵ toàn cầu trong nghiên
cứu của mình, nói rằng "Trong khi công việc được
thực hiện với mong muốn để cải thiện điều kiện
hiện có ở Hoa Kỳ và Ca-na-đa, nó đã được viết từ
quan điểm về tiến bộ của khoa học y học trên toàn
thế giới". Flexner tiếp tục theo đuổi tầm nhìn toàn
cầu này thông qua báo cáo năm 1912 của mình về
giáo dục y khoa tại các nước chủ chốt ở châu Âu,
khởi đầu một phong trào ở nhiều trường y trên thế
giới theo đuổi một mô hình gọi là mô hình Flexner
cho giáo dục chuyên môn ở trường đại học kết nối
các khoa học cơ bản và lâm sàng.

Thế nhưng bối cảnh ngày nay khác biệt nhiều
so với bối cảnh của một thế kỷ trước đây. Mức độ
đa dạng phong phú không hoàn toàn mới nhưng
nhịp độ tiến triển, quy mô và cường độ của tính
tương thuộc toàn cầu đã mang lại nhiều rủi ro mới
và cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Hãy xem xét khía
cạnh của sự không bình đẳng trên toàn cầu. Về thu
nhập quốc gia, các nước giàu nhất và nghèo nhất
cho thấy sự khác nhau 100 lần, nhưng tính theo chi
phí cho chăm sóc y tế theo đầu người thì khoảng
cách giữa các nước giàu nhất và nghèo nhất là 1000
lần. Những cách biệt ở mức độ như vậy đã ảnh
hưởng sâu sắc tới các hệ thống giáo dục và y tế. Mỗi
nước đều có những kế thừa có sở đào tạo đặc trưng
trong giáo dục chuyên môn, và hệ thống y tế của họ
phải xây dựng một cơ cấu tổ chức cán bộ (skill mix)
phù hợp với những yêu cầu năng lực để có hiệu quả
tại trong nước. Thách thức cho giáo dục chuyên môn
là làm phù hợp hoá với tình hình trong nước trong
khi khai thác hiệu quả các nguồn lực của toàn cầu.

Đối với khác biệt lớn của các hệ thống y tế và
giáo dục, thách thức là làm cho các mục tiêu dựa
trên năng lực phù hợp với hiệu quả của trong nước
hơn là chấp nhận những mô hình từ những bối cảnh
khác có thể không phù hợp. Các tiêu chuẩn giáo dục
của trong nước cũng thường được đề xuất với mong
muốn phù hợp chúng với khung khái niệm đã có ở
mọi nơi.

Mặc dù cố gắng để đạt uy tín và tiêu chuẩn toàn
cầu cao là vấn đề quan trọng, nhưng hệ quả của việc
chấp nhận toàn bộ là những năng lực không còn phù
hợp, đầu tư không còn hiệu quả trong giáo dục
chuyên môn và có sự ra đi khỏi đất nước của những
người đã ra trường vì việc di cư quốc tế. Trong
phương pháp tiếp cận dựa vào năng lực, những
thuộc tính bắt buộc của một chuyên môn phải chỉ rõ
bối cảnh mà người đó sẽ thực hiện công việc. Vai
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trò sẽ đảm nhiệm và những năng lực cần phải đạt
được sẽ phản ánh những thách thức cần phải giải
quyết, nguồn lực có sẵn, là những công cụ chẩn
đoán và điều trị được sử dụng trong chuyên môn.

Điều nghịch lý là nhu cầu bắt buộc của sức khỏe
toàn cầu bắt nguồn một phần từ sự cần thiết của việc
thích nghi hoá cho nội địa. Những lý do là tính tương
thuộc trong y tế, lưu thông toàn cầu, và những cơ hội
cho việc học tập lẫn nhau. Tính tương thuộc và toàn
cầu hoá đã đẩy nhanh những lưu thông có liên quan
đến sức khoẻ vượt qua biên giới quốc gia. Một số
lưu thông như tri thức và tài chính có thể có lợi cho
tính bình đẳng, nhưng những lưu thông khác như
bệnh truyền nhiễm có thể thậm chí đe doạ loài
người. Nhiều vấn đề có vẻ mang tính địa phương lại
dẫn đến hay gây ra hậu quả toàn cầu. Bởi vậy, một
quan điểm mang tính toàn cầu sẽ làm cho hiểu biết
về nguyên nhân và giải pháp đối với vấn đề của địa
phương tốt hơn. Hiểu biết về những khác biệt toàn
cầu sẽ cải thiện cho năng lực thích ứng tại địa
phương vì có học tập lẫn nhau. Điều quan trọng nhất
là những người trẻ tuổi tự coi họ là những cán bộ
chuyên môn y tế quốc tế và thực tế là những công
dân quốc tế; rất nhiều trong số họ bày tỏ mối quan
tâm mãnh liệt để học tập và đóng góp cho một bối
cảnh đa dạng bên ngoài đất nước của mình. Số
lượng gia tăng sinh viên và cán bộ chuyên môn trẻ
từ các nước đã phát triển và đang phát triển đang di
chuyển theo cả 2 chiều, tạo ra những mạng lưới
kiến thức và thực hành mới.

Những cán bộ chuyên môn tạo ra kết nối con
người để chuyển những lợi ích công toàn cầu về
kiến thức thành những yêu cầu của thực tế trong
nước. Vai trò quan trọng này khiến nó trở thành nhu
cầu nhất thiết cho tất cả các nước để trả lời cho một
câu hỏi cơ bản: có bao nhiêu cơ sở đang đào tạo
loại hình cán bộ chuyên môn y tế nào mà một nước
mong muốn đạt tới? Các trường chuyên môn có
sinh viên tốt nghiệp ra trường tham gia vào thị
trường lao động cuối cùng đóng góp cho cơ cấu
nhân sự cán bộ cụ thể của một nước. Cơ cấu nhân
sự này  mô tả hình thái nhân viên y tế trong hệ
thống y tế, ví dụ như tỷ số bác sĩ với điều dưỡng. Ở
các nước đang phát triển, cơ cấu nhân sự cần thiết
tuỳ thuộc vào nhiều nhân viên y tế cơ sở và nhân
viên y tế tuyến phụ trợ, thực tế này có những hệ luỵ
quan trọng cho đào tạo chuyên môn, cả về thuật
ngữ định lượng về số lượng sinh viên ra trường và
định tính về những năng lực cho làm việc nhóm

xuyên chuyên ngành. Nhiều nước đã phát triển có
hệ thống y tế hoàn chỉnh hơn nhưng vẫn có những
thách thức với việc làm việc nhóm kém cỏi của
những chuyên ngành cứng nhắc. Các nước đã phát
triển cũng có thiếu hụt trường diễn về lực lượng lao
động và phụ thuộc vào việc nhập khẩu cán bộ
chuyên môn được đào tạo ở nước ngoài.      

Sử dụng hầu hết các nguồn lực hạn hẹp đã khiến
nhiều nước đang phát triển thực hiện mở rộng lực
lượng lao động của mình thông qua đào tạo cán bộ
y tế tuyến cơ sở và phụ trợ. Bằng chứng phong phú
đã cho thấy rằng những nhân viên như vậy có thể
bổ sung đáng kể cho nỗ lực cải thiện sức khoẻ của
quần thể, đặc biệt trong những hoàn cảnh có thiếu
hụt nhiều nhất những cán bộ chuyên môn y tế có
động cơ và năng lực tốt. Nhân viên y tế tuyến cơ sở
có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ y tế ban đầu từ
đỡ đẻ an toàn và tư vấn về bú sữa mẹ đến quản lý
trẻ có bệnh không phức tạp; và từ giáo dục y tế dự
phòng về sốt rét, lao, các bệnh không truyền nhiễm,
và HIV/AIDS, đến phục hồi chức năng cho những
người bị các vấn đề sức khoẻ tâm thần phổ biến. Để
tăng cường việc đạt tới các mục tiêu Thiên niên kỷ,
nhiều nhà tài trợ đã đầu tư cho việc đào tạo ồ ạt các
nhân viên y tế tuyến cơ sở. Với những nỗ lực này,
nhiều nước đang phát triển đã thể hiện những trí óc
và khả năng sáng tạo lớn, với những bài học mang
tính toàn cầu cho mọi người (Pa-nen 8). Tại trường
Tecnicos de cirucórgia ở Mozambique, có 88%
trong số sinh viên sau 7 năm ra trường vẫn làm việc
ở vùng nông thôn, cung cấp các dịch vụ phẫu thuật
đơn giản. Có 100 000 Nhân viên Y tế nữ được triển
khai ở Pa-kis-tan. Chương trình mở rộng y tế
Ethiopia và các nhóm y tế thôn bản của Uganda đã
triển khai các nhân viên y tế dựa vào cộng đồng.
Hội các nhà Hoạt động Y tế xã hội đã được công
nhận của Ấn độ (ASHAs) đã xung kích trong sứ
mệnh y tế nông thôn quốc gia gần đây. BRAC, một
tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới, đã triển khai
hàng ngàn shastho shebika (nhân viên YTCĐ nữ) ở
tất cả các làng bản của Bangladesh. Những nỗ lực
chính đã được đưa ra để làm rõ, cổ súy và thực hiện
chuyển đổi và chia sẻ công tác. Ưu tiên đã được xác
định là "…đào tạo và triển khai lực lượng thực hiện
công tác hiện có trong tay và không hoàn toàn chỉ
dành cho cán bộ chuyên môn". 

Dưới áp lực của các ưu tiên này, đào tạo chuyên
môn đã từng bị bỏ quên ở nhiều nước. Sự lãng quên
này, về một số khía cạnh nào đó, có thể hiểu được
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với thực tế là giáo dục chuyên môn là tốn kém, tốn
thời gian và thường không hòa đồng hoàn toàn với
gánh nặng bệnh tật của trong nước. Những mặt tiêu
cực của tính chuyên nghiệp cũng đã làm chệch
hướng đi khỏi đào tạo chuyên môn. Đặc biệt nổi
cộm là vấn đề phẩm chất có thể so sánh được của
bác sĩ và điều dưỡng viên dẫn đến gia tăng di cư
quốc tế với việc mất mát tài năng từ những nước
nghèo. Quy mô của loại mất mát này được thể hiện
qua trường hợp của Ghana với 61% trong số 489 bác
sĩ tốt nghiệp trong khỏang thời gian 1985 - 1994 đã
di cư khỏi nước khoảng năm 1997.

Tuy nhiên bằng chứng phong phú cho thấy rằng
hiệu quả và tính bền vững lâu dài của nhân viên y
tế tuyến cơ sở phụ thuộc nhiều vào sự cân bằng phù
hợp và những liên kết hợp tác mạnh mẽ với những
cán bộ chuyên môn. Nhiều chương trình nhân viên
y tế cộng đồng (NVYTCĐ) đã thất bại vì chúng
không kết hợp thành công những cán bộ chuyên môn
vào cơ cấu tổ chức lực lượng lao động. Các cán bộ
chuyên môn luôn luôn là những nhà lãnh đạo, lập kế
hoạch, và những nhà hoạch định chính sách của hệ
thống y tế. Họ cũng là nguồn lực vô giá cho việc đào
tạo nhân viên cộng đồng. "(Bằng chứng) cho thấy
rằng các chương trình NVYTCĐ này là có hiệu quả
nhất khi chúng được lồng ghép với hệ thống y tế rộng
hơn, chúng có thể làm cho có nhiều nhân viên y tế
được đào tạo hơn và họ có cơ hội để được đào tạo bổ
túc hoặc tiếp tục đào tạo và giám sát.

Pa-nen 8:

Cán bộ chuyên môn trong hệ thống
nhân viên y tế cộng đồng

Khởi nguồn từ phong trào bác sĩ chân đất ở
Trung quốc và nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe ban
đầu Behvarz mang tính chính thức hơn  ở I-ran,  đã
có rất nhiều nỗ lực để phát triển nhân viên y tế cộng
đồng (NVYTCĐ) nhằm tăng cường lĩnh vực y tế
chính quy để cung cấp dịch vụ và tăng cường sức
khỏe. Nhiều bằng chứng cho thấy lợi ích của các
chương trình dựa vào NVYTCĐ để cung cấp hàng
loạt những dịch vụ ở các nước thu nhập thấp và trung
bình. Cán bộ y tế và điều dưỡng chuyên môn đã đóng

vai trò chính trong việc triển khai rộng rãi và hỗ trợ
những chiến lược này mặc dù những quan hệ đối tác
này chưa được ghi nhận nhiều trong các tài liệu.
Trong một đánh giá mang tính hệ thống về kinh
nghiệm của các chương trình NVYTCĐ trong việc
đáp ứng các Mục tiêu Thiên niên kỷ, 326 báo cáo đã
được xác định, trong đó chỉ có 21 (chiếm 6%) đã ghi
nhận việc theo dõi và giám sát do các bác sĩ và điều
dưỡng đã được đào tạo tiến hành. Trong số các báo
cáo có ghi nhận việc theo dõi và đánh giá, 21 (chiếm
30%) báo cáo có đề cập các cán bộ chuyên môn y tế
đóng vai trò này.

Một số các chương trình này đã được thực hiện
với quy mô lớn như chương trình Nhân viên Y tế Nữ
(Lady Health Workers) ở Pa-ki-stan, tiếp cận trên ¾
dân số nông thôn. Các chương trình NVYTCĐ như
vậy đã mở rộng tầm các dịch vụ và các chương trình
đào tạo cũng như đã chú trọng chủ yếu vào việc
chăm sóc y tế có chi phí thấp, công bằng, và dễ tiếp
cận. Nói chung, các chương trình như vậy đã đóng
vai trò cầu nối quan trọng giữa cộng đồng và các
dịch vụ y tế.

Các chương trình NVYTCĐ ở một số nước có hệ
thống y tế chính quy yếu - v.d. chương trình Nhân
viên Y tế Nữ (Lady Health Workers) ở Pa-ki-stan,
chương trình mở rộng y tế của Ethiopia, chương trình
agents polivalentes elementares của Mozambique,
và agents/accompagnateurs của Haiti - chịu những
thách thức với những vai trò của chúng trong việc
lấp đầy những thiếu hụt cần phải tăng cường những
liên kết và hỗ trợ. Ở những nước khác có hệ thống
chính quy vững mạnh - v.d. chương trình nhân viên
y tế tình nguyện thôn bản của Thái Lan, chương trình
y tế gia đình của Brazil, chương trình BRAC shastho
shebika của Bangladesh, và chương trình nhóm y tế
thôn bản của Uganda - những liên kết về giám sát,
chuyển tuyến, và hỗ trợ đã được phát triển khá tốt.

Thiếu hụt về bác sĩ phẫu thuật và gây mê hồi sức
trong những hệ thống y tế mỏng manh có thể được
giải quyết bằng việc đào tạo các cán bộ bán chuyên
môn phù hợp. Có nhiều trường hợp thành công
nhưng hoài bão là phải mở rộng nhiều hơn những
can thiệp mang tính chi phí hiệu quả để cứu cuộc
sống người bệnh. Trong mọi bối cảnh của chăm sóc
ban đầu và các dịch vụ phẫu thuật, các cán bộ
chuyên môn y khoa, phẫu thuật viên, điều dưỡng viên
và hộ sinh viên đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan
trọng để chương trình thành công.
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Thế nhưng những loại năng lực nào mà những
cán bộ chuyên môn cần có để cộng tác mang tính
xây dựng với NVYTCĐ? Rõ ràng là một chuyên
viên lâm sàng làm việc cô lập sẽ không thể tăng
cường đáng kể hệ thống tuyến cơ sở. Phương thức
tiếp cận dựa vào năng lực có thể xác định những kỹ
năng cần thiết chủ yếu. Để mở rộng độ bao phủ
thông qua nhân viên tuyến cơ sở, chúng ta cần nhận
rõ rằng chỉ có giáo dục đại học mới có thể làm cho
cán bộ chuyên môn đưa ra được những lập luận
phức tạp, đương đầu với những vấn đề không chắc
chắn, tiên đoán và vạch kế hoạch cho những thay
đổi sắp đến, và thực hiện nhiều chức năng khác
thiết yếu cho hoạt động và tính bền vững của hệ
thống y tế. Mặc dù sự lãnh đạo có thể có ở tất cả các
cấp, hầu hết những lãnh đạo thành công nhất của
ngành y tế là những cán bộ chuyên môn có đào tạo
đại học. Những kỹ năng cần thiết bổ sung đối với
những cán bộ chuyên môn này cần bao gồm các
chức năng hệ thống y tế chủ yếu như lập kế hoạch,
chính sách, và quản lý. Đặc biệt hữu ích là sự lãnh
đạo quốc gia để quản lý mối quan hệ phức hợp ngày
càng tăng với các cơ quan quốc tế và các nhà tài trợ.
Điều quan trọng tương tự là năng lực để đào tạo và
giám sát những nhân viên tuyến cơ sở thông qua
những mối quan hệ hợp tác và tôn trọng nhau. 

Đào tạo xuyên ngành có thể quan trọng như đào
tạo liên ngành. Một rà soát cơ cấu tổ chức nhân sự
tại một số nước được lựa chọn vùng Cận Sa-ha-ra
châu Phi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cán bộ
chuyên môn học để làm việc cùng với những cán bộ
phi chuyên môn cùng nhóm y tế. Ở Ethiopia,
Nigeria và Nam Phi, tỷ số của NVYTCĐ so với bác
sĩ thay đổi từ 10 đến 0.24, và tỷ số của NVYTCĐ
với điều dưỡng viên thay đổi từ 2 đến 0.05. Tại
nhiều nơi làm việc, bác sĩ hoặc điều dưỡng viên có
thể là cán bộ chuyên môn duy nhất trong nhóm y tế.
Bởi vậy, một năng lực chuyên môn chủ chốt là khả
năng làm việc với các nhóm gồm phần lớn các nhân
viên y tế cơ sở và phụ trợ cũng như các nhân viên
hỗ trợ. Cơ cấu tổ chức nhân lực đa dạng này đã đưa
đào tạo ra ngoài việc tương tác chỉ có giữa các cán
bộ chuyên môn với nhau để có thể bao gồm tất cả
các thành viên của nhóm y tế.

Song song với việc mở rộng đào tạo cơ bản ở
các nước nghèo là một phong trào gần đây hướng
tới việc mở rộng đào tạo y khoa tại các nước giàu.
Sau những thập kỷ ổn định, số lượng các trường y,
ví dụ như tại Hoa kỳ, sẽ phải tăng lên để đáp ứng

yêu cầu ngày càng tăng. Như hầu hết các nước giàu
có khác, Hoa Kỳ luôn có thiếu hụt bác sĩ do có mất
cân bằng về tinh thông chuyên môn (đặc biệt thiếu
hụt các thày thuốc chăm sóc tuyến ban đầu) và do
phân bố không đều cán bộ chuyên môn để bao phủ
các quần thể thiệt thòi. Việc mở rộng trường y tạo
ra cơ hội để đem lại sức sống mới cho đào tạo
chuyên môn vì những đổi mới chương trình giảng
dạy có thể được thử nghiệm và phổ biến rộng rãi.
Một trong những đổi mới này là việc lồng ghép
phương châm toàn cầu trong những chương trình
giảng dạy đã đổi mới. Đào tạo chuyên môn với
những nhạy cảm liên văn hóa là điều quan trọng đối
với các quần thể người bệnh đang ngày càng đa
dạng. Việc lưu thông xuyên biên giới bệnh tật, nguy
cơ, công nghệ, và các cơ hội việc làm cũng yêu cầu
có những năng lực mới của cán bộ chuyên môn. Các
năng lực này cần được phát triển thông qua việc đưa
vấn đề sức khỏe toàn cầu vào chương trình giảng
dạy, bao gồm tiếp cận thực nghiệm giữa các nền
văn hóa và các quốc gia.

Các khóa học về sức khỏe toàn cầu gặp một
thách thức tương tự như tất cả các lĩnh vực mới khác
- tức là tìm ra được khoảng trống và thời gian để bổ
sung vào chương trình giảng dạy vốn đã quá tải.
Mặc dù những khóa học và phần đào tạo chuyên
biệt về sức khỏe toàn cầu là quan trọng, việc lồng
ghép quan điểm toàn cầu vào tất cả các khóa học
và bài tập thậm chí còn quan trọng hơn. Ví dụ như
đề cập đến các vấn đề kiểm soát bệnh truyền nhiễm
có thể đưa ra những tỷ lệ bao phủ rất khác biệt trên
khắp thế giới và so sánh những trường hợp các nước
đã thành công cũng như thất bại. Đề cập các bệnh
mãn tính cần đưa ra tình hình dịch ngày càng gia
tăng về béo phì ở nhiều nước đang phát triển và
những tỷ lệ chưa từng có về hút thuốc ở nhiều nước
khác. Xu hướng quan điểm về so sánh toàn cầu có
thể làm phong phú thêm chương trình giảng dạy
hiện có, và như vậy làm giảm yêu cầu phải có thêm
thời gian và khoảng trống trong chương trình.

Là một lĩnh vực còn mới, định nghĩa, nội dung
và các chiến lược của sức khỏe toàn cầu không có
nghi ngờ gì nữa là vẫn chưa thật hoàn chỉnh. Một số
người coi sức khỏe toàn cầu như là một khía cạnh
bổ sung cho các ngành nghề tương ứng. Những
người khác coi đó như một tương đương với YTCC
đã được ngiên cứu và thực hành từ một quan điểm
toàn cầu. Đồng thuận đang ngày càng tăng về
nguyên lý cơ bản của nó - tính phổ cập, quan điểm
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toàn cầu trong khám phá và phiên giải, việc đưa vào
các yếu tố quyết định rộng rãi về sức khỏe, các
phương pháp tiếp cận liên ngành, và khung toàn
diện. Việc chấp nhận và mở rộng của nó cho tất cả
các chuyên môn y tế cơ bản hiện đang được thực
hiện tốt.

Có 5 đặc điểm nổi bật trong việc toàn cầu hoá
đào tạo chuyên môn. Đầu tiên là sự nhận biết rằng
chúng ta đang có một đội ngũ toàn cầu những cán
bộ chuyên môn y tế tài năng ngày càng lớn mạnh.
Vì thị trường lao động mang tính toàn cầu, cán bộ
chuyên môn hiện nay đang di chuyển, vượt qua các
biên giới quốc gia và tạo ra các cộng đồng chuyên
môn sâu toàn cầu. Hội đồng YTTG vừa qua đã phê
chuẩn quy tắc ứng xử đối với di cư quốc tế của các
cán bộ chuyên môn. Ở nhiều nước giàu có, nhập
khẩu các bác sĩ và điều dưỡng viên nước ngoài để
đáp ứng các thiếu hụt trường diễn vẫn tiếp tục tồn
tại và có thể thậm chí còn tăng. Khoảng ¼ thày
thuốc ở Hoa Kỳ, Ca-na-đa, và phần lớn các nước
Tây Âu được đào tạo ở nước ngoài. Nhiều thày
thuốc đào tạo ở nước ngoài là công dân Hoa Kỳ đã
ra nước ngoài để học tập, thường được bao cấp với
các khoản vay của liên bang lên tới 315 triệu đô la
hàng năm. Chỉ có một vài đổi mới hoặc cải cách cho
giáo dục y khoa ở những nước này có kết hợp các
nhu cầu đào tạo của tỷ lệ lực lượng lao động các
thày thuốc này. Thay vào đó, giành được thành tích
và bằng cấp của những cán bộ chuyên môn đào tạo
ở nước ngoài lại do việc thi cử khách quan chú trọng
vào kiến thức chuyên môn kỹ thuật. Các kỳ thi này
hầu hết không có nội dung gì liên quan tới cải cách
giáo dục y khoa - như tính chuyên nghiệp được khai
sáng qua việc xã hội hóa những giá trị, thái độ và
hành vi chuyên môn; xây dựng những kỹ năng phân
tích, lãnh đạo và truyền thông chung; lồng ghép
kiến thức với kinh nghiệm; và học tập suốt đời. Một
điểm có thể nêu lên là đào tạo chuyên môn ở những
nước giàu hơn cần phải thực hiện cho tất cả thày
thuốc đang phục vụ cho dân số quốc gia không kể
nơi họ học đại học ở đâu. 

Thứ hai là nguyện vọng và thách thức phổ cập
của việc chăm sóc sức khỏe ban đầu ở những bối
cảnh rất khác biệt nhau. Chăm sóc sức khỏe ban đầu
thường được đánh giá từ những quan điểm khác
nhau tùy theo tình trạng phát triển của từng nước. Ở
các nước giàu, chăm sóc ban đầu chú trọng vào bảo
đảm sự tiếp cận của các bác sĩ chuyên môn, những
người hành nghề điều dưỡng và những người khác

đến với tất cả mọi người, đặc biệt những người ở các
cộng đồng khó khăn. Ở những nước nghèo, chăm
sóc ban đầu thường bao gồm những nhân viên phi
chuyên môn cung cấp những dịch vụ cơ bản. Ở
những nước này, những nhân viên đó thường được
huy động vào những chiến dịch để phổ biến các
công nghệ chi phí ít lại có hiệu quả cao như vắc-xin
và thuốc, để đạt được tỷ lệ bao phủ phổ cập. Ở cả
nước giàu và nghèo, chăm sóc ban đầu bao gồm
chuỗi liên tục, yêu cầu phải có việc thích nghi hóa
đào tạo chuyên môn với với các bối cảnh khác nhau
đáng kể. Trong một số trường hợp, cán bộ chuyên
môn là những người cung cấp dịch vụ trực tiếp;
trong những trường hợp khác, cán bộ chuyên môn
phải đảm nhiệm việc đào tạo và vai trò giám sát để
đảm bảo việc thực hiện chức năng một cách trôi
chảy của toàn hệ thống. Các vấn đề của chăm sóc
ban đầu bao gồm cả các thách thức cung cầu. Đào
tạo các cán bộ chuyên môn về chăm sóc ban đầu chỉ
có thể hiệu quả nếu hệ thống y tế tạo ra được một
yêu cầu hiệu quả thu hút những cán bộ chuyên môn
đã được đào tạo làm những công việc xứng đáng.
Một phương pháp chỉ chú ý về cung, mặc dù hữu
dụng, cũng không thể tạo ra một hệ thống chăm sóc
ban đầu mạnh được. Ví dụ, thày thuốc chăm sóc ban
đầu rất nhiều ở Nhật bản vì hệ thống chi trả chú
trọng cho hành nghề tuyến ban đầu nhiều hơn so với
việc chi trả cho chuyên khoa của bệnh viện. Thực
tế, việc thăng tiến nghề nghiệp điển hình ở Nhật
bản thường khởi đầu với chuyên khoa bệnh viện
sau đó với nhiều thực hành nghề nghiệp có lợi
nhuận với chăm sóc ban đầu tư nhân.

Hệ lụy thứ 3 đối với đào tạo chuyên môn được
nhấn mạnh với tính tương thuộc ngày càng gia tăng
trong tất cả các vấn đề y tế. Ngoài sự di cư quốc tế
của các bác sĩ và điều dưỡng viên, chúng tôi đang
bắt đầu chứng kiến sự gia tăng của tất cả các loại
hình giao lưu liên quan đến y tế - KĐCL quốc tế,
tài chính, di chuyển của người bệnh, và thương mại
trong dịch vụ y tế. Một vấn đề được chấp nhận đã
lâu ở các trung tâm y khoa tiên tiến nhất ở các nước
giàu là việc những bệnh nhân giàu có đến từ các
nước thu nhập thấp và trung bình để tìm kiếm dịch
vụ điều trị y khoa có chất lượng cao, mặc dù đắt
tiền. Ngày nay, nhiều bệnh nhân đi nước ngoài để
điều trị với dịch vụ chất lượng chi phí thấp của các
hình thức gọi là tour du lịch chữa bệnh. Các dịch vụ
chi phí thấp có sức thu hút đặc biệt là nha khoa,
phẫu thuật thẩm mỹ, và các thủ thuật ngoại khoa
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và y khoa ngày càng tiên tiến. Các cơ sở ở những
nước cung cấp dịch vụ đang tìm kiếm cạnh tranh
cho những bệnh nhân người nước ngoài đã đợi chờ
lâu để điều trị với chi phí cao. Ở những nước có
người đi, cán bộ chuyên môn sẽ phải hiểu làm thế
nào để cung cấp việc quản lý liên tục những
chuyến du lịch chữa bệnh như vậy tại cơ sở quê nhà
của mình. Dịch vụ y tế cũng đang dịch chuyển qua
biên giới quốc gia như điện tâm đồ, X-quang, xét
nghiệm chẩn đoán, và các dịch vụ khác. Các dịch
vụ trao đổi này sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa các
cán bộ chuyên môn của các nước khác nhau có
cùng những kỹ năng tương tự nhưng hoạt động với
cơ cấu chi phí rất khác nhau.

Khía cạnh thứ tư trong toàn cầu hóa đào tạo
chuyên môn là sự di chuyển ra nước ngoài của các
trường ở nước đã phát triển để thiết lập những cơ sở
trực thuộc tại các nước kinh tế đang nổi. Nhiều loại
hình khác nhau của việc xuất khẩu thương hiệu các
trường chuyên môn này đang được thực hiện - xuất
khẩu chuyên môn kỹ thuật, liên doanh, thậm chí các
cơ sở của trường ở ngoại quốc. Một số trường y từ
các nước thu nhập cao giờ đây có các chi nhánh độc
lập ở nước ngoài, và các trường khác đã có các
giảng viên đóng ở các nước khác nhau trên thế giới.
Các trường khác lại hình dung một trường hoàn toàn
mang tính toàn cầu trong đó địa điểm của trường
không quan trọng bằng chất lượng của giáo dục từ
cơ sở dẫn đầu. Những trường loại này dường như tập
trung vào những đại học có thương hiệu ở các nước
giàu và những nước đang nổi hoặc có nguồn lực tự
nhiên giàu có mong muốn đáp ứng những đòi hỏi
của thị trường về giáo dục có chất lượng ở các nước
giàu. Tuy nhiên tính bền vững và hệ lụy của những
phát triển này không chắc chắn.

Cuối cùng, sức khỏe tòan cầu với tư cách là một
lĩnh vực đang mở rộng một cách nhanh chóng trong
đào tạo chuyên môn. Các trung tâm, viện, đơn vị,
và chương trình trong sức khỏe toàn cầu đang được
thành lập khắp nơi trên thế giới; trường Đại học
Cape Town tại Nam Phi, Trung tâm các Khoa học
Sức khỏe của Đại học Bắc Kinh ở Trung quốc, và
Viện YTCC Quốc gia của Mê-hi-cô là một số ví dụ
đáng chú ý ở các nước đang phát triển. Tại Hoa Kỳ,
một hiệp hội giáo dục y tế toàn cầu được thành lập
năm 1991 với trên 90 trường làm thành viên ở Hoa
Kỳ, Ca-na-đa, Mỹ La tinh, và vùng Ca-ri-bê. Năm
2008, một vài trường chính yếu ở Hoa Kỳ đã thành
lập Hiệp hội các trường Đại học về Sức khỏe toàn

cầu hiện có trên 60 đại học làm thành viên.
Chiến lược cho đào tạo chuyên môn tại các nước

nghèo và giàu là nhằm tối ưu hóa việc giải quyết
vấn đề tại chỗ trong khi khai thác lợi ích của lưu
thông tri thức và nguồn lực xuyên biên giới. Các
nước nghèo mặc dù có những khó khăn kinh tế bắt
buộc phải tìm kiếm các giải pháp có chi phí thấp để
đạt được các mục đích và đã bớt khó khăn với việc
chuyên tâm đào tạo chuyên môn. Những đổi mới
của các nước này tạo cơ hội học tập cho tất cả các
nước. Các nước giàu đang lồng ghép các quan điểm
toàn cầu vào trong những năng lực chủ chốt cho các
sinh viên ra trường. Giáo dục thường xuyên và tại
chức của những cán bộ chuyên môn được đào tạo ở
nước ngoài cần được coi trọng như giáo dục trong
nước. Cuối cùng chúng ta cần nhận biết rằng nhiều
cán bộ chuyên môn trẻ tuổi ở cả những nước nghèo
và giàu rất mong muốn đưa dịch vụ của họ ra nước
ngoài. Đi thăm và làm việc ngắn hạn có thể là một
gánh nặng nhưng nếu hành động được tổ chức chu
đáo trong một Đoàn Y tế toàn cầu (một chương trình
để gửi cán bộ chuyên môn trẻ ra nước ngoài phục
vụ) thì nhiều cán bộ chuyên môn trẻ có thể tham gia
trong việc xây dựng những nỗ lực hoặc cung cấp
một trong những tài sản quý giá nhất mà những
cộng đồng nghèo cần có - đó là những giảng viên
chuyên môn để trợ giúp việc đào tạo cho cả cán bộ
chuyên môn và nhân viên y tế cơ sở. Việc tích cực
trao đổi sinh viên có thể tăng cường việc gắn kết
đồng cảm và đoàn kết - một điều rất cần thiết cho
một thế giới tương thuộc nhưng có tính bất công
bằng cao.

Hình 11. Tầm nhìn cho một kỷ nguyên mới của
đào tạo chuyên môn
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Phần 3

Những cải cách cho một thế kỷ thứ hai

Sức khỏe là cho con người; do vậy mục đích
dẫn động chủ chốt của đào tạo chuyên môn là tăng
cường hoạt động của hệ thống y tế nhằm đáp ứng
những nhu cầu của người bệnh và các quần thể một
cách công bằng và hiệu quả. Ủy ban của chúng tôi
đã kết luận rằng những kiếm khuyết về cơ sở đào
tạo và công tác giảng dạy đang dẫn đến những
thiếu hụt, mất cân bằng, và phân bố không đồng
đều cán bộ chuyên môn y tế trong và giữa các
nước. Các cơ sở không liên kết tốt với những gánh
nặng bệnh tật hoặc những yêu cầu của hệ thống y
tế. Những thiếu hụt định lượng đang là động lực
phát triển của các trường vì lợi nhuận và như thế
đang thách thức tiến trình KĐCL và cấp bằng vốn
dĩ đã được thực hiện không cân bằng trên thế giới.
Việc cung cấp tài chính cho đào tạo chuyên môn là
rất không rõ ràng trong một ngành công nghiệp
dựa trên tài năng và cần nhiều công sức lao động.
Tình hình còn tồi hơn khi đầu tư về nghiên cứu và
phát triển cho đổi mới giáo dục vẫn còn thiếu hụt
để xây dựng một cơ sở tri thức hoàn chỉnh cho giáo
dục. Hầu hết các cơ sở không có tầm nhìn xa hiệu
quả để khai thác sức mạnh của làm việc theo mạng
lưới và kết nối cho việc tăng cường lẫn nhau. Đặc
biệt đáng chú ý là sự thất bại của chăm sóc ban đầu
ở cả các nước giàu và nghèo. Nhưng những cơ hội
cũng đang xuất hiện. Quy hoạch giảng dạy có thể
đang ở ngưỡng cửa của thế hệ cải cách thứ ba có
thể làm tăng cường hoạt động của hệ thống y tế
thông qua việc cụ thể hóa những năng lực của làm
việc nhóm được những công cụ giảng dạy tiếp sức.
Trung tâm của cả cải cách trong cơ sở đào tạo và
giảng dạy là tính thích ứng để thực hiện thay đổi
bối cảnh trong nước trong khi vẫn khai thác sức
mạnh của những giao lưu xuyên quốc gia của thông
tin, kiến thức và nguồn lực.

Đối với những nước nghèo, thách thức mang
tính bắt buộc nhất là đương đầu với chương trình
nghị sự còn dang dở để vượt qua những thiếu hụt
không thể chấp nhận được trong việc đạt những
thành tích y tế. Một yếu tố quan trọng trong nỗ lực
này sẽ là việc thích ứng thành công của đào tạo
chuyên môn cho sự lãnh đạo tại địa phương và trung
ương đối với các nhóm lực lượng lao động có đủ
năng lực mở rộng tiếp cận đến tất cả mọi người. Đối

với những nước giàu, thách thức là trang bị cho
những cán bộ chuyên môn y tế những năng lực để
đối phó với những vấn đề hiện tại trong khi tiên
đoán những vấn đề trở ngại nảy sinh. Nhưng ngoài
chương trình nghị sự còn dang dở, các nước nghèo
cũng phải nắm bắt được những đe dọa mới nảy sinh,
và ngoài những vấn đề nảy sinh, các nước giàu cũng
phải đấu tranh với những bất công bằng trường diễn
nội tại trong y tế. Những thách thức đang đối mặt
với các nước giàu và nghèo là những phần của một
chuỗi liên tục toàn cầu được đánh dấu bằng cả sự
bất công bằng đe dọa cố kết xã hội và tính khác biệt
tạo ra những cơ hội cho học tập chia sẻ với nhau.

Tầm nhìn
Tấ cả các dân tộc và các nước được gắn bó với

nhau trong một không gian y tế tương hỗ lẫn nhau
ngày càng tăng, và những thách thức trong đào tạo
chuyên môn phản ánh sự tương thuộc này. Mặc dù
tất cả các nước phải giải quyết những vấn đề trong
nước thông qua xây dựng lực lượng chuyên môn của
riêng mình cho hệ thống y tế, nhiều nhân viên y tế
tham gia trong một đội ngũ những tài năng toàn cầu
chung - với sự dịch chuyển xuyên biên giới các
nước. Đội ngũ chung này phản ánh tính tương thuộc
ngày càng tăng trong tất cả các vấn đề y tế, kể cả
việc mở rộng thuyên chuyển rủi ro và kiến thức, di
chuyển xuyên quốc gia về nhân viên và người bệnh,
và gia tăng thương mại trong các dịch vụ và sản
phẩm y tế.

Tất nhiên, đội ngũ chung toàn cầu những cán bộ
chuyên môn và các nhân viên y tế khác bị chia sẻ
bởi ranh giới chính trị và việc công nhận bằng cấp
chuyên môn trong các quốc gia. Tuy nhiên việc
luân chuyển xuyên biên giới của những nhân viên
chuyên môn, người bệnh và các dịch vụ y tế là đã
đáng kể và sẽ gia tăng ảnh hưởng đến nội dung,
kênh/phương thức chuyển tải và những năng lực ở
tất cả các nước. Các chuyên môn/ngành nghề đơn
lẻ có thể có những kỹ năng riêng biệt và bổ sung để
có thể được coi là cốt lõi của sự chuyên biệt. Thế
nhưng có một điều bắt buộc để đưa những chuyên
biệt như vậy vào trong nhóm làm việc để cho công
tác y tế lấy người bệnh làm trung tâm và dựa vào
quần thể có hiệu quả. Hơn nữa, những bức tường
giữa năng lực công tác của nhiều chuyên môn khác
nhau là mỏng manh cho phép việc chuyển đổi và
chia sẻ công việc để đưa ra những kết quả về sức
khỏe thực tiễn mà sẽ không thành hiện thực được
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nếu chỉ có các năng lực đóng kín.
Trong đội ngũ toàn cầu này, các cán bộ chuyên

môn có giáo dục đại học được đặc biệt coi trọng vì
đào tạo họ tốn kém nhiều thời gian, nỗ lực và đầu
tư của chính họ, hay gia đình họ, của xã hội, và
thường yêu cầu có cung cấp tài chính công đáng kể.
Cán bộ chuyên môn bởi vậy có những bổn phận và
trách nhiệm đặc biệt để tiếp thu những năng lực và
để thực hiện các chức năng ngoài những công tác
thuần túy kỹ thuật - như làm việc nhóm, những ứng
xử đạo đức, phân tích phản biện, đương đầu với rủi
ro, yêu cầu mang tính khoa học, tiên đoán và lập kế
hoạch cho tương lai, và quan trọng nhất là sự lãnh
đạo của hệ thống y tế hiệu quả. Tầm nhìn của chúng
ta cần thiết phải có một kỷ nguyên mới của đào tạo
chuyên môn thúc đẩy việc học tập mang tính
chuyển đổi và khai thác sức mạnh của sự tương hỗ
lẫn nhau trong giáo dục đào tạo. Cũng giống như
những cải cách trong đầu thế kỷ 20 được thúc đẩy
bởi lý thuyết mầm bệnh và sự thiết lập của các khoa
học y học hiện đại, và cũng như vậy Ủy ban chúng
tôi tin tưởng rằng tương lai sẽ được hình thành bằng
sự thích ứng các năng lực với các bối cảnh đặc thù
nhờ có sức mạnh của giao lưu toàn cầu về thông tin
và kiến thức. Ủy ban chúng tôi mong muốn khởi
nguồn một thế kỷ thứ hai của cải cách ở tất cả các
nước và tất cả các ngành nghề chuyên môn đang
đương đầu với những hoàn cảnh mới và những thách
thức mới có. Tầm nhìn của chúng tôi mang tính toàn
cầu hơn là địa phương nhỏ hẹp, đa ngành chứ không
phải giới hạn trong một nhóm, cam kết để xây dựng
những bằng chứng thuyết phục, bao trùm cả các
phương thức tiếp cận cá nhân và dựa vào quần thể,
và chú trọng đến những đổi mới cơ sở đào tạo và
giảng dạy.

Mục đích của chúng ta là khuyến khích tất cả
những cán bộ chuyên môn y tế, bất kể quốc tịch
cũng như chuyên ngành, chia sẻ một tầm nhìn toàn
cầu chung cho tương lai. Trong tầm nhìn này, tất cả
cán bộ chuyên môn y tế ở tất cả các nước được đào
tạo để huy động tri thức, và để tham gia vào việc
phê bình phản biện và đạo đức ứng xử để họ có đủ
năng lực tham gia vào hệ thống y tế lấy người bệnh
làm trung tâm và dựa vào quần thể với tư cách là
những thành viên của các nhóm mang tính đáp ứng
ở trong nước và được kết nối toàn cầu. Mục đích
cuối cùng là để đảm bảo sự bao phủ phổ cập của các
dịch vụ toàn diện có chất lượng cao và mang tính
thiết yếu để thúc đẩy cơ hội trong và giữa các nước.

Chúng tôi tin rằng mong muốn về một nền y tế tốt
được chia sẻ chung sẽ cộng hưởng với những cán bộ
chuyên môn y tế trẻ tuổi đang tìm kiếm giá trị và ý
nghĩa của công việc mình làm.   

Thực hiện tầm nhìn này cần có một loạt những
cải cách về cơ sở đào tạo và công việc giảng dạy.
Chúng là những vấn đề có trong đề xuất của chúng
tôi liên quan đến hai kết quả đầu ra được gợi ý trong
phần 1 - tức là học tập mang tính chuyển đổi và tính
tương thuộc trong giáo dục (Hình 11). Khái niệm
học tập mang tính chuyển đổi bắt nguồn từ công
trình của một vài nhà lý thuyết giáo dục, đáng chú
ý là Freire và Mezirow.  Mặc dù khái niệm này
được sử dụng với nhiều nghĩa khác nhau, chúng tôi
coi khái niệm đó là cấp độ cao nhất trong 3 cấp độ
kế tiếp nhau, bắt đầu từ học tập để tiếp nhận đến
hình thành rồi đến chuyển đổi (bảng 3). Học tập để
tiếp nhận là học để lấy kiến thức và kỹ năng; mục
đích của việc học này là tạo ra những chuyên gia.
Học tập mang tính hình thành là xã hội hóa sinh
viên về những giá trị; mục đích của việc học này là
tạo ra những cán bộ chuyên môn. Học tập mang
tính chuyển đổi là phát triển những thuộc tính lãnh
đạo; mục đích của việc học này là tạo ra những tác
nhân thay đổi có tri thức. Đào tạo hiệu quả xây dựng
từng cấp độ dựa trên cấp độ đã có trước. 

Là một kết quả đầu ra được ưa chuộng, học tập
mang tính chuyển đổi bao gồm 3 chuyển đổi cơ bản:
từ ghi nhớ sự việc có sẵn đến lập luận có tính phê
bình có thể hướng dẫn năng lực tìm tòi, phân tích,
đánh giá, và tổng hợp thông tin cho việc ra quyết
định; từ tìm kiếm những phẩm chất chuyên môn đến
đạt được những năng lực chủ chốt cho làm việc
nhóm hiệu quả trong hệ thống y tế; và từ chấp nhận
không ý kiến bình luận các mô hình giáo dục đào
tạo đến việc thích ứng sáng tạo các nguồn lực toàn
cầu để giải quyết những ưu tiên trong nước. Tính
tương thuộc là một thành phần chính yếu trong một
phương pháp tiếp cận có tính hệ thống vì nó nhấn
mạnh cách thức trong đó các thành phần khác nhau

Bảng 3. Các cấp độ học tập
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tương tác với nhau mà không có hàm ý rằng chúng
bình đẳng với nhau. Là một kết quả đầu ra mong
đợi, tính tương thuộc trong giáo dục cũng bao gồm
3 thay đổi: từ  hệ thống giáo dục và y tế mang tính
đơn độc đến hệ thống giáo dục và y tế mang tính hài
hòa; từ những cơ sở đơn độc đến mạng lưới, liên
minh và hiệp hội toàn thế giới, và từ những tài sản
thể chế tự tạo ra và tự kiểm soát đến khai thác
những giao lưu toàn cầu về nội dung giáo dục,
nguồn lực sư phạm và những đổi mới.

Như đã trình bày trong phần 1, học tập mang tính
chuyển đổi và tính tương thuộc trong giáo dục là
những kết quả đầu ra được đề xuất cho những cải
cách về giảng dạy cũng như cở sở đào tạo (Pa-nen 9).

Pa-nen 9

Những đề xuất cải cách  

Cải cách trong giảng dạy cần bao gồm toàn thể
một phạm vi từ tuyển chọn sinh viên nhập học đến
khi ra trường, để tạo ra một cơ cấu sinh viên đa dạng
với một chương trình giảng dạy dựa trên năng lực,
thông qua việc sử dụng sáng tạo CNTT để chuẩn bị
cho sinh viên thực tiễn làm việc nhóm, để phát triển
con đường thăng tiến nghề nghiệp linh hoạt dựa trên
tinh thần và nhiệm vụ của một phẩm chất chuyên
môn nghề nghiệp mới.

1. Chấp thuận chương trình giảng dạy dựa trên năng
lực đáp ứng với các nhu cầu thay đổi nhanh chóng
hơn là bị cách học theo các môn cứng nhắc lấn
lướt. Những năng lực cần được thích ứng hóa với
bối cảnh của địa phương và được những bên có
liên quan cấp quốc gia khẳng định trong khi vẫn
khai thác lợi thế của tri thức và kinh nghiệm toàn
cầu. Đồng thời, những khoảng trống thiếu hụt cần
được lấp đầy với một loạt năng lực cần thiết để
đương đầu với những thách thức của thế kỷ 21 phổ
biến với tất cả các nước - v.d. ứng phó đối với
những đe dọa an ninh sức khỏe toàn cầu hoặc
quản lý hệ thống y tế ngày càng phức tạp.

2. Xúc tiến đào tạo liên ngành và xuyên ngành, loại
hình phá vỡ những lô-cốt chuyên ngành trong khi
vẫn tăng cường những mối quan hệ hợp tác và
không có thứ bậc trong nhóm làm việc hiệu quả.

Bên cạnh những kỹ năng kỹ thuật cụ thể, đào tạo
liên ngành cần chú trọng vào những năng lực
chung xuyên suốt như khả năng phân tích (đối với
việc sử dụng hiệu quả cả bằng chứng và cân nhắc
về mặt đạo đức trong việc ra quyết định), năng lực
lãnh đạo và quản lý (đối với xử lý hiệu quả những
nguồn lực khan hiếm trong những điều kiện không
chắc chắn), và những kỹ năng truyền thông (đối
với huy động tất cả các bên có liên quan, kể cả
người bệnh và các quần thể). 

3. Khai thác sức mạnh của CNTT cho việc học tập
thông qua phát triển những bằng chứng, năng lực
cho thu thập và phân tích số liệu, mô phỏng và
kiểm tra, học từ xa, kết nối hợp tác, và quản lý sự
gia tăng của kiến thức. Những đại học và những
cơ sở đào tạo tương tự phải tiến hành những điều
chỉnh cần thiết để khai thác những hình thức mới
của việc học mang tính chuyển đổi do cuộc cách
mạng CNTT đem lại, di chuyển ra ngoài công việc
truyền thống là chuyển tải thông tin để đóng vai
trò mang tính thách thức hơn là xây dựng những
năng lực để tiếp cận, phân biệt, phân tích, và sử
dụng kiến thức. Hơn bao giờ hết, những cơ sở này
có nhiệm vụ dạy sinh viên cách suy nghĩ sáng tạo
để làm chủ những luân chuyển lớn của thông tin
trong việc tìm kiếm những giải pháp.

4. Thích ứng hóa với tình hình trong nước nhưng khai
thác nguồn lực toàn cầu theo cách chuyển tải năng
lực để giải quyết những thách thức của địa phương
một cách linh hoạt trong khi sử dụng tri thức, kinh
nghiệm toàn cầu và những nguồn lực được chia sẻ,
bao gồm đội ngũ giảng viên, chương trình giảng
dạy, tài liệu lên lớp, và sinh viên được kết nối quốc
tế thông qua những chương trình trao đổi.

5. Tăng cường những nguồn lực giáo dục vì đội ngũ
giảng dạy, giáo trình, giáo án, tài liệu và cơ sở hạ
tầng là những công cụ cần thiết để đạt tới những
năng lực. Nhiều nước có những thiếu hụt nghiêm
trọng cần phải huy động những nguồn lực, cả tài
chính và giáo khoa, bao gồm tiếp cận mở với tạp
chí và tài liệu giảng dạy. Phát triển đội ngũ giảng
viên cần chú ý đặc biệt thông qua việc tăng đầu
tư vào đào tạo giảng viên, con đường thăng tiến
nghề nghiệp, và đánh giá mang tính xây dựng liên
kết với khuyến khích khen thưởng cho việc thực
hiện tốt công việc.

6. Tăng cường phẩm chất chuyên môn mới có sử
dụng những năng lực làm tiêu chí khách quan cho
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phân loại cán bộ chuyên môn y tế, chuyển đổi
những lô-cốt thông thường hiện nay. Một tích hợp
những thái độ, giá trị, và hành vi phổ biến cần
được xây dựng thành một nền tảng cho việc chuẩn
bị một thế hệ cán bộ chuyên môn mới để bổ sung
cho việc học tập chuyên ngành sâu của họ với vai
trò của họ là những tác nhân thay đổi có trách
nhiệm, những nhà quản lý nguồn lực đầy năng
lực, và những người ủng hộ những chính sách dựa
vào bằng chứng.

Cải cách cơ sở đào tạo cần liên kết với nỗ lực quốc
gia thông qua việc lập kế hoạch chung đặc biệt
trong các ngành giáo dục và y tế, lôi cuốn tất cả
những bên có liên quan trong tiến trình cải cách,
mở rộng các địa bàn học tập hàn lâm xuống tận
cộng đồng, phát triển những mạng lưới hợp tác
toàn cầu cho việc tăng cường lẫn nhau, và đi đầu
trong việc đẩy mạnh văn hóa phê bình phản biện
và tranh luận công khai. 

7. Thiết lập những cơ chế lập kế hoạch chung tại mỗi
nước để lôi cuốn những bên có liên quan chủ chốt,
đặc biệt là các Bộ Giáo dục và Bộ Y tế, các hội
đoàn chuyên môn, cộng đồng học thuật, để khắc
phục tính tản mạn bằng đánh giá tình trạng/điều
kiện của quốc gia, đặt ra những ưu tiên, xây dựng
chính sách, theo dõi thay đổi, và hài hòa hóa cung
cầu đối với cán bộ chuyên môn y tế để đáp ứng
những nhu cầu sức khỏe của quần thể. Trong tiến
trình lập kế hoạch này, cần đặc biệt chú ý tới giới
tính và địa lý. Vì có sự gia tăng tỷ lệ phụ nữ trong
lực lượng y tế, cần phải có những cơ hội công
bằng - v.d. thông qua việc sắp xếp công việc linh
hoạt hơn, con đường nghề nghiệp phù hợp với
những gián đoạn tạm thời, hỗ trợ những vai trò xã
hội khác của phụ nữ như chăm sóc con trẻ, và một
tinh thần tích cực chống lại mọi hình thức phân
biệt hoặc coi thường giới tính. Về phân bố địa lý,
cần nhấn mạnh về việc tuyển chọn sinh viên từ
những vùng thiệt thòi khó khăn, khuyến khích
bằng tài chính và thăng tiến sự nghiệp cho người
cung cấp dịch vụ đang phục vụ tại những nơi này,
và triển khai sử dụng CNTT để làm giảm sự cô lập
chuyên môn.

8. Mở rộng từ những trung tâm học thuật thành
những hệ thống học thuật, mở rộng chuỗi liên tục
truyền thống khám phá- chăm sóc-giáo dục trong
các trường và bệnh viện ra những cơ sở chăm sóc
ban đầu và cộng đồng, được tăng cường thông

qua cộng tác bên ngoài như một phần của hệ
thống đào tạo chuyên môn mang tính đáp ứng và
năng động hơn.

9. Kết nối cùng nhau thông qua các mạng lưới, liên
minh, và hiệp hội giữa các cơ sở giáo dục trên thế
giới và qua những yếu tố liên minh như chính phủ,
các tổ chức xã hội dân sự, doanh nghiệp, và giới
truyền thông. Về vấn đề thiếu hụt đội ngũ giảng
viên và những khó khăn về nguồn lực khác, mỗi
nước đang phát triển khó có khả năng tự lực cánh
sinh đào tạo phần bổ sung đầy đủ những cán bộ
chuyên môn y tế cần có. Bởi vậy, những hiệp hội
khu vực và toàn cầu cần phải được thành lập như
một phần của cơ cấu tổ chức cơ sở đào tạo trong
thế kỷ 21, tận dụng những công nghệ thông tin và
truyền thông.  Mục đích là vượt qua những khó
khăn của các cơ sở cá thể và mở rộng các nguồn
lực về kiến thức, thông tin, và tình đoàn kết cho
những sứ mệnh cùng chia sẻ. Những quan hệ này
cần được dựa trên những nguyên lý của việc chia
sẻ công bằng không có lợi dụng và không gia
trưởng những nguồn lực để tạo ra lợi ích và trách
nhiệm giải trình của lẫn nhau.

10. Nuôi dưỡng một văn hóa phê bình phản biện như
một chức năng trung tâm của trường đại học và
các cơ sở khác trong giáo dục đại học, đó là vấn
đề quan trọng để huy động kiến thức khoa học,
cân nhắc đạo đức, và lập luận và tranh luận công
khai để tạo ra một chuyển đổi xã hội mang tính
thuyết phục.

Những hành động hỗ trợ
Mười cải cách giáo dục chính trong cơ sở đào

tạo và công tác giảng dạy được ưu tiên hóa và trình
bày trong Pa-nen 9. Sáu khuyến nghị đề cập đến
giảng dạy và 4 khuyến nghị đề cập cải cách cơ sở
trường. Thực hiện những cải cách này sẽ gặp phải
nhiều rào cản và cần phải có sự huy động, cung cấp
tài chính, các chính sách và những khuyến khích.
Những khuyến nghị của chúng tôi vì thế cần có 4
hành động hỗ trợ từ trước mắt đến lâu dài để tạo ra
một môi trường có lợi cho những cải cách cụ thể
(hình 12).
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Huy động sự lãnh đạo
Một lực lượng chuyên môn y tế có năng lực và

và tri thức đóng góp cho những chương trình nghị sự
rộng lớn hơn của quốc gia và toàn cầu vì phát triển
kinh tế và an ninh con người. Sự lãnh đạo trong đào
tạo chuyên môn tất nhiên nên đến từ những cộng
đồng học thuật và chuyên môn, nhưng sự lãnh đạo
đó cũng cần được lãnh đạo chính trị ủng hộ của
những cơ quan chính phủ và của xã hội khi những
quyết định ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn lực
cho y tế được đưa ra. Sự tham gia rộng rãi của lãnh
đạo ở tất cả các cấp - địa phương, quốc gia và thế
giới - sẽ là thiết yếu để đồng vận những cải cách
giảng dạy và cơ sở đào tạo. Để khởi đầu, chúng tôi
liệt kê một số khuyến nghị.

- Sự lãnh đạo của các tổ chức từ thiện rõ ràng đã
khởi đầu những cải cách đột phá của thế kỷ 20 và
có cơ hội để làm lại việc đó. Cuộc cách mạng của
thế kỷ 20 trong đào tạo chuyên môn và hiệu quả
của nó đối với y tế là những đóng góp tồn tại lâu
dài nhất của các quỹ như Rockefeller, Carnegie
và những quỹ khác. Các Quỹ có năng lực, sự bén
nhạy, và cung cấp tài chính mang tính thúc đẩy
dũng cảm có thể khơi nguồn một làn sóng cải
cách mới ở thế kỷ thứ hai.

- Các cuộc họp cấp cao cấp bộ trưởng do hai cơ
quan chủ chốt của LHQ chịu trách nhiệm lãnh
đạo trong lĩnh vực này tổ chức - TCYTTG và Quỹ
VH-KH của LHQ (WHO và UNESCO) - có thể
tập hợp những bộ trưởng y tế và giáo dục cùng
nhau để chia sẻ những quan điểm, xây dựng
những phương thức cho việc điều phối liên ngành
mạnh mẽ hơn, và phát động tham vấn những bên
có liên quan của các nước và đó là một cấu phần
chủ yếu của các cơ chế lập kế hoạch chung.

- Các diễn đàn quốc gia cho đào tạo chuyên môn
cần được thử nghiệm ở những nước có quan tâm
như một cách để tập hợp cùng nhau những người
lãnh đạo giáo dục đến từ các trường hàn lâm,
những hiệp hội chuyên môn, và chính phủ để chia
sẻ quan điểm về cải cách giảng dạy và cơ sở
trường đào tạo.

- Các cuộc họp cấp cao về học thuật cần được xem
xét để thu hút sự hỗ trợ của lãnh đạo mạnh mẽ
hơn của các trường đại học vì đó là một yếu tố
quan trọng cho thành công của những nỗ lực cải
cách trong các trường và khoa có trách nhiệm
trực tiếp đối với đào tạo cán bộ chuyên môn y tế.

Tăng cường đầu tư
So sánh với tổng chi phí về y tế được ước tính

là 5.5 nghìn tỷ đô la trên thế giới, thì những mức độ
đầu tư trong đào tạo chuyên môn, được Ủy ban của
chúng tôi ước tính trong khoảng 100 tỷ đô la một
năm, thì rõ ràng là quá nhỏ bé. Đối với một hệ thống
vận hành kiến thức, đầu tư ít hơn 2% trong tổng số
thu nhập khi phát triển những thành viên có kỹ năng
nhất của hệ thống đó là không những chưa đủ mà
còn là một điều không sáng suốt, để phần còn lại
98% chi tiêu có nguy cơ. Cung cấp tài chính không
đủ hiển nhiên dẫn đến những thiếu hụt về giáo dục
đào tạo làm tổn thất cho hoạt động của hệ thống y
tế. Xét về những thực tế này, mọi quốc gia và cơ
quan cần xem xét tăng gấp đôi đầu tư của mình vào
đào tạo chuyên môn trong vòng 5 năm tới và đó là
sự đóng góp không thể thiếu cho hệ thống y tế hiệu
quả và bền vững. Tuy nhiên, không chỉ có vấn đề
là yêu cầu phải có kinh phí nhiều hơn cho đào tạo
chuyên môn. Đồng thời, cần phải xác định những
lãng phí và không hiệu quả để có được việc sử dụng
tốt nhất những kinh phí hiện được phân bổ, và cần
khuyến khích khen thưởng để đẩy mạnh chất lượng
và tính công bằng. 
- Tài chính công là nguồn quan trọng nhất của kinh

phí bền vững cho tất cả các nước dù nghèo hay
giàu. Những đầu tư như vậy cần phải được phân
bổ để phát triển một cơ cấu nhân sự tổ chức phù
hợp với những bối cảnh quốc gia. Vì tầm quan
trọng này, cần phải có những nỗ lực để làm tăng
không chỉ mức độ mà cả hiệu quả của tài chính
công. Ngoài việc tổng hợp những ước tính về tài
chính, những khuyến khích đưa ra cần được hiểu
theo cách là những luồng đầu tư và bao cấp được
phân bổ tới từng cơ sở giáo dục. Những bao cấp
công cũng thường nhạy cảm với việc thực hiện
công việc. Cung cấp tài chính căn cứ vào việc
thực hiện công việc thông qua các học bổng,
phần thưởng, và hệ thống đã được cải thiện cho
việc theo dõi và đảm bảo chất lượng cần phải
được triển khai và đánh giá.

- Kinh phí của những nhà tài trợ cho đào tạo
chuyên môn ở các nước đang phát triển cần được
tăng cường để trở thành một phần đóng góp đáng
kể của viện trợ phát triển. Sau những thập kỷ
cộng đồng phát triển chú trọng hầu như hoàn toàn
vào giáo dục tiểu học, thì những thực tế về nhân
khẩu, kinh tế, xã hội mới đã gây sự chú ý bắt
buộc tới giáo dục trung học và giáo dục đại học
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ở các nước thu nhập thấp. Sự sao nhãng của các
nhà tài trợ là do thiển cận vì vấn đề năng lực con
người cần thiết cho hệ thống y tế hiệu quả và bền
vững lại không được xem xét. Sự sao nhãng như
vậy là đáng kể khi hầu hết những người ra quyết
định trong các cơ quan song phương và đa phương
(và ở các nước nhận tài trợ) có bằng cấp chuyên
môn của bản thân họ, nếu không thì họ không trở
thành người lãnh đạo đáng tin cậy của tổ chức/cơ
quan mình. Chúng ta cần kết thúc sự thiếu nhất
quán này và chuyển chúng thành những đầu tư
đầy đủ. Một sự thật không tránh khỏi, nhất là ở
những hệ thống có nguồn lực khó khăn, là sự lãnh
đạo chuyên nghiệp có chất lượng cao trở thành
thiết yếu cho sự tiến bộ.

- Kinh phí tư nhân cần được đón nhận với những
quy tắc cơ bản để tối ưu hóa những thành quả y
tế. Kinh phí tư nhân là cần thiết vì những nguồn
lực công lập không thể đáp ứng tất cả những thiếu
hụt và vì đào tạo chuyên môn ít nhất là một phần
đầu tư tư nhân của chính sinh viên và gia đình họ.
Kinh phí tư nhân trong thị trường đào tạo chuyên
môn, xét về khía cạnh thiếu hụt của toàn cầu,
dường như đang gia tăng như được thấy với sự
bùng nổ gia tăng của các trường điều dưỡng và
trường y cho việc xuất khẩu lao động. Đây là
những nguy hại thực tế của quá trình phi Flexner
hóa của các trường không được điều hành, không
được KĐCL và có chất lượng thấp, và vấn đề này
cần có sự minh bạch và giám sát nhiều hơn cả ở
cấp quốc gia và toàn cầu.

Liên kết về KĐCL
Tất cả các nước cần dần dần tiến tới việc liên

kết KĐCL, cấp phép và chứng chỉ với những mục

tiêu y tế thông qua thu hút những bên có liên quan
phù hợp trong việc đặt ra những mục tiêu, tiêu
chuẩn, đánh giá, và theo dõi tiến trình KĐCL. Việc
tham gia của chính phủ, các cơ quan chuyên môn,
và cộng đồng học thuật trở nên thiết yếu. KĐCL cần
dựa vào những tiêu chuẩn về giảng dạy và cơ sở đào
tạo. Các nước sẽ khác biệt nhau về phương diện các
yếu tố trách nhiệm học thuật và xã hội khác nhau
được đưa vào trong quá trình KĐCL.
- Hệ thống KĐCL quốc gia cần xây dựng những

tiêu chí để đánh giá, xác định thông số của kết
quả đầu ra, và tạo ra những năng lực cho sinh
viên ra trường để đáp ứng được những nhu cầu
sức khỏe của xã hội.

- Hợp tác toàn cầu cần được các cơ quan liên quan
khuyến khích, bao gồm WHO, UNESCO, Liên
đoàn về Giáo dục Y khoa thế giới, Hội đồng Điều
dưỡng quốc tế, Hiệp Hội Y tế Công cộng thế giới,
và các tổ chức khác, để giúp đỡ đặt ra những
chuẩn mực có thể được coi là những điểm tốt công
khai toàn cầu, giúp đỡ các nước trong việc phát
triển năng lực về thích ứng và triển khai thực hiện
ở địa phương, tạo điều kiện cho trao đổi thông tin,
và cổ vũ cho chia sẻ trách nhiệm về KĐCL cần
phải có vì tính bắt buộc trong việc bảo vệ người
bệnh và các quần thể trong bối cảnh có một lực
lượng y tế di động toàn cầu.

Tăng cường học tập mang tính toàn cầu
Hệ thống học tập về đào tạo chuyên môn vẫn

còn yếu và không có tài chính đầy đủ.
Kinh phí cho nghiên cứu và phát triển
ở lĩnh vực này vẫn còn rất khiêm tốn,
hầu hết được cung cấp tài chính một
cách tản mạn bằng cách chuyển hướng
các nguồn lực từ chi tiêu định kỳ của
các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên đổi mới
không thể diễn ra mạnh mẽ nếu thiếu
nghiên cứu và phát triển. Thậm chí ở
những cấp độ khá thấp, thu nhập trong
đào tạo chuyên môn y tế cần tạo ra
những đầu tư lớn hơn nhiều trong
nghiên cứu và phát triển hơn với hiện
tại. Một thế kỷ trước đây, có những quỹ

trợ giúp đã hỗ trợ sự đổi mới quan trọng những thời
điểm quan trọng. Lợi ích của những đầu tư này là rất
lớn. Thế kỷ 21 một lần nữa cần có sự mạnh dạn nhìn
xa trông rộng để hỗ trợ cho sự phát triển của lực
lượng chuyên môn mà thời đại đầy thách thức của

Hình 12. Những khuyến nghị cho cải cách và những hành động
hỗ trợ
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chúng ta yêu cầu. Có 3 lĩnh vực chủ chốt mà cộng
đồng học tập cần được cổ vũ để tạo ra những điểm
tốt công khai toàn cầu liên quan đến tri thức.
- Các thông số/tiêu chuẩn về giáo dục chuyên môn

phải được định rõ, thu thập, tổng hợp, phân tích
và phổ biến rộng rãi.

- Việc đánh giá là chính yếu đối với việc học tập
cùng chia sẻ về những gì có hiệu quả và không
có hiệu quả, cũng như lý do tại sao - nền tảng
kiến thức của tất cả các hoạt động. Mỗi nỗ lực cải
cách, từ giai đoạn thiết kế đến triển khai thực
hiện, cần được đánh giá để một cơ sở bằng chứng
về thực hành tốt nhất có thể được phổ biến và các
nước nghèo có thể  được trợ giúp để đẩy mạnh
đáng kể việc thích ứng và đổi mới.

- Nghiên cứu trong đào tạo chuyên môn cần được
mở rộng để cho lĩnh vực này xây dựng vững chắc
những tri thức cần có đối với việc cải tiến liên tục.

Con đường phía trước
Tại thời điểm quan trọng này, với kỷ niệm 100

năm của những cải cách chủ yếu, chúng ta mời tất
cả những bên có liên quan cùng tham gia với chúng
ta suy nghĩ lại về những cải cách của đào tạo
chuyên môn trong thế kỷ 21. Cán bộ chuyên môn y
tế đã đóng góp to lớn đối với sức khỏe và phát triển
kinh tế xã hội trong thế kỷ qua, nhưng không thể
thực hiện những cải cách y tế của thế kỷ 21 với
những năng lực lỗi thời hoặc không thỏa đáng. Nhịp
độ thay đổi toàn cầu phi thường đang kéo căng kiến
thức, kỹ năng, và giá trị của tất cả các chuyên ngành
y tế. Đó là lý do tại sao chúng ta kêu gọi một chu
kỳ mới của những năng lực chủ chốt linh hoạt hơn
và thích ứng nhanh hơn dựa trên những quan điểm
xuyên quốc gia, đa ngành và lâu dài để đáp ứng nhu
cầu của những cá nhân và quần thể.

Trên hết, cải cách phải bắt đầu với một thay đổi
trong triết lý thừa nhận những thách thức và tìm
cách để giải quyết thách thức đó. Không khác biệt
với một thế kỷ trước đây, cải cách giáo dục là một
tiến trình lâu dài và khó khăn yêu cầu phải có sự
lãnh đạo và thay đổi quan điểm, phong cách làm
việc, và có quan hệ tốt giữa tất cả các bên có liên
quan. Chúng ta vì vậy kêu gọi những thực thể quan
trọng nhất hãy nắm bắt nhu cầu về cải cách thông
qua đối thoại, trao đổi cởi mở, thảo luận, và tranh
luận về những khuyến nghị này. Những nhà giáo
dục chuyên môn là những người có vai trò chính vì

thay đổi sẽ không thể diễn ra mà không có sự lãnh
đạo và quyền làm chủ của họ. Cũng như vậy, sinh
viên và cán bộ chuyên môn trẻ tuổi là những người
có đóng góp trong giáo dục và sự nghiệp của riêng
mình. Những bên có liên quan chủ yếu khác bao
gồm những cơ quan chuyên môn, các trường đại
học, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan quốc tế
và những nhà tài trợ và các quỹ hỗ trợ.

Điều quan trọng nhất, việc thực hiện những
khuyến nghị của chúng tôi có thể được thúc đẩy bởi
một trào lưu xã hội toàn cầu thu hút tất cả các bên
có liên quan thành một phần của nỗ lực chung nhằm
tăng cường hệ thống y tế. Kết quả sẽ là một bản tính
chuyên môn mới với đầy đủ tri thức có thể dẫn tới
những dịch vụ tốt hơn và cải thiện tiếp sau cho sức
khỏe của người bệnh và các quần thể. Theo cách
này, đào tạo chuyên môn sẽ trở thành một cấu phần
quan trọng trong nỗ lực chung để giải quyết những
thách thức khó khăn về y tế của thời đại chúng ta,
và thế giới có thể tiến gần hơn tới một kỷ nguyên
mới đầy những hành động nhiệt tình và cùng tham
gia để đạt được mong muốn toàn cầu về tiến bộ
công bằng trong sức khỏe. Điều cần thiết là những
tiến bộ như vậy sẽ được tiếp sức bằng tri thức, tạo
cho người cán bộ chuyên môn một vai trò thiết yếu
trong việc cụ thể hóa những giá trị được Louis
Menand thể hiện một cách phù hơp như sau:

"Theo đuổi, tạo ra, phổ biến và lưu giữ kiến
thức là những hoạt động trung tâm của một nền văn
minh. Tri thức là sự ghi nhớ mang tính xã hội, một
kết nối với quá khứ; và nó chính là hy vọng xã hội,
một đầu tư trong tương lai. Khả năng tạo ra kiến
thức và đưa nó vào sử dụng là đặc điểm thích ứng
của con người. Đó chính là cách chúng ta tái tạo lại
bản thân chúng ta như những chủ thể xã hội và cách
chúng ta thay đổi -  làm thế nào mà chúng ta đặt
chân trên mặt đất nhưng đầu lại chạm vào mây."

Những người đóng góp:
Tất cả những thành viên của Ủy ban đều đóng

góp cho báo cáo những khái niệm, khuyến nghị,
viết và hiệu đính báo cáo, với số liệu thu thập được
dưới sự chỉ đạo của các đồng chủ tọa và một nhóm
hỗ trợ nghiên cứu.

Xung đột về quyền lợi
Chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi không có

xung đột về quyền lợi nào.
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